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Phần i

Đại cương về Giám sát bệnh truyền nhiễm
I. khái niệm
1. Giám sát bệnh truyền nhiễm là việc thu thập thông tin liên tục, có hệ thống về tình hình và chiều hướng của bệnh truyền nhiễm, phân tích, giải thích, nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
2. Mục đích của giám sát nhằm xác định được mô hình bệnh tật và nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng để có thể thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Qua giám sát có thể hiểu rõ về dịch tễ học của bệnh để đề xuất các biện pháp phòng chống hiệu quả, bao gồm cả việc nâng cao kiến thức về ảnh hưởng của hoạt động này đến mạng lưới Y tế dự  phòng.

3. Phân loại giám sát: Tùy theo phương thức thu thập số liệu, và thông tin thu thập để phân loại giám sát.

3.1. Theo phương thức thu thập số liệu: Giám sát có thể là chủ động hoặc thụ động tuỳ theo phương thức thu thập số liệu. Khi thông tin thu thập được thông báo lên tuyến trên theo quy định của pháp luật (quy chế thông tin báo cáo dịch), gọi là giám sát thụ động. Trong trường hợp cơ quan y tế tuyến trên thu thập, liên hệ với cán bộ làm công tác giám sát tuyến dưới để làm rõ hơn các thông tin giám sát thì gọi là giám sát chủ động.
3.2. Theo thông tin số liệu: giám sát thường xuyên, giám sát trọng điểm, giám sát tăng cường, giám sát tập trung,... Trong thực tiễn, sử dụng nhiều giám sát thường xuyên và giám sát trọng điểm.

· Giám sát thường xuyên: Cán bộ y tế làm nhiệm vụ giám sát, thu thập thông tin bệnh truyền nhiễm đã xảy ra ở địa phương để báo cáo khẩn cấp hoặc báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.
· Giám sát trọng điểm: là giám sát chỉ chọn lọc một số đơn vị đại diện có đủ điều kiện để theo dõi đối tượng, thông tin giám sát theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu.
II. Thiết lập hệ thống giám sát
Thiết lập hệ thống giám sát phải căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của bệnh tại địa phương, nhu cầu đánh giá các chương trình phòng chống, sự cần thiết của việc thiết lập cơ sở dữ liệu dịch bệnh. Mục tiêu của hệ thống giám sát cần được xác định cụ thể (loại thông tin, đối tượng sử dụng thông tin, cách sử dụng thông tin...). Sau khi xác định được mục tiêu, đưa ra danh mục bệnh truyền nhiễm cần giám sát. Với mỗi bệnh truyền nhiễm, cần có định nghĩa ca bệnh phù hợp và áp dụng thuận tiện để đảm bảo sự nhất quán về tiêu chuẩn đánh giá bệnh. Cuối cùng, cần thiết lập quy trình thu thập, phân tích và phổ biến thông tin. Đồng thời cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các thành viên ở các cấp khác nhau.
III. Các bước giám sát và đáp ứng chống dịch

Bước 1- Xác định ca bệnh. Sử dụng những định nghĩa ca bệnh chuẩn và cơ bản để xác định các trường hợp bệnh quan trọng theo quy định của Bộ Y tế.
Bước 2- Báo cáo các trường hợp mắc bệnh nghi ngờ lên tuyến trên. Nếu thấy xuất hiện nguy cơ bùng phát dịch, thì điều tra và đáp ứng chống dịch ngay.
Bước 3- Phân tích số liệu. Tập hợp số liệu và phân tích xu hướng của bệnh dịch. So sánh với thông tin của các giai đoạn trước và rút ra kết luận.
Bước 4- Điều tra. Thực hiện những hành động cần thiết để đảm bảo việc khẳng định cận lâm sàng trường hợp mắc bệnh. Thu thập những bằng chứng về nguyên nhân gây bệnh và sử dụng bằng chứng để lựa chọn biện pháp phòng chống dịch thích hợp.
Bước 5 - Đáp ứng. Huy động nhân lực, vật lực để triển khai các biện pháp phòng chống dịch ngay.
Bước 6 - Phản hồi. Báo cáo hoặc thông tin trở lại cho đơn vị tuyến dưới các kết quả điều tra, những biện pháp phòng chống dịch đã làm. 
Bước 7 - Đánh giá và hoàn thiện hệ thống. Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống giám sát qua tính kịp thời, chất lượng thông tin, khả năng sẵn sàng đáp ứng, các ngưỡng cảnh báo ("mức khởi động" cho hoạt động y tế dự phòng), công tác quản lý ca bệnh. Triển khai các hoạt động để khắc phục vấn đề và hoàn thiện hệ thống. 

IV. Chức năng của thành viên trong hệ thống giám sát.
4.1. Cộng đồng: cộng tác viên, giáo viên nhà trường, nhân viên y tế thôn bản...

· Xác định các trường hợp nghi mắc bệnh quan trọng và báo cáo cho trạm y tế xã.

· Hỗ trợ các đoàn cán bộ huyện, tỉnh và trung ương trong quá trình điều tra bằng cách thông báo cho cộng đồng về vấn đề của địa phương, hỗ trợ việc phát hiện ca bệnh và lấy mẫu bệnh phẩm.

· Giáo dục sức khoẻ cộng đồng.

4.2.  Cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám, trạm y tế xã)

· Sử dụng các định nghĩa ca bệnh chuẩn để xác định các bệnh trạng quan trọng.

· Ghi chép thông tin về các trường hợp nghi ngờ vào sổ khám bệnh.

· Lấy mẫu bệnh phẩm và chuyển đi xét nghiệm.

· Báo cáo thông tin về từng ca mắc những bệnh cần khai báo ngay lập tức.

· Báo cáo số liệu thu thập từ các cơ sở khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú, từ các xã và cơ sở tư nhân.

· Báo cáo tóm lược số liệu lên tuyến trên.

· Tham gia điều tra những vụ dịch đã được báo cáo (phỏng vấn các trường hợp mắc, lấy bệnh phẩm và chuyển đi xét nghiệm).

· Điều trị các trường hợp mắc những bệnh thông thường và quản lý những đối tượng tiếp xúc theo quy định, chuyển các trường hợp nặng đến bệnh viện tuyến trên.

· Phản hồi cho các thành viên cộng đồng về tình trạng các ca đã được báo cáo và các hoạt động dự phòng.

· Tổng kết công tác báo cáo và phát hiện định kỳ những bệnh trạng quan trọng.

· Theo dõi tính kịp thời và tính đầy đủ trong công tác báo cáo định kỳ và báo cáo ca bệnh cho tuyến huyện.

· Thực hiện những hành động cần thiết để cải tiến công tác báo cáo.

· Duy trì mối quan hệ với cộng đồng để duy trì các hoạt động dự phòng và tác chiến.

4.3.  Cơ sở y tế dự phòng

4.3.1. Tuyến huyện (Trung tâm y tế dự phòng huyện)

· Duy trì các hoạt động thu thập số liệu giám sát định kỳ và thường xuyên một cách kịp thời.

· Sử dụng khả năng xét nghiệm của địa phương để chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ. 

· Lấy bệnh phẩm và chuyển đi xét nghiệm.

· Phổ biến và giải thích cho cán bộ y tế tuyến dưới sử dụng đúng các định nghĩa chuẩn về  ca bệnh và báo cáo những ca mắc bệnh quan trọng.

· Hướng dẫn cán bộ các cơ sở y tế về thời gian và cách thức báo cáo những bệnh trạng quan trọng.

· Báo cáo khẩn cấp các trường hợp mắc những bệnh cần khai báo ngay cho tuyến tỉnh.

· Tập hợp số liệu từ các cơ sở y tế.

· Tính các tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trên cơ sở đó xác định các ngưỡng cảnh báo dịch.

· Lập bảng, biểu đồ, đồ thị và thường xuyên cập nhật số liệu để mô tả những bệnh được báo cáo theo các biến số thời gian, con người và địa điểm.

· Phân tích số liệu theo các biến số “thời gian”, “con người” và “địa điểm”.
· So sánh số liệu hiện tại với số liệu của các giai đoạn trước.

· Đưa ra kết luận về xu hướng, ngưỡng cảnh báo, ngưỡng dịch và kết quả phân tích.

· Tiến hành điều tra các cụm ca bệnh hay dịch bất thường.

· Xác định tình trạng của vụ dịch đã được báo lên, và báo cáo về vụ dịch đã được khẳng định cho Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố.

· Xây dựng  kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm gây dịch

· Lựa chọn và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp theo chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (ví dụ: tiêm phòng vắc xin, khử trùng nguồn nước, phun thuốc diệt côn trùng).

· Gửi báo cáo về kết quả điều tra dịch và các hoạt động phòng chống cho các trạm y tế xã vùng có dịch và TTYTDP tỉnh.

· Theo dõi và đánh giá tính kịp thời và tính đầy đủ của các báo cáo do y tế tuyến dưới gửi đến. 

· Theo dõi các hoạt động dự phòng thường quy và điều chỉnh khi cần.

4.3.2.  Tuyến tỉnh (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố)

· Duy trì các hoạt động thu thập số liệu giám sát định kỳ và thường xuyên một cách kịp thời.

· Sử dụng khả năng xét nghiệm của địa phương để chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ.

· Xem xét báo cáo của tuyến huyện về những vụ dịch nghi ngờ và kết quả điều tra sơ bộ.

· Lấy bệnh phẩm và chuyển đi xét nghiệm.

· Phổ biến và giải thích cho cán bộ y tế tuyến dưới sử dụng đúng các định nghĩ chuẩn về bệnh và báo cáo những ca mắc bệnh quan trọng.

· Hướng dẫn cán bộ các cơ sở y tế về thời gian và cách thức báo cáo những bệnh quan trọng.

· Báo cáo khẩn cấp các trường hợp mắc những bệnh cần khai báo ngay cho Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực.

· Tập hợp số liệu từ báo cáo tuyến huyện.

· Tính các tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trên cơ sở đó xác định ngưỡng cảnh báo và ngưỡng dịch.
· Lập bảng, biểu đồ, đồ thị và thường xuyên cập nhật số liệu để mô tả những bệnh được báo cáo theo các biến số thời gian, con người và địa điểm.

· Phân tích số liệu theo các biến số “thời gian”, “con người” và “địa điểm”.

· So sánh số liệu hiện tại với số liệu của các giai đoạn trước.

· Đưa ra kết luận về xu hướng, ngưỡng cảnh báo, ngưỡng dịch và kết quả phân tích.

· Hỗ trợ Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện tiến hành điều tra các chùm ca bệnh hay dịch bất thường.

· Kiểm tra tình trạng khẳng định của vụ dịch đã được báo lên, và báo cáo về vụ dịch đã được khẳng định với Viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực.

· Làm tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến tỉnh và lập kế hoạch phòng chống. 

· Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện lựa chọn và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp (ví dụ: tiêm vắc xin phòng bệnh, làm vệ sinh nguồn nước bằng clo, phun hóa chất diệt côn trùng).

·  Cảnh báo cho các huyện và địa phương lân cận về diễn biến của những vụ dịch đã được khẳng định.

· Gửi báo cáo phản hồi về kết quả điều tra dịch và các hoạt động phòng chống cho tuyến huyện vùng có dịch và gửi báo cáo lên Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực.

· Theo dõi và đánh giá tính kịp thời và tính đầy đủ của các báo cáo từ các huyện gửi đến.

· Theo dõi và đánh giá tính kịp thời của công tác xử lý dịch.

· Theo dõi các hoạt động dự phòng thường quy và điều chỉnh khi cần.

4.3.3.  Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực 

· Tập huấn cho cán bộ các tuyến huyện và tỉnh về giám sát và xử lý dịch.

· Duy trì các hoạt động thu thập số liệu giám sát định kỳ và thường xuyên một cách kịp thời.

· Tiến hành các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán xác định bệnh và báo cáo kết quả cho các cấp trung ương và địa phương.

· Chuẩn bị và cung cấp các bộ kít lấy bệnh phẩm cho các hoạt động giám sát.

· Xem xét báo cáo dịch của tuyến tỉnh và hỗ trợ điều tra khi cần.

· Báo cáo về vụ dịch đã được khẳng định lên Bộ Y tế. 

· Phân tích số liệu do tuyến tỉnh cung cấp theo các biến số thời gian, địa điểm và con người.

· Đưa ra kết luận về xu hướng, ngưỡng cảnh báo, ngưỡng dịch và kết quả phân tích.

· Gửi báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch cần khai báo đến Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

· Thường xuyên cung cấp cho cán bộ y tế tuyến tỉnh thông tin về các chiến lược phòng chống.

· Theo dõi và đánh giá các mục tiêu chương trình và chỉ số đo lường chất lượng của hệ thống giám sát.

4.3.4.  Cục Y tế dự phòng Việt Nam

· Xác định nhu cầu giám sát và huy động đủ nguồn lực để duy trì và hoàn thiện hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch.

· Thiết kế các chương trình tập huấn thích hợp cho cán bộ y tế dự phòng các cấp.

· Xây dựng chính sách và quy trình báo cáo các bệnh truyền nhiễm gây dịch.

· Định nghĩa ngưỡng cảnh báo, ngưỡng dịch để ra quyết định hành động. 

· Tổng hợp và phân tích số liệu của các khu vực.

· Phiên giải xu hướng bệnh trên phương diện quốc gia.

· Gửi báo cáo và chia sẻ số liệu với lãnh đạo các bộ ngành khác và TCYTTG nếu cần.

· Phối hợp với các cơ quan quốc tế trong quá trình điều tra nếu cần.

· Xây dựng chính sách và quy trình phòng chống bệnh truyền nhiễm gây dịch.

· Hỗ trợ các hoạt động xử lý dịch và công tác chuẩn bị.

· Phát triển và định kỳ ban hành bản tin quốc gia về dịch tễ học và y tế dự phòng.

· Thiết lập, phổ biến chính sách, quy trình theo dõi giám sát và các hoạt động xử lý dịch. 

· Đánh giá các hoạt động phát hiện, báo cáo, và hoàn thiện hệ thống nếu cần.

· Thiết kế và thực hiện khung quản lý chất lượng xét nghiệm của các tuyến dưới (khu vực, tỉnh, huyện).

V. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát và đáp ứng chống dịch

Một số thách thức trong việc nâng cao hiệu quả giám sát và đáp ứng chống dịch là:

· Không báo cáo kịp thời các trường hợp bệnh có xu hướng trở thành dịch cho cơ quan y tế có thẩm quyền.

· Báo cáo không đầy đủ hay không kịp thời về những bệnh cần khai báo.

· Phân tích số liệu không đầy đủ, đặc biệt ở cấp cơ sở.

· Không sử dụng được những thông tin có sẵn để theo dõi xu hướng bệnh.

· Không có được sự hỗ trợ cận lâm sàng cần thiết để khẳng định chẩn đoán.

· Công tác phản hồi cho cán bộ y tế cơ sở và cho cộng đồng chưa tốt.

· ít sử dụng thông tin giám sát cho việc ra quyết định.

VI. Lồng ghép giám sát và đáp ứng chống dịch (IDSR)

· Kinh nghiệm của một số chương trình loại trừ và thanh toán bệnh, dịch cho thấy có thể đạt được mục tiêu phòng chống nếu có nguồn lực để nâng cao năng lực của cán bộ y tế trong việc phát hiện các bệnh  dịch, chẩn đoán bệnh với sự trợ giúp của phòng xét nghiệm, và sử dụng các ngưỡng cảnh báo để ra quyết định hành động tại tuyến huyện. Dựa trên nền tảng đó, TCYTTG đã đề xuất Chiến lược lồng ghép giám sát và phòng chống bệnh, dịch (IDSR) để cải tiến công tác giám sát bệnh truyền nhiễm. Chiến lược này kết nối các cộng đồng, cơ sở y tế với các cấp huyện, tỉnh, khu vực và quốc gia theo cách sử dụng hợp lý nguồn lực.

· Tuyến huyện là trọng tâm của sự lồng ghép. Lý do của sự lựa chọn này là vì tuyến huyện là tuyến đầu tiên trong hệ thống y tế có cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực y tế dự phòng (Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện).

· Tất cả các hoạt động giám sát được điều phối và sắp xếp hợp lý. Thay vì sử dụng những nguồn lực  hạn chế để duy trì các hoạt động chương trình dọc riêng rẽ, nguồn lực được kết hợp lại để thu thập thông tin từ một đầu mối duy nhất tại mỗi tuyến.

· Một số hoạt động được kết hợp thành một nhóm hoạt động lồng ghép để tận dụng những chức năng, kỹ năng, nguồn lực và quần thể đích tương tự nhau. Ví dụ, các hoạt động giám sát liệt mềm cấp (AFP) có thể đáp ứng nhu cầu giám sát uốn ván sơ sinh, sởi và các bệnh khác. Vì vậy, cán bộ giám sát liệt mềm cấp cũng có thể đồng thời xem xét hồ sơ về các bệnh quan trọng khác của cơ sở y tế và của tuyến huyện. 

· Đầu mối giám sát tại các tuyến huyện, tỉnh, khu vực và quốc gia phối hợp với ban phòng chống dịch từng tuyến để lập kế hoạch phòng chống thích hợp và tích cực tìm kiếm cơ hội phối hợp các nguồn lực.

· Mục tiêu chung của chiến lược lồng ghép giám sát và phòng chống bệnh, dịch là cung cấp cơ sở hợp lý để ra quyết định và triển khai các can thiệp y tế dự phòng có hiệu quả nhằm giải quyết những bệnh truyền nhiễm gây dịch.

Phần II
Giám sát bệnh truyền nhiễm gây dịch.
I. Phát hiện ca mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch

1. Định nghĩa ca bệnh
· Chất lượng của số liệu thu thập được phụ thuộc vào việc sử dụng các tiêu chuẩn phát hiện ca bệnh. Các tiêu chuẩn này tập hợp lại thành định nghĩa ca bệnh. Khi bác sỹ khám cho bệnh nhân, họ sử dụng các tiêu chuẩn để chẩn đoán. Ngoài các biểu hiện và triệu chứng, có thể phải thực hiện thêm cả xét nghiệm; tất cả những yếu tố này tạo nên định nghĩa lâm sàng về ca bệnh. Định nghĩa giám sát về ca bệnh là một tập hợp các tiêu chuẩn được sử dụng để phát hiện ca bệnh nhằm mục đích giám sát bệnh.

· Định nghĩa ca bệnh nhằm mục đích giám sát bệnh thường gồm: các tiêu chuẩn về lâm sàng thường gặp nhất; tiêu chuẩn về xét nghiệm vi sinh hoặc huyết thanh miễn dịch; ngoài ra có thể thêm yếu tố tiền sử dịch tễ.

· Việc sử dụng các định nghĩa ca bệnh chuẩn đảm bảo rằng tất cả mọi trường hợp bệnh đều được chẩn đoán theo cùng một cách thức như nhau, không phụ thuộc vào người chẩn đoán. Điều này cho phép so sánh được số ca mắc một bệnh hoặc trạng thái tại một thời điểm hoặc địa điểm này với số mắc tại một thời điểm hoặc địa điểm khác. Nếu các cơ sở y tế và các huyện sử dụng những định nghĩa ca bệnh khác nhau thì sẽ không theo dõi được xu hướng tiến triển của một bệnh truyền nhiễm cụ thể. Nhân viên y tế phân tích số liệu và thực hiện hành động sẽ không biết được xu hướng tiến triển đó là do bệnh hay do những nguyên nhân khác, ví dụ như do sự thay đổi trong cách chẩn đoán của bác sỹ.

· Để phát hiện sớm vụ dịch và xác định kịp thời những ca mắc các bệnh cần loại trừ hay thanh toán, có thể sử dụng cách thức mô tả triệu chứng lâm sàng và nên báo cáo các trường hợp nghi ngờ. Chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm được thực hiện để khẳng định tác nhân gây bệnh hoặc nguyên nhân bệnh khi:

· Cần có chẩn đoán rõ ràng để điều trị, ví dụ như phân biệt giữa lỵ trực trùng và lỵ a míp.

· Khẳng định một vụ dịch. Nếu đã xác định được một số ca bệnh thì không cần phải xét nghiệm tất cả các trường hợp, vì có thể quản lý những trường hợp có cùng biểu hiện lâm sàng theo cách quản lý các ca bệnh đã được khẳng định; ví dụ như trong một vụ dịch tả.

· Khẳng định ca mắc bệnh cần loại trừ hoặc thanh toán bệnh, ví dụ như bại liệt.

2. Xét nghiệm

· Xét nghiệm là công cụ hữu ích đối với y tế dự phòng vì nó có thể hỗ trợ hoặc khẳng định chẩn đoán. Ngay cả những cán bộ y tế có kinh nghiệm và được đào tạo kỹ cũng có lúc chẩn đoán nhầm. Sự hỗ trợ của phòng xét nghiệm làm tăng khả năng chẩn đoán đúng, và đáp ứng của y tế dự phòng sẽ phù hợp và hiệu quả hơn. Xác định của phòng xét nghiệm bảo đảm tránh được những đáp ứng y tế dự phòng không cần thiết do số liệu giám sát sai lệch gây ra (ví dụ như triển khai chiến dịch tiêm vắc xin rộng rãi để đối phó với một trường hợp bại liệt theo báo cáo mà thực chất chỉ là liệt do giảm kali huyết, hoặc điều trị các trường hợp nghi thương hàn bằng chloramphenicol trong khi thực tế đó là mắc sốt rét). 

· Nên làm quen với việc sử dụng các dịch vụ xét nghiệm sẵn có ở huyện, tỉnh và các phòng xét nghiệm của khu vực hoặc quốc gia nơi có thể thực hiện những xét nghiệm đặc biệt mà ở tỉnh không có. Nên liên lạc thường xuyên với những phòng xét nghiệm có thể nhận bệnh phẩm và giúp khẳng định những vụ nghi ngờ dịch. Mục đích của việc liên lạc thường xuyên này là củng cố quan hệ giữa cơ sở y tế huyện - nơi sẽ gửi bệnh phẩm - với phòng xét nghiệm, nơi sẽ nhận bệnh phẩm. Đảm bảo cho các thủ tục xác định bệnh, trạng và báo cáo kết quả được rõ ràng và có thể được thực hiện một cách chắc chắn, ví dụ như phiếu yêu cầu xét nghiệm, ngày và giờ phòng xét nghiệm có thể nhận và xử lý bệnh phẩm, thời gian có kết quả xét nghiệm.

· Bệnh phẩm phải được bảo quản và vận chuyển đến phòng xét nghiệm theo đúng qui định để đảm bảo kết quả xét nghiệm là đáng tin cậy. Bệnh phẩm phải được lấy một cách an toàn, bảo quản trong môi trường thích hợp, và giữ ở khoảng nhiệt độ cho phép. Hạn chế tối đa khoảng thời gian trì hoãn từ lúc lấy bệnh phẩm tới lúc làm xét nghiệm.

· Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy trong việc phiên giải kết quả xét nghiệm. Ví dụ, rất khó giải thích kết quả khi:
· Mẫu huyết thanh được lấy không đúng cách và bị nhiễm.

· Chậm trễ trong việc vận chuyển hoặc làm lạnh khiến cho vi khuẩn phát triển quá mức trong bệnh phẩm.

· Môi trường bảo quản không đủ, dẫn đến việc giảm độ sống của các vi sinh vật hoặc kháng thể nghi ngờ.

· Bệnh phẩm không được đưa vào môi trường thích hợp hoặc thuốc thử đã quá hạn sử dụng.

(Phụ lục 1: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và thông báo kết quả xét nghiệm vi rút cúm A (H5N1) ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-BYT ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

II. Phân tích số liệu giám sát

Phân tích số liệu kịp thời là việc làm quan trọng để có thể biến thông tin thành hành động. 

1. Các chỉ số: 

1.1. Khái niệm: Chỉ số là số đo giúp đo lường và so sánh những sự thay đổi. Sự thay đổi có thể được thể hiện theo chiều hướng (tăng hay giảm), mức độ (ít hay nhiều) và phạm vi (rộng hay hẹp).
1.2. Đặc tính: Chỉ số phải đơn giản, có tính chính xác và giá trị sử dụng cao.
1.2.1. Độ nhạy: Chỉ số phải nhạy cảm với sự thay đổi của đối tượng cần đo lường. Chỉ số có độ nhạy cao sẽ hạn chế làm sót ca bệnh (giảm trường hợp âm tính giả).
1.2.2. Độ đặc hiệu: Sự thay đổi của chỉ số phản ánh sự thay đổi của đối tượng mà chỉ số đo lường, chứ không phải đo ảnh hưởng của các yếu tố khác. Chỉ số có độ đặc hiệu cao sẽ hạn chế số ca bệnh được xác định sai (giảm trường hợp dương tính giả).
1.2.3. Khách quan: Số liệu dùng để tính chỉ số phải khách quan, không có sai số và không điều chỉnh số liệu. Những người khác nhau khi dùng chỉ số đều có nhận định tương tự như nhau.
1.3. Các dạng thức của chỉ số:

1.3.1. Tần số: Biểu thị số lần xuất hiện của một quan sát nào đó. Ví dụ: số người mang vi rút cúm gây bệnh H5N1 khi kiểm tra bệnh phẩm.

1.3.2. Tần số cộng dồn: thường được sử dụng khi trình bày trong bảng. Tần số cộng dồn của một ô nào đó bằng tần số của chính ô đó cộng với tần số của các ô trước.
1.3.3. Tần số tuyệt đối: chính là tần số thực của một quan sát và không phụ thuộc vào cỡ mẫu lớn hay nhỏ. Tần số tuyệt đối được biểu thị bằng giá trị tuyệt đối của sự kiện.
1.3.4. Tần số tương đối hay còn gọi là tần suất: biểu thị của tần số trong một mối tương quan với cỡ mẫu. Tần số tương đối được biểu thị bằng giá trị tương đối của sự kiện, bao gồm tỷ lệ, tỷ số và tỷ xuất.
1.4. Tỷ số, tỷ lệ và tỷ suất: 
Tỷ số, tỷ lệ và tỷ suất là những công cụ quan trọng dùng để đo tần số của bệnh. Các thước đo tần số này được dùng cho các biến phân loại (ví dụ như sống hoặc chết, nam hoặc nữ). Ba thước đo có cùng công thức:

X/Y x 10n 

trong đó x và y là những số lượng được so sánh và 10n là hằng số.

1.4.1. Tỷ số là biểu thị mối tương quan của hai đại lượng. Hai đại lượng này có thể liên quan với nhau hoặc hoàn toàn độc lập với nhau. Tỷ lệ và tỷ suất là những trường hợp riêng của tỷ số.
Ví dụ:
	Mật độ dân số   =
	Số dân trung bình của một khu vực

trong khoảng thời gian xác định (người)

	
	Diện tích của khu vực đó (km2)


1.4.2. Tỷ lệ là một phân số trong đó tử số là một phần của mẫu số và có cùng đơn vị đo như nhau, [x/y, trong đó x là một phần của y]
Ví dụ: 
	Tỷ lệ nam  =
	Số nam của một khu vực

trong khoảng thời gian xác định

	
	Tổng dân số (nam+nữ) của

khu vực đó trong cùng thời gian


Tỷ lệ phần trăm: Có cùng công thức như tỷ lệ, nhưng được nhân với 100 (x/y X 100).
1.4.3. Tỷ suất là phân số dùng để đo lường xác xuất xảy ra của một sự kiện đặc biệt, trong đó tử số là các sự kiện (sinh, chết, tai biến, bệnh tật…) và mẫu số là số lượng cá thể có thể có các sự kiện đó (dân số chung, số trẻ em dưới 5 tuổi, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ…) trong một khoảng thời gian nhất định. Tỷ suất thường để xác định mức độ biến động của các hiện tượng trong một khoảng thời gian xác định.
Tỷ suất trong dịch tễ học thường chứa 3 phần: tần suất mắc bệnh, mẫu của quần thể và thời gian xảy ra sự kiện.
Không giống như những con số, các tỷ suất có thể giúp hình dung ra nguy cơ mắc bệnh của con người trong quần thể. Tỷ suất thường được dùng để so sánh sự xuất hiện bệnh giữa các vùng, nhóm tuổi, giới tính hoặc nhóm dân tộc khác nhau.

	Tỷ suất  =
	Số sự kiện xảy ra trong khoảng

thời gian xác định thuộc một khu vực
	x k (k=10n)



	
	Số lượng trung bình cá thể có khả năng

sinh “sự kiện” đó trong khu vực/thời gian
	


Ví dụ: Tỷ suất tử vong ca bệnh (CFR) còn gọi là tỷ lệ chết trên mắc là tỷ lệ thường dùng. Cách tính tỷ suất tử vong ca bệnh như sau:

· Tính tổng số trường hợp tử vong.

· Chia tổng số trường hợp tử vong cho tổng số trường hợp bệnh ghi nhận được (cả tử vong và không tử vong).

· Nhân kết quả với 100.

Bảng Tỷ suất tử vong ca bệnh của bệnh sởi theo nhóm tuổi năm 2006
	Nhóm tuổi
	Số mắc
	Số chết
	Tỷ suất tử vong ca bệnh

	0-4 tuổi
	40
	4
	10%

	5-14 tuổi
	9
	1
	11%

	Từ 15 tuổi trở lên
	1
	0
	0%

	Không rõ tuổi
	28
	0
	0%

	Tổng cộng
	78
	5
	6%


· Tỷ suất tử vong ca bệnh giúp:

· Chỉ ra mức độ trầm trọng của bệnh trạng.

· Xác định những mầm bệnh mới có độc tính cao hơn hoặc kháng thuốc.

· Chỉ ra chất lượng chăm sóc y tế kém hoặc tình trạng chưa được chăm sóc

· Chỉ ra những vấn đề trong quản lý ca bệnh. So sánh chất lượng quản lý ca bệnh giữa những vùng khác nhau.

· Các chương trình y tế dự phòng có thể tác động đến tỷ suất tử vong ca bệnh bằng cách đảm bảo rằng ca bệnh được phát hiện ngay và được quản lý với chất lượng tốt. Một số khuyến nghị về công tác phòng chống những bệnh cụ thể coi việc làm giảm tỷ suất tử vong ca bệnh là tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của việc xử lý dịch (ví dụ như CFR thấp hơn 1% trong vụ dịch tả).

Các tài liệu trong y học sử dụng các thuật ngữ tỷ số, tỷ lệ và tỷ xuất không nhất quán như là trong định nghĩa của toán học. Điều quan trọng là phải hiểu cách đo lường, tính toán và ý nghĩa của các thuật ngữ này.
1.5.  Đo lường mắc bệnh:

1.5.1. Tỷ suất hiện mắc: Đo lường tần số hiện mắc bệnh của một quần thể ở một điểm nhất định của thời gian (tỷ lệ hiện nhiễm tại một thời điểm) hay ở một khoảng thời gian nhất định (tỷ lệ hiện nhiễm trong một khoảng thời gian). Tỷ xuất hiện mắc thường ký hiệu là P (prevalence)
	P =
	Tổng số bệnh nhân hiện mắc của một bệnh tại một thời điểm nhất định hay trong một khoảng thời gian nhất định
	x k (k=10n)


	
	Tổng số người ở quần thể có nguy cơ
	


- ý nghĩa của tỷ suất hiện mắc: 

· Tỷ suất hiện mắc được xác định trong các cuộc điều tra ngang giám sát tình hình sức khỏe của cộng đồng, đánh giá một hiện tượng mắc hàng loạt: nếu có thể đối chiếu với đỉnh cao nhất của nguy cơ (xảy ra trong quá khứ) với đỉnh cao của tỷ lệ mới mắc, có thể biết được ước lượng của thời kỳ ủ bệnh hoặc thời kỳ tiềm tàng của bệnh, thời gian tiếp xúc, và cùng với thông tin khác về dịch tễ, có thể cho ta đánh giá một cách logich quá trình mắc hàng loạt đó và áp dụng những phương pháp hợp lý và hữu hiệu trong giám sát bệnh hàng loạt. 
· Tỷ suất hiện mắc được sử dụng để đánh giá tình trạng sức khỏe của một quần thể, là cơ sở để lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quần thể (như số cán bộ y tế, số giường bệnh, cơ số thuốc điều trị).

1.5.2. Tỷ suất mới mắc: Đo lường tần số mới mắc bệnh của một quần thể trong một khoảng thời gian nào đó. Tỷ xuất mới mắc thường có ký hiệu là I (incidence)
1.5.2.1. Tỷ suất mới mắc tích lũy (CI): 
	CI =
	Tổng số trường hợp mới mắc của một bệnh của một quần thể trong một khoảng thời gian xác định
	x k (k=10n)


	
	Tổng số người có nguy cơ mắc bệnh của quần thể đó                  trong thời gian đó 
	


1.5.2.2. Tỷ suất mật độ mới mắc (ID): Là tỷ số của số trường hợp mới mắc của một bệnh trong một thời gian nhất định, được chia cho thời gian-người có nguy cơ. 
	ID =
	Tổng số trường hợp mới mắc của một bệnh của một
quần thể trong một khoảng thời gian xác định
	x k (k=10n)


	
	Tổng thời gian có nguy cơ theo dõi được của tất 
cả các cá thể thuộc quần thể đó
	


- Tỷ suất mật độ mới mắc thường là một phép đo chính xác hơn tỷ suất mới mắc tích lũy, bởi vì nó quan tâm đến thời gian nguy cơ của từng cá thể.

1.5.2.3. Tỷ lệ tấn công: Là một dạng đặc biệt của tỷ suất mới mắc để thấy được phạm vi và mức độ dân số bị ảnh hưởng, thường được sử dụng trong điều tra, nghiên cứu các vụ dịch. Tỷ lệ tấn công thường được ký hiệu là AR (attack rate).
	AR=
	Số mắc mới của quần thể trong một khoảng thời gian
	x 100 (1000)

	
	Dân số nguy cơ vào lúc đầu khoảng thời gian
	


Công thức:
Ví dụ 

Bảng minh hoạ tỷ lệ tấn công của bệnh sốt xuất huyết theo vùng:

	QuËn/huyÖn
	Dân số
	Số mắc
	Tỷ lệ tấn công/1.000

	Thuỷ Nguyên
	271.728
	1.370
	5

	Ngô Quyền
	196.188
	1.400
	7

	An Hải
	193.997
	870
	4

	Vĩnh Bảo
	191.719
	450
	2

	An Lão
	182.481
	400
	2

	Khác
	133.000
	0
	0

	Tổng cộng
	1.169.113
	4.490
	4


- ý nghĩa của tỷ suất mới mắc: 

· Tỷ suất mới mắc được xác định trong các nghiên cứu thuần tập tương lai, trong đó một nhóm cá thể có nguy cơ nhưng chưa mắc bệnh được theo dõi trong một thời gian để xác định nguy cơ phát triển bệnh 

· Tỷ suất mới mắc rất có ích cho việc đánh giá nguy cơ phát triển bệnh theo thời gian do tiếp xúc với yếu tố nguy cơ đó.

· Tỷ suất mới mắc cho phép đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp đã được áp dụng.

1.5.3. Liên quan giữa tỷ suất hiện mắc P và tỷ suất mới mắc I: 
- Tỷ suất hiện mắc P phụ thuộc chủ yếu vào tỷ suất mới mắc I và thời gian mắc bệnh trung bình:

P = I x D
(Trong đó D là thời gian mắc bệnh trung bình, còn gọi là bệnh kỳ, đo bằng ngày, tuần, tháng hoặc năm).
- Sự liên quan này giúp chúng ta thấy một điều quan trọng: nếu muốn giảm tỷ lệ hiện mắc thì có thể thực hiện biện pháp:

+ Giảm số mới mắc (chống dịch hữu hiệu, như bảo vệ khối cảm nhiễm, cắt đứt đường truyền nhiễm, không để xuất hiện trường hợp mắc bệnh mới, có biện pháp phòng bệnh đặc hiệu) và hoặc
+ Giảm thời gian mắc bệnh trung bình (có biện pháp điều trị tốt, rút ngắn thời gian điều trị, tăng cường sức khỏe nhân dân).

2. Các biểu hiện các chỉ số:
· Để phát hiện dịch, theo dõi diễn biến dịch và giám sát hoạt động y tế dự phòng, nhân viên y tế cần giám sát các thông tin sau:

· Số lượng ca mắc, tử vong

· Địa điểm

· Thời gian

· Đối tượng

· Những yếu tố nguy cơ 

· Những thông tin trên thu được từ các sổ khám bệnh và hồ sơ chuyên môn. Nhưng để dễ xác định vấn đề và phát hiện dịch, thì số liệu ghi nhận từ sổ sách của các cơ sở khám chữa bệnh cần được tóm lược và trình bày ở dạng bảng, đồ thị hay biểu đồ. Việc trình bày số liệu như vậy giúp cho người nhận thông tin dễ hiểu hơn, và dễ nhìn thấy các mô hình và xu hướng hơn.

· Mặc dù phần lớn việc phân tích được thực hiện ở tuyến huyện và tuyến tỉnh, cũng nên thực hiện một số phân tích tại chỗ, ở tuyến xã. Một phương pháp để đảm bảo rằng ít ra là số liệu về những bệnh quan trọng được phân tích hàng tháng là có “sổ phân tích” ở trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện. Có thể lưu giữ đồ thị, bảng và bản đồ trong một quyển sổ hoặc treo trên tường. Mỗi tuần hoặc tháng bổ sung số liệu vào các đồ thị, bảng, và đưa ra nhận xét. Khi đến trạm y tế xã, cán bộ tuyến huyện và tỉnh có thể xem xét các bảng và đồ thị này.

2.1. Bảng
· Bảng là một tập hợp số liệu được sắp xếp theo hàng và cột. Bảng có tác dụng biểu thị mô hình, sự khác biệt và các mối quan hệ khác. Ngoài ra, bảng thường được dùng làm cơ sở để chuẩn bị cho việc hiển thị số liệu một cách dễ nhìn hơn qua đồ thị và biểu đồ. 

· Bảng được thiết kế để trình bày số liệu phải càng đơn giản càng tốt. Thông thường, hai hoặc ba bảng nhỏ - mỗi bảng tập trung vào một khía cạnh của số liệu - sẽ dễ hiểu hơn là một bảng lớn chứa nhiều chi tiết hay nhiều biến số. 

· Bảng biểu tự thân phải mang tính giải thích, cần tuân theo những nguyên tắc sau:
· Tiêu đề của bảng phải dễ hiểu, ngắn gọn và nêu được rõ trong bảng là những số liệu gì, ở đâu, vào thời gian nào.

· Tên hàng, cột phải rõ ràng, và bao gồm cả đơn vị đo lường (như năm, tỷ lệ mắc/100.000, v.v...).

· Cần có tổng số theo hàng và theo cột. Nếu số liệu là phần trăm (%), cũng phải có tổng số (luôn luôn là 100).
· Nếu trong bảng sử dụng mã số, chữ viết tăt hay tượng hình, những yếu tố này phải được giải thích chi tiết ở phần chú thích cuối trang.

- Thông thường tiêu đề của bảng được để cách bảng một khoảng trống hoặc có đường kẻ phân chia. Nếu là bảng nhỏ, các đường chia cột có thể không cần thiết.

- Nếu số liệu không phải là số liệu gốc, phải ghi ở phần chú thích ở cuối bảng nguồn gốc của số liệu đó.
Ví dụ:

Tuổi của các trường hợp mắc bệnh ho gà, Hà Nội, tháng 2/2001

	Nhóm tuổi

(năm)
	Số trường hợp mắc
	Phần trăm mắc (%)

	0-9
	70
	51

	10-19
	45
	33

	20-29
	15
	11

	30-39
	5
	4

	40-49
	2
	1

	≥ 50
	0
	0

	Tổng cộng
	137
	100


2.2. Đồ thị:

· Đồ thị phần lớn thường được sử dụng để trình bày số liệu theo thời gian, là phương pháp để trình bày số liệu định lượng rõ ràng hơn khi sử dụng hệ thống toạ độ. Đây được xem như là hình ảnh thống kê chụp nhanh, giúp cho ta thấy được mô hình và xu hướng. Người ta thường dễ nhớ những khía cạnh quan trọng của một tập hợp số liệu khi nhìn vào đồ thị hơn là khi nhìn vào bảng.

· Đồ thị thường có 2 trục, một trục ngang và một trục dọc, cắt nhau tạo thành góc vuông. Những đường này được coi là trục hoành hay trục x, và trục tung hay trục y. Các giá trị của biến độc lập, như thời gian, được trình bày trên trục x, còn giá trị của biến phụ thuộc, như số trường hợp mắc hay tỷ lệ mắc, được trình bày trên trục y. Mỗi trục đều được ghi nội dung mà trục thể hiện (cả tên của biến và đơn vị đo lường).
· Nguyên tắc chung của đồ thị:

· Dạng đồ thị đơn giản nhất lại có hiệu quả nhất. Không nên dùng nhiều đường kẻ hay biểu tượng trong một biểu đồ để có thể theo dõi một cách dễ dàng.

· Mọi đồ thị đều phải hoàn toàn mang tính giải thích. Vì thế, tiêu đề, nguồn dữ liệu, tỷ lệ và các phần chú giải hay chú thích phải được ghi rõ.
· Vị trí tiêu đề của đồ thị là do tùy chọn.

· Nếu có hơn một biến số trên đồ thị, mỗi một biến số phải được phân biệt rõ bằng chú thích hay chú giải.

· Tần xuất thường được biểu diễn trên trục tung, còn phương thức phân loại thì được biểu diễn trên trục hoành.

· Về tỷ lệ số học, sự gia tăng đồng đều trên thước đo phải biểu thị tương ứng với đơn vị số.

· Việc chia tỷ lệ cũng như đơn vị được biểu thị trên thước đo phải rõ ràng.
· Đồ thị tỷ lệ số học (Arithmetic scale line graph): Được sử dụng trong việc mô tả các số liệu liên tục được thu thập theo thời gian, ví dụ như những biến động hay xu hướng trong một giai đoạn nhiều năm hoặc những biến thiên trong các thời gian ngắn hơn: ngày, tuần hoặc tháng. Trong thực tế thường dùng loại đồ thị dây và đồ thị dạng cột liên tục. Dạng đồ thị này, đặc biệt phù hợp với:
· Một chuỗi số mà trong đó có nhiều giá trị liên tục cần được diễn đạt.
· Trong trường hợp một vài chuỗi được đưa ra so sánh trong cùng một biểu đồ.
· Để nghiên cứu sâu hay phân tích nội suy.
· Khi cần phải nhấn mạnh, nên nhấn mạnh vào sự biến thiên hơn là vào các số liệu thực sự.
Ví dụ đồ thị dây
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Ví dụ dạng cột liên tục
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Số trường hợp mắc bệnh thương hàn, Thanh Hoá, 1992-1999

· Đồ thị tỷ lệ bán-Logarit (Semi-logarithmic scale line graph): được sử dụng khi xem xét một chuỗi số liệu theo một giai đoạn thời gian hay mối quan tâm nằm ở sự biến đổi tương đối (hay mức độ biến thiên) ở các giá trị hơn là ở số lượng tuyệt đối của biến thiên này. Ưu điểm:
· Độ dốc của đồ thị biểu diễn mức độ tăng hay giảm

· Một đường thẳng biểu diễn mức độ tăng hay giảm đều liên tục của các giá trị (hay nếu là đường nằm ngang-nghĩa là không thay đổi).

· Hai hoặc nhiều đường đường chạy song song biểu diễn mức độ biến thiên giống nhau.

· Những biến thiên hay sự khác biệt lớn biểu hiện ở độ lớn của các con số có thể dễ dàng biẻu diễn bằng một đồ thị tương đối nhỏ.
· Tổ chức đồ (Histogram): là một đồ thị chỉ sự phân bố tần số, còn thường được gọi là một đường cong dịch tễ nếu biến số biểu diễn trên trục hoành là thời gian.

· Đa giác tần số (Frequency polygon): sử dụng khi muốn biểu diễn hai hay nhiều phân bổ tần số trên cùng một đồ thị để dễ so sánh. Để vẽ đồ thị này, đánh dấu các giá trị đơn lẻ của một sự phân bố tần số tại điểm giữa của các khoảng cách tương ứng rồi nối các điểm này lại thành một đường.
2.3.  Biểu đồ

Biểu đồ là phương pháp minh hoạ số liệu thống kê chỉ sử dụng một trục toạ độ. Biểu đồ thích hợp cho việc trình bày số liệu với các phân loại riêng rẽ ngoài địa điểm, ví dụ như nhóm tuổi, giới tính, tình trạng tiêm chủng. Biểu đồ đạt các tiêu chí cơ bản sau:

· Phải trình bày sự kiện một cách chính xác.

· Phải rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu.

· Phải được thiết kế và xây dựng sao cho hấp dẫn và thu hút sự chú ý của mọi người.

Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa đồ thị và biểu đồ là đồ thị thì được sử dụng để trình bày số liệu trên hai trục, còn biểu đồ thì dùng để trình bày số liệu trên một trục. Biểu đồ sử dụng phần lớn để trình bày số đong đếm hay tỷ lệ bằng hai hay nhiều biến định tính.
Những biểu đồ thường dùng là biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn và bản đồ.

2.3.1. Biểu đồ cột

· Trong biểu đồ cột, mỗi giá trị hay phân loại của một biến số được trình bày thành một cột. Độ dài của cột tỷ lệ thuận với số người hay sự kiện của phân loại đó. Để vẽ biểu đồ cột, cần tuân theo những hướng dẫn sau:
· Sắp xếp những phân loại được dùng để xây dựng cột theo trật tự tự nhiên, ví dụ như theo bảng chữ cái, theo tuổi tăng dần, hoặc theo hướng tăng dần hay giảm dần độ dài của cột

· Định vị cột theo chiều thẳng đứng hoặc nằm ngang tuỳ ý

· Bề ngang của các cột như nhau

· Độ dài của cột tỷ lệ với tần xuất của phân loại

· Có khoảng trống giữa các cột


Ví dụ 

Số trường hợp mắc sởi theo nhóm tuổi, 

Hải Phòng, tháng 1 - tháng 12 năm 2000, N = 101
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2.3.2. Biểu đồ hình tròn
· Biểu đồ hình tròn là loại biểu đồ đơn giản, dễ hiểu, trong đó độ lớn của mỗi hình quạt tỷ lệ thuận với từng thành phần.

· Khi vẽ biểu đồ hình tròn, có thể sử dụng những mức độ đánh bóng, màu hoặc hoa văn khác nhau để phân biệt các hình quạt. Có thể để nhãn hiệu của hình quạt ở phần chú giải, hay bên trong hoặc gần hình quạt. Mắt thường không thể đánh giá chính xác diện tích của hình quạt, vì vậy, nên hiển thị độ lớn (số hoặc %) của mỗi hình quạt ở bên trong hoặc gần nó.


Ví dụ 

Phân bố các trường hợp mắc sởi theo tình trạng tiêm chủng

Hải Phòng, tháng 01 - tháng 03 năm 2002, N=70
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2.4. Bản đồ

· Bản đồ được dùng để thể hiện sự phân bố của các sự kiện hoặc thuộc tính. Những loại bản đồ thường được dùng là bản đồ chấm và bản đồ địa dư.

· Bản đồ chấm dùng các chấm hoặc biểu tượng khác để chỉ ra vị trí của sự kiện hoặc tình hình bệnh, dịch. Để có được bản đồ chấm, cần vẽ dấu chấm hoặc biểu tượng khác trên bản đồ tại vị trí ghi nhận ca bệnh. Bản đồ chấm thuận tiện cho việc trình bày về phân bố địa lý của sự kiện, nhưng vì không tính đến kích cỡ của dân số nguy cơ nên nó không nêu lên được nguy cơ mắc bệnh của người dân. Ngay cả khi trên bản đồ chấm thể hiện một số lượng lớn chấm ở một vùng thì nguy cơ mắc bệnh có lẽ cũng sẽ không lớn nếu vùng này có mật độ dân số cao. 
· Bản đồ vùng sử dụng các mảng đánh bóng hay mã hoá (bằng màu hay hoa văn khác nhau) để thể hiện tỷ lệ mật độ của một sự kiện tại các tiểu vùng hay phân bố của một bệnh trạng theo vùng địa lý. Trên bản đồ vùng có thể nêu rõ số lượng hoặc tỷ lệ. Mã của số hoặc tỷ lệ được nêu ở phần chú giải. Nếu sử dụng số, thì giống như bản đồ chấm, nó chỉ minh hoạ được phân bố của các ca bệnh cụ thể mà không nói lên được nguy cơ. Để minh hoạ sự khác biệt về nguy cơ mắc bệnh giữa các vùng, cần biểu diễn dưới dạng tỷ lệ. Khi dùng tỷ lệ, cần tính tỷ lệ đặc trưng (tỷ suất mắc, tỷ suất tử vong ca bệnh) cho mỗi địa dư, tức là chia số trường hợp mắc ở mỗi địa dư cho dân số nguy cơ của địa dư đó.

Ví dụ 

Tỷ lệ mắc mới bệnh sởi theo huyện, Bình Định, Việt Nam, 2001
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3. Phân tích số liệu theo thời gian, địa điểm và con người
· Bảng dưới đây đề xuất những công cụ để phân tích số liệu giám sát.

	Biến số dịch tễ
	Mục tiêu
	Công cụ
	Phương pháp

	Thời gian
	Phát hiện những thay đổi đột ngột hoặc lâu dài về bệnh, số trường hợp đã xảy ra, và thời gian từ lúc phơi nhiễm đến khi có triệu chứng
	Tóm lược số liệu (tổng số) vào bảng, đồ thị dây hoặc đồ thị cột
	So sách số ca bệnh ghi nhận được trong giai đoạn này với số ca bệnh ghi nhận được trong giai đoạn trước (tuần, tháng hoặc năm)

	Địa điểm
	Xác định địa điểm xảy ra các ca bệnh (ví dụ xác định những vùng có nguy cơ cao hoặc những nơi mà dân cư có nguy cơ mắc bệnh)
	Đánh dấu các ca bệnh lên bản đồ chấm hoặc bản đồ vùng của xã, huyện, tỉnh hoặc vùng ảnh hưởng trong vụ dịch
	Đánh dấu các ca bệnh lên bản đồ và tìm các cụm hoặc mối liên quan giữa vị trí các ca bệnh và vấn đề y tế đang được nghiên cứu

	Con người
	Mô tả những nguyên nhân có khả năng thay đổi sự xuất hiện bệnh, những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, những yếu tố nguy cơ tiềm tàng
	Thể hiện những số liệu đặc trưng về dân số trong bảng, biểu đồ cột và biểu đồ hình tròn.
	Tuỳ thuộc vào bệnh, xác định đặc điểm của các ca bệnh theo tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng tiêm chủng hoặc những yếu tố nguy cơ đã biết khác


3.1. Phân tích số liệu theo thời gian

· Mục đích của việc phân tích số liệu “theo thời gian” là để phát hiện sự thay đổi của số trường hợp mắc và chết theo thời gian. Qua theo dõi xu hướng theo thời gian có thể thấy quy luật thay đổi, và có thể đưa ra dự báo. Ví dụ, sự gia tăng các trường hợp mắc sốt xuất huyết trong mùa mưa. Bên cạnh đó, từ đồ thị có thể dễ phát hiện thấy sự gia tăng bất thường của các ca bệnh trong một khoảng thời gian hơn là từ bảng thể hiện một số lượng lớn ca bệnh.

· Số liệu về thời gian thường được trình bày trên đồ thị dây hoặc đồ thị cột. Cũng có thể ghi chú lên đồ thị cả những sự kiện đã xảy ra và có thể ảnh hưởng lên một bệnh cụ thể, ví dụ mhư bão, lũ lụt, chiến dịch tiêm chủng hoặc những sự kiện xã hội quan trọng. Điều này có thể giúp giải thích tại sao tỷ lệ mắc mới tăng hoặc giảm trong một giai đoạn thời gian nào đó. Trong đồ thị dưới đây, vụ dịch tiêu chảy xảy ra trong xã có thể là do thức ăn hoặc đồ uống dùng trong lễ hội của làng. Tuyến xã và tuyến huyện cũng nên xây dựng đồ thị cột về các bệnh quan trọng và vẽ đường đánh dấu “ngưỡng” hành động.

Ví dụ

Số mắc bệnh tiêu chảy tại xã Quảng Ninh, 01-31/7/2002
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3.2. Phân tích số liệu theo địa điểm

· Phân tích số liệu theo địa điểm cho thông tin về nơi bệnh xảy ra. Qua việc thiết lập và thường xuyên cập nhật bản đồ chấm về các trường hợp mắc của một số bệnh, có thể đưa ra giả thuyết về nơi, hình thức và lý do làm cho bệnh lan rộng. 

· Việc xây dựng bản đồ và thường xuyên cập nhật số liệu được xem như là một bộ phận của công tác giám sát thường quy.
· Lấy một tấm bản đồ địa phương từ Uỷ ban nhân dân hoặc Phòng địa chính nhà đất. Đánh dấu những đặc trưng chính cần cho công tác y tế lên giấy trong và sau đó lên một bảng lớn có thể treo trên tường để dễ sử dụng. Nếu không có bản đồ chính thống, cần phác hoạ toàn xã, quận/huyện hoặc tỉnh. Bản đồ xã phải thể hiện được các thôn làng, bản đồ quận/huyện phải thể hiện được các xã, và bản đồ tỉnh phải có các quận/huyện.

· Chuyển bị một bộ ký hiệu để đánh dấu lên bản đồ nhằm thể hiện từng đặc trưng dưới đây:
· Vị trí và loại cơ sở y tế

· Các vùng địa lý như rừng, sông, hồ, đồng ruộng

· Những khu làng nghề và giải trí lớn như siêu thị, hầm mỏ, đập nước, cảng hàng không, cảng biển, công viên và khu nghỉ mát.

· Khi xảy ra một số lượng đáng kể trường hợp mắc một bệnh nhất định (ví dụ như đạt đến ngưỡng), có thể dùng bản đồ này để đánh dấu những nơi có bệnh. Nếu thấy các ca mắc và chết tập trung ở một khu vực nào đó, thì cần lưu ý xem hiện tượng này có liên quan đến những đặc điểm riêng biệt của khu vực đó hay không. Ví dụ, nơi có tỷ suất tử vong ca bệnh do mắc sởi nặng có thể ở xa cơ sở y tế và khó tiếp cận do đường xá khó đi; vì vậy, trẻ bị chậm đưa đi khám bệnh và nhiều trường hợp khi đến cơ sở y tế đã có biến chứng giống như viêm phổi nặng.

· Cũng nên so sánh các tỷ suất mắc và tử vong ở những vùng hay cơ sở y tế khác nhau. Nên sử dụng tỷ suất, chứ không phải là số lượng, để loại trừ sự khác biệt về dân số. 

Ví dụ

Trong bảng dưới đây, nếu chỉ nhìn vào số mắc được báo lên, thì làng A tỏ ra có nhiều người mắc bệnh thương hàn hơn. Nhưng khi đem số mắc được báo lên của mỗi làng so sánh với dân số của làng đó thì tình hình trở nên rõ ràng hơn. Bằng cách tính tỷ suất mắc của riêng từng làng, cán bộ y tế có thể so sánh tác động của bệnh ở mỗi làng. Trong ví dụ này, tỷ suất mới mắc của làng B cao hơn (cư dân ở làng B có nguy cơ mắc bệnh cao hơn).
	Làng
	Số trường hợp mắc Thương hàn
	Dân số
	% mắc

	A
	42
	1.150
	3,7

	B
	35
	600
	5,8


3.3. Phân tích số liệu theo con người

· Việc phân tích số liệu theo con người không nhất thiết phải được thực hiện thường xuyên, mà chỉ cần làm khi phải mô tả dân số nguy cơ trong các vụ dịch hay khi xem xét các bệnh cần loại trừ hay thanh toán. 

· Những biến số về con người phổ biến nhất là tuổi, giới tính và tình trạng tiêm chủng.

· Nếu có số liệu dân số theo tuổi và giới tính, nên tính tỷ lệ theo tuổi và giới tính.

· Khi phân tích tình trạng tiêm chủng của các trường hợp mắc, cán bộ y tế có thể nhận được thông điệp cảnh báo về khả năng thất bại của tiêm vắc xin (nghĩa là người được tiêm văcxin không được bảo vệ khỏi mắc bệnh). Nếu phần lớn - hoặc một tỷ lệ lớn hơn mong đợi - các ca bệnh đã được tiêm chủng (ví dụ trên 15% ca mắc sởi), cần điều tra để xác định xem có thật là văcxin không có tác dụng hay không, và nếu đúng như vậy thì cần xác định nguyên nhân (như dây chuyền lạnh bị hỏng). 
4. Rút ra kết luận từ việc phân tích
Tuỳ theo tần suất phân tích số liệu (hàng tuần hoặc hàng tháng), nên gửi báo cáo ngắn gọn (1-2 trang) về kết luận và kiến nghị lên cấp trên, ngoài việc gửi số liệu tóm lược theo yêu cầu. Để chuẩn bị báo cáo tóm tắt, nên làm theo các hướng dẫn sau:

4.1. Rà soát các bảng, đồ thị

· Đã cập nhật tổng số trường hợp mắc và chết của các bệnh truyền nhiễm được giám sát.

· Đã tính đúng các tỷ suất tử vong ca bệnh.

· Đã thể hiện được sự phân bố địa lý của các trường hợp mắc và chết.

· Đã tính đúng các tỷ lệ mắc cần tính.
4.2. So sánh tình hình hiện tại với cùng kỳ tuần, tháng, năm trước (giai đoạn trước)

· Quan sát xu hướng trên đồ thị dây và nhận định xem số trường hợp mắc hay chết của từng bệnh có ổn định, giảm hoặc tăng hay không.

· Nếu tính tỷ suất tử vong ca bệnh, thì tỷ suất này vẫn giữ nguyên, cao hơn hay thấp hơn so với các tháng trước? Sự khác biệt giữa các khu vực có ý nghĩa hay không?
4.3. Xác định ngưỡng hành động

· Ngưỡng là mức chỉ báo cho thấy khi nào thì điều gì đó sẽ xảy ra hoặc thay đổi. Ngưỡng giúp các cán bộ giám sát và quản lý chương trình trả lời câu hỏi “khi nào thì cần hành động, và cần thực hiện hành động nào?”

· Cơ sở của ngưỡng là thông tin từ hai nguồn khác nhau:

· Phân tích tình hình, trong đó mô tả những đối tượng có nguy cơ với bệnh, các nguy cơ, thời điểm cần hành động để đề phòng dịch lan rộng, địa điểm thường xảy ra bệnh

· Khuyến nghị quốc tế của các chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia chương trình phòng chống bệnh, dịch.
· Tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh có thể quyết định quan sát ngưỡng của những bệnh nguy hiểm nhất ở địa phương (không hơn 10 bệnh). Không nên đặt ra ngưỡng hay mức báo động liên miên cho nhiều bệnh. Nhân viên y tế sẽ mất nhiệt tình theo dõi xu hướng và ứng phó với tình hình nếu họ phải làm việc căng thẳng quá mức.

· Hai loại ngưỡng được khuyến nghị nên dùng là: ngưỡng cảnh báo và ngưỡng xảy dịch. Không phải mọi bệnh đều có cả 2 loại ngưỡng, mặc dù mỗi bệnh chắc chắn có 1 điểm mà ở đó cần báo cáo tình hình và thực hiện hành động nào đấy. Những ngưỡng nêu trong tài liệu này tiêu biểu cho một thể liên tục của những thực hành được khuyến cáo, và được dùng để mô tả thời điểm cần hành động. Ngưỡng cảnh báo gợi ý cho nhân viên y tế rằng cần phải điều tra tiếp. Tuỳ theo từng bệnh, có thể ngưỡng cảnh báo sẽ là khi có 1 ca nghi ngờ (đối với những bệnh cần loại trừ hay thanh toán, hoặc ca đầu tiên mắc bệnh có khả năng gây dịch không lưu hành tại địa phương) hoặc khi có sự gia tăng bất thường không giải thích được về số lượng các trường hợp mắc tản phát hay tập trung thành cụm ở một vùng. 

· Nhân viên y tế đáp ứng với ngưỡng cảnh báo:

· Báo cáo nghi vấn lên tuyến trên.

· Xem xét lại số liệu của quá khứ.

· Đề nghị kiểm tra bằng xét nghiệm, để xem vấn đề đang gặp có phù hợp với một định nghĩa ca bệnh không.

· Cảnh tỉnh hơn trước những số liệu và xu hướng mới của bệnh truyền nhiễm.

· Điều tra ca bệnh hay các ca bệnh trong một chùm ca bệnh.

· Báo cáo cho cơ quan có trách nhiệm phòng chống dịch tuyến huyện, tỉnh và trong trường hợp cần thiết có thể báo cáo vượt cấp.

· Ngưỡng xảy dịch là mốc để khởi sự một đáp ứng dứt khoát. Nó đánh dấu những số liệu đặc trưng hoặc kết quả điều tra là tín hiệu để thực hiện những hành động vượt xa hơn là việc xác minh hay làm rõ vấn đề. Những hành động có thể thực hiện bao gồm việc thông báo kết quả của phòng xét nghiệm cho những trạm y tế bị ảnh hưởng, thực hiện kế hoạch đối phó khẩn cấp như tiêm chủng rộng rãi, đẩy mạnh việc cung cấp nước sạch và hoàn thiện việc quản lý ca bệnh.

· Việc thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch theo đúng quy định tại Quyết định 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch và các văn bản liên quan (phụ lục 2).

5. Khuyến nghị dựa trên kết luận rút ra
Trong báo cáo giám sát, đưa ra những tuyên bố ngắn gọn để mô tả kết luận, và dựa vào đó để quyết định hành động: tiến hành điều tra, tăng cường giám sát, thay đổi các hoạt động của chương trình và huy động nguồn lực.
III. Báo cáo giám sát

1. Tiêu chuẩn hoá các phương pháp báo cáo

Việc đảm bảo báo cáo số liệu giám sát đáng tin cậy trong toàn bộ hệ thống là rất quan trọng để người quản lý chương trình, cán bộ giám sát và các nhân viên y tế khác có thể sử dụng thông tin nhằm:

· Phát hiện vấn đề và có kế hoạch đáp ứng thích hợp

· Hành động kịp thời 

· Theo dõi được xu hướng bệnh trong vùng

· Đánh giá hiệu quả của hành động đáp ứng

· Khi nhân viên y tế đã biết những bệnh truyền nhiễm nào cần phải được báo cáo, họ cũng phải được hướng dẫn về cách thức và thời gian báo cáo các bệnh quan trọng khác nhau.
1.1. Báo cáo tóm tắt thường kỳ


Số liệu tổng hợp được chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm theo mẫu báo cáo được thống nhất trong cả nước. Tích luỹ số mắc và chết ghi nhận được trong một giai đoạn nhất định được báo cáo thường kỳ (theo tuần, tháng, quý, năm). Số mắc tích luỹ được phân tích để theo dõi chỉ tiêu giảm mắc, tử vong, phát hiện dịch hoặc những vấn đề khác nhằm có đáp ứng sớm.
1.2. Báo cáo khẩn cấp
Một số bệnh quan trọng (như các bệnh cần thanh toán hoặc loại trừ, hoặc những bệnh truyền nhiễm gây dịch, khi chỉ cần 1 trường hợp mắc duy nhất cũng đủ để trở thành dịch) cần phải được báo cáo khẩn cấp cho các tuyến trên. Theo qui định của Điều lệ kiểm dịch y tế quốc tế 2005, một số bệnh sau cần được khai báo khẩn cấp: Tả, Dịch hạch thể phổi, Sốt vàng, Sốt xuất huyết do vi rút (Ebola, Lassa. Marburg), Sốt West Nile...Ngoài ra các ca bệnh nghi SARS hoặc cúm A(H5N1) và các bệnh lạ mới nổi khác cũng cần được báo cáo khẩn cấp.
Việc báo cáo khẩn cấp cũng cần được thực hiện khi một bệnh trạng nào đó có dấu hiệu vượt quá ngưỡng cảnh báo hoặc ngưỡng xảy dịch, cho thấy là dịch có thể xảy ra.

2. Hoàn thiện việc báo cáo.
2.1. Xem xét luồng thông tin trong các cơ sở y tế (trạm y tế xã, bệnh viện)


Bác sỹ điền thông tin vào sổ khám bệnh trên cơ sở sử dụng định nghĩa ca bệnh theo khuyến cáo, để nhân viên y tế có nhiệm vụ cộng sổ phát hiện được đúng những trường hợp cần quan tâm trong sổ và ghi nhận chẩn đoán vào bảng cộng.


Bác sỹ, y tá hoặc những nhân viên có trách nhiệm khác phải điền đủ tất cả các biểu mẫu báo cáo ca bệnh cần thiết ngay khi bệnh nhân vẫn đang có mặt.


Nhân viên ghi hồ sơ hoặc nhân viên thống kê cần có sẵn các biểu mẫu báo cáo để ghi những ca mắc và chết do các bệnh phải báo cáo theo định nghĩa ca bệnh chuẩn.


Nhân viên ghi hồ sơ biết cách điền biểu mẫu báo cáo.


Nhân viên y tế xem xét các tổng số và ghi nhận xét về những kết quả bất thường vào biểu mẫu.
2.2. Báo cáo "Zero" khi không có bệnh 


Nếu không có trường hợp mắc bệnh nào thì cán bộ giám sát có trách nhiệm phải điền số không (0) vào biểu mẫu chứ không được để trống. Nếu để trống, người nhận báo cáo sẽ không biết được là không có ca nào hay bản báo cáo chưa hoàn chỉnh. Báo cáo với các ô được điền số 0 để thể hiện là không phát hiện được ca nào sẽ cho cán bộ y tế tuyến trên biết rằng đó là báo cáo đã được điền đầy đủ.
2.3. Sử dụng bảng kê danh sách và báo cáo tổng hợp trong vụ dịch


Khi chỉ xuất hiện một số ít ca mắc một bệnh nào đó trong một khoảng thời gian cụ thể, thì nên báo cáo thông tin về từng ca theo biểu mẫu báo cáo ca bệnh. ít nhất cũng phải có các thông tin sau: họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, chẩn đoán, ngày khởi phát triệu chứng, ngày đến cơ sở y tế, tình trạng tiêm chủng (nếu là bệnh có văcxin phòng), hiện trạng (khỏi bệnh, tử vong), kết quả xét nghiệm (nếu có lấy bệnh phẩm để xét nghiệm).


Nếu có trên 10 ca xuất hiện trong một khoảng thời gian thì nên dùng bảng kê danh sách, thay vì biểu mẫu báo cáo ca bệnh, để ghi nhận và báo cáo.

Ví dụ:

Các trường hợp tiêu chảy cấp tại trạm y tế xã Quảng Ninh

	Họ tên
	Tuổi
	Giới tính
	Thôn
	Ngày khởi phát
	Ngày đến trạm y tế
	Hiện trạng
	Ghi chú

	Nguyễn Văn Dinh
	5 tuổi
	Nam
	Đông
	9/11/2002
	9/12/2002
	Khỏi bệnh
	

	Lê Vũ Hoàn
	10 tuổi
	Nam
	Đông
	9/11/2002
	9/12/2002
	Khỏi bệnh
	Dương tính với tả

	Trần Minh Hằng
	7 tuổi
	Nữ
	Quang
	9/12/2002
	9/12/2002
	Chết
	



Khi có nhiều trường hợp mắc trong một vụ nghi ngờ dịch thì báo cáo tổng số mắc và chết theo tuần.

Ví dụ 

Các trường hợp mắc, chết do Thương hàn tại huyện Cai Lậy

tháng 11/2002

	Xã
	Từ 1-7/11
	Từ 8-14/11
	Từ 15-21/11
	Từ 22-28/11

	
	Mắc
	Chết
	Mắc
	Chết
	Mắc
	Chết
	Mắc
	Chết

	A
	10
	2
	12
	1
	13
	1
	10
	0

	B
	5
	0
	4
	0
	7
	0
	5
	0

	C
	5
	0
	5
	1
	3
	0
	3
	0

	D
	3
	0
	4
	0
	3
	0
	2
	0

	E
	0
	0
	2
	0
	3
	0
	3
	0

	Tổng số
	23
	2
	27
	2
	29
	1
	23
	0


2.4. Bảo đảm có đủ biểu mẫu báo cáo tại điểm báo cáo ở tất cả các tuyến


Bảo đảm có đủ số lượng biểu mẫu báo cáo tại các cơ sở y tế và các điểm báo cáo. Cơ quan y tế tuyến tỉnh và huyện có thể định kỳ in biểu mẫu để phân phát cho nhân viên y tế tuyến dưới sử dụng. Cần đưa dự trù kinh phí in ấn và phân phối biểu mẫu giám sát vào ngân sách y tế.
3. Vấn đề y đức trong xử lý số liệu giám sát

3.1. Bảo vệ tính riêng tư và bảo mật của cộng đồng

Tính riêng tư là quyền của bệnh nhân trong việc lựa chọn nói ra thông tin nào về bản thân họ, và nói cho ai.


Bảo mật là nghĩa vụ của nhân viên y tế trong việc chỉ đưa thông tin cá nhân cho những ai thật sự cần nó vì sức khoẻ cộng đồng. Bệnh nhân có quyền biết tại sao họ phải cung cấp thông tin, quyền từ chối cung cấp thông tin, và quyền yêu cầu rằng thông tin đó sẽ được coi là bí mật.


Thông tin - ngay cả khi không kèm theo tên - vẫn có thể được dùng để nhận biết bệnh nhân, và dẫn đến sự phân biệt đối xử hoặc những hậu quả khác bất lợi cho cá nhân; do đó cần phải được bảo vệ. Hệ thống thông tin tốt là hệ thống cân nhắc cẩn thận xem thông tin nào là cần thiết cho các hoạt động y tế dự phòng.
3.2. Duy trì tính chuyên nghiệp và lòng tin của cộng đồng.


Để thực hiện các chức năng y tế dự phòng, trong đó có giám sát, cần phải có sự hỗ trợ của cộng đồng. Tín nhiệm là biểu hiện niềm tin của cộng đồng vào sự công bằng, đáng tin cậy, y đức và trình độ của các nhân viên y tế dự phòng.
4. Công tác báo cáo tại tuyến huyện

Các ca bệnh và vụ dịch nghi ngờ có thể khiến cho hệ thống y tế phải quan tâm tới theo nhiều cách:

· Một bệnh nhân bị ốm và đến phòng khám đa khoa để điều trị

· Một nhân viên y tế thôn bản báo cáo về một trường hợp nghi ngờ, một cụm trường hợp tử vong hoặc một hiện tượng bất thường cho trạm y tế xã.

· Trường học báo cáo số học sinh nghỉ học tăng do có các dấu hiệu hoặc triệu chứng giống nhau.

· Một y tá ở trạm y tế xã nhận thấy số trường hợp mắc một bệnh trạng quan trọng - ví dụ như số mắc tiêu chảy cấp ghi nhận được trong sổ khám bệnh - tăng gấp đôi.


Điều quan trọng là Trung tâm y tế dự phòng huyện phải có được số liệu từ nhiều nguồn. Số liệu từ nhiều nguồn được phân tích đầy đủ có thể giúp phát hiện sớm vụ dịch. Ví dụ, một trạm y tế xã báo cáo về một cụm trường hợp tử vong hay về hiện tượng gia tăng số trường hợp bệnh đến khám nhưng chưa vượt quá ngưỡng xảy dịch. Tuy nhiên, nếu cộng các trường hợp do nhiều trạm y tế xã báo cáo với số trường hợp ghi nhận được ở bệnh viện huyện và phòng khám đa khoa thì có thể phát hiện được vụ dịch.


Để tăng cường khả năng giám sát và phòng chống bệnh, dịch tại huyện, cần huy động sự tham gia của cộng đồng (ví dụ như của chính quyền địa phương, giáo viên, nhân viên y tế thôn bản, bà đỡ vườn) và đội ngũ cán bộ của các cơ sở y tế (trạm y tế xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện công và bệnh viện tư) trong việc phát hiện và báo cáo ca bệnh.


Cần có những hành động đảm bảo rằng cán bộ các cơ sở y tế biết cách sử dụng những định nghĩa ca bệnh chuẩn cho công tác báo cáo những bệnh trạng quan trọng. Phổ biến cho họ trong các cuộc họp và phân phát tài liệu về định nghĩa ca bệnh.


Có thể phát cho lãnh đạo chính quyền tài liệu về định nghĩa ca bệnh đã được đơn giản hoá (thường là các hội chứng lâm sàng như sốt phát ban, tiêu chảy, sốt kèm theo vàng da, sốt và co giật, liệt cấp). Có thể phân phối tờ rơi và dán áp phích ở những nơi dễ thấy và yêu cầu người dân báo cáo những trường hợp nghi ngờ hoặc hiện tượng bất thường cho trạm y tế xã. Sau đó nhân viên đã được đào tạo của trạm y tế xã có thể kiểm tra xem những trường hợp đó có phù hợp với định nghĩa chuẩn về ca bệnh cần báo cáo cho tuyến huyện hay không.


Xác định tất cả các cơ sở y tế trong huyện cần phải báo cáo số liệu giám sát. Ghi lại danh sách các cơ sở y tế đó và họ tên người có trách nhiệm thực hiện các hoạt động giám sát. Duy trì liên lạc với những người được phân công giám sát (ví dụ như gọi điện thoại cho họ khi họ không báo cáo, gửi báo cáo tháng về xu hướng các loại bệnh trong huyện). 

5. Hệ thống giám sát, báo cáo dịch tại Việt Nam


Tại Việt Nam, hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm được thiết lập và hoạt động thành mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp từ nhiều năm nay, từ Trung ương đến tận phường, xã . Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành quy định về giám sát dịch bệnh đối với tất cả các tuyến y tế: Cục Y tế dự phòng Việt Nam, các Viện quốc gia và khu vực, Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh/Thành phố và Trung tâm y tế dự phòng tuyến Quận/huyện. Trên thực tế, các quy định này được áp dụng đối với từng loại bệnh và từng chương trình. 26 bệnh truyền nhiễm gây dịch phải báo cáo được thực hiện theo chế độ thông tin báo cáo khẩn cấp, báo cáo tuần, báo cáo tháng và báo cáo quý, năm. 


Nguồn số liệu được báo cáo từ cơ sở là trạm y tế xã tới trung tâm y tế dự phòng huyện, trung tâm y tế dự phòng tỉnh, bệnh viện khu vực và trung ương. Thu thập số liệu được tiến hành tại trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện và trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Viện VSDT/Pasteur khu vực.


Báo cáo tuần và báo cáo tháng thường được gửi từ xã đến huyện bằng các biểu mẫu điền tay hoặc điện thoại và bằng fax  hoặc chuyển bưu điện từ huyện tới tỉnh và khu vực. Khoa dịch tễ của trung tâm y tế dự phòng tỉnh báo cáo đến 4 Viện Vệ sinh dịch tễ khu vực và Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Bộ Y tế. Tại tuyến huyện, tuyến tỉnh có giao ban hàng tháng để phân tích tình hình giám sát dịch bệnh trên địa bàn, giao ban hàng tuần được thực hiện tại tất cả các tuyến.


Số liệu báo cáo gồm số ca mắc mới và tử vong theo tuần và tháng. Dịch phải báo cáo ngay gồm các thông tin về địa điểm, thời gian và số ca phát hiện. Phân tích số liệu hầu như chỉ được thực hiện tại tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có hệ thống phân tích số liệu quy chuẩn để đưa ra chỉ số thường quy theo tuần và theo tháng. Nhân viên y tế cơ sở vẫn chưa nắm được dấu hiệu và xác định vụ dịch của một số bệnh theo thường quy do chưa được tập huấn thường xuyên (Phụ lục 1: Quyết định số 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch)

Phần lớn các ca bệnh được báo cáo tại tuyến xã, huyện và tỉnh chỉ dựa vào dấu hiệu lâm sàng. Xét nghiệm không tiến hành tại các xã và huyện. Bệnh phẩm được Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện hoặc bệnh viện huyện thu thập và chuyển lên tuyến tỉnh và/hoặc Viện khu vực hoặc trung ương. 64 trung tâm  y tế dự phòng tỉnh được trang bị các thiết bị xét nghiệm để chẩn đoán một số bệnh trong 26 bệnh dịch nguy hiểm. Bốn phòng xét nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm chính là Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Riêng bệnh cúm A(H5N1) hiện nay có 2 Viện có thể xét nghiệm được là Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Pasteur TP. Hồ Chí Minh.

Phần III

Đáp ứng chống dịch
I. Các biện pháp chung

1. Điều tra vụ dịch
1.1. Mục đích 

Công tác điều tra các vụ dịch nghi ngờ và những vấn đề y tế dự phòng khác cung cấp thông tin phù hợp để đưa ra can thiệp kịp thời và cải tiến các hoạt động phòng chống bệnh lâu dài. Mục đích của việc điều tra là:

· Xác minh một vụ dịch hoặc một vấn đề liên quan đến Y tế dự phòng.

· Phát hiện và xử trí các trường hợp bị bỏ sót chưa được ghi nhận.

· Tập hợp thông tin và bệnh phẩm để xác định chẩn đoán.

· Phát hiện nguồn truyền nhiễm hoặc nguyên nhân của vụ dịch.

· Mô tả sự lan truyền của bệnh và dân số nguy cơ.

· Lựa chọn các hoạt động can thiệp thích hợp để kiểm soát vụ dịch.

· Tăng cường các hoạt động dự phòng để tránh dịch bệnh bùng phát trở lại trong tương lai.
1.2. Thời gian tiến hành 

Trung tâm y tế dự phòng huyện tiến hành điều tra khi:

· Huyện nhận được báo cáo về một vụ dịch nghi ngờ do bệnh cần khai báo khẩn cấp gây ra.

· Trong quá trình phân tích số liệu thường kỳ thấy số trường hợp tử vong tăng bất thường.

· Có hiện tượng các bệnh hay hội chứng đạt đến ngưỡng cảnh báo hoặc ngưỡng xảy dịch.

· Cộng đồng đồn đại về các trường hợp tử vong, hoặc về số lượng lớn người mắc bệnh không đến khám ở các cơ sở y tế.

· Có hiện tượng chết người hàng loạt mà không rõ nguyên nhân hoặc có nguyên nhân bất thường.

Tùy theo kết quả điều tra sơ bộ của Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện, có thể sẽ phải cần đến sự hỗ trợ kỹ thuật và và sự tham gia của tuyến tỉnh hoặc các đoàn chống dịch cấp quốc gia.

1.3. Theo dõi việc báo cáo và xử lý dịch
· Các Trung tâm y tế dự phòng huyện nên chuẩn bị phương pháp để theo dõi việc báo cáo và đáp ứng với các vụ dịch, cũng như những tin đồn tới huyện.

· Mục đích của việc theo dõi các vụ dịch được báo lên là để bảo đảm rằng báo cáo về mỗi vụ dịch nghi ngờ hoặc tin đồn đều được xử lý và được đáp ứng bằng hành động hay giải pháp nhất định. Việc ghi chép sổ sách theo dõi cũng góp phần cung cấp thông tin để đánh giá tính kịp thời và tính đầy đủ của công tác điều tra dịch và quá trình xử lý dịch.
1.4. Các bước điều tra vụ dịch
Để điều tra thành công, cần phải thu thập đầy đủ số liệu và phân tích chúng kỹ lưỡng, nhằm đưa ra được loại đáp ứng thích hợp. Các bước điều tra vụ dịch được hệ thống hóa theo tiến trình như sau:

· Chuẩn bị cho cuộc điều tra thực địa.

· Xác minh chẩn đoán.

· Khẳng định sự tồn tại của vụ dịch.

· Mô tả dịch theo thời gian, địa điểm, con người.

· Thiết lập giả thuyết về nguồn và phương thức lan truyền của dịch. Nếu cần, triển khai các nghiên cứu đặc biệt để khẳng định giả thuyết.

· Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

· Chuẩn bị báo cáo về công tác xử lý dịch.
1.5. Chuẩn bị tiến hành một cuộc điều tra
Các hoạt động chuẩn bị được nhóm thành hai loại: nhân lực và hậu cần.

1.5.1.  Nhân lực

· Trao đổi về các mục tiêu của cuộc điều tra với nhân viên tuyến xã và cán bộ giám sát bệnh truyền nhiễm cần điều tra. Chọn người vào đội điều tra. Đảm bảo rằng đội điều tra hiểu rõ sự liên quan giữa cuộc điều tra và việc lựa chọn các hoạt động phòng chống nhằm giảm đến mức thấp nhất số các trường hợp mắc mới và tử vong. Làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong đội điều tra.

· Toàn đội điều tra cân nhắc cách làm để thu thập được những thông tin cần thiết và cách ghi nhận chúng. Yêu cầu tối thiểu là các thành viên phải biết cách thu thập và ghi nhận thông tin vào bảng.

· Lựa chọn các biến để xác định, ghi nhận và phân tích bệnh hay hội chứng cần điều tra. Xem lại định nghĩa ca bệnh. Tùy theo trách nhiệm của thành viên đội điều tra, xem xét cách nhận biết và ghi nhận thông tin để chuẩn bị cho những nội dung sau:

· Bảng kê danh sách để tóm lược kết quả phân tích theo thời gian, địa điểm và con người

· Đường cong dịch tễ

· Bản đồ điểm chấm

· Các bảng phân tích về các yếu tố nguy cơ như nhóm tuổi, giới tính, tình trạng tiêm chủng, nghề nghiệp, nguồn nước, thực phẩm và nước uống đã sử dụng (tùy thuộc vào bệnh và phương thức lan truyền).

1.5.2. Hậu cần:

· Đi lại - Bố trí việc đi đến, đi khỏi địa điểm điều tra, và đi lại trong suốt quá trình điều tra. Phải chuẩn bị chu đáo việc vận chuyển bệnh phẩm tới phòng xét nghiệm thích hợp.

· Ăn ở - Phải chuẩn bị nơi ăn ở cho các thành viên của đội điều tra để họ có thể nghỉ ngơi nếu cần ở lại khu vực đó qua đêm, đồng thời cũng phải bố trí chỗ làm việc tạm thời (để phân tích số liệu và lập kế hoạch các hoạt động hàng ngày, bảo quản và xử lý sơ bộ bệnh phẩm). 

· Biểu mẫu - Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu thu thập và phân tích số liệu. Có thể tại hiện trường không có điều kiện sao chụp, do đó nên sao chụp sẵn ở tuyến huyện hay tuyến tỉnh nơi có đủ thiết bị sao chụp.

· Trang thiết bị xét nghiệm - Một số huyện được cung cấp loại kít chẩn đoán nhanh đi kèm các trang thiết bị cần thiết cho việc triển khai cuộc điều tra. Nếu không có sẵn kít, hãy xem lại các hướng dẫn của chương trình phòng chống bệnh cụ thể và trao đổi với các chuyên gia xét nghiệm để giải quyết những yêu cầu về trang thiết bị xét nghiệm, và về việc lấy bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm đúng cách. 

1.6. Xác minh chẩn đoán
· Với mỗi trường hợp được báo lên, cần điền vào biểu mẫu báo cáo ca bệnh phù hợp. Kiểm tra bệnh nhân để khẳng định rằng các dấu hiệu và hội chứng của họ đúng với định nghĩa ca bệnh. Phỏng vấn bệnh nhân hoặc người nhà hay người chăm sóc có thể nói thay cho bệnh nhân. Với bệnh nhân nội trú, cần xem xét lại diễn biến lâm sàng. Thảo luận với bác sĩ điều trị cho bệnh nhân.

· Nếu có thể xét nghiệm để khẳng định bệnh, cần lấy tất cả các loại bệnh phẩm thích hợp để gửi đi xét nghiệm.

· Xem xét kết quả xét nghiệm với đội điều tra, bác sĩ điều trị và nhân viên xét nghiệm của cơ sở y tế. Kết quả xét nghiệm có phù hợp với diễn biến lâm sàng hay không? Nếu có bất cứ thắc mắc nào về kết quả xét nghiệm, hãy tìm kiếm sự trợ giúp của các chuyên gia kỹ thuật hoặc cán bộ quản lý chương trình cấp quốc gia.

· Chú ý: Trong quá trình điều tra, cần đảm bảo rằng các trường hợp bệnh được báo lên vẫn đang được quản lý một cách phù hợp. Tăng cường công tác quản lý ca bệnh tại cơ sở y tế nơi bệnh nhân được chuyển đến. Tư vấn về chuyên môn và cung cấp trang thiết bị cho các cơ sở y tế địa phương theo những nội dung đã nêu trong hướng dẫn quản lý trường hợp bệnh.

· Một khi các trường hợp đầu tiên đã được chẩn đoán lâm sàng và bắt đầu được điều trị, hãy chủ động tìm kiếm các trường hợp khác.

· Xem xét sổ sách, hồ sơ của các cơ sở đã tiếp nhận những trường hợp đầu tiên. Tìm những bệnh nhân khác có các dấu hiệu và triệu chứng tương tự như bệnh trạng đang được điều tra. Cũng cần tìm kiếm các trường hợp bệnh ở các cơ sở y tế khác trong khu vực, ví dụ như các cơ sở y tế công, bệnh viện hay phòng khám tư, bệnh viện thực hành, y tế trường học và y tế cơ quan.

· Ngoài các cơ sở y tế ra, cần tìm những trường hợp ở cộng đồng chưa được chăm sóc y tế. Xác định các khu vực có nguy cơ là nơi các trường hợp được ghi nhận đã sống, làm việc, học tập và đi lại. Thảo luận với những người cung cấp thông tin ở các khu vực đó như giáo viên, dược sĩ, cảnh sát địa phương. Tập hợp những thông tin hữu ích cho việc mô tả mức độ và quy mô của vụ dịch.
1.7. Khẳng định sự tồn tại của vụ dịch

· Một khi đã xác minh được chẩn đoán dựa vào mô tả lâm sàng hoặc kết quả xét nghiệm, cần đánh dấu các ca bệnh lên đồ thị theo dõi diễn biến (đồ thị hình cột biểu diễn số mắc theo ngày hoặc theo tuần) và kiểm tra xem có vượt quá ngưỡng xảy dịch hay không. Đối với những bệnh truyền nhiễm chưa đạt ngưỡng xảy dịch, cần so sánh số mắc hiện tại với số mắc cùng kỳ (ví dụ: cùng tháng) của các năm trước.

· Vụ dịch hoặc bệnh dịch thường được khẳng định là tồn tại nếu số mắc lên đến hoặc vượt quá ngưỡng xảy dịch, hoặc số mắc cao hơn mức dự tính dựa vào các số liệu trước đó. Cần thận trọng khi phiên giải sự gia tăng số trường hợp mắc quá mức dự tính. Làm rõ xem sự gia tăng số trường hợp báo cáo quan sát được có phản ánh đúng tình trạng tăng lên của tỷ lệ mắc mới hay không. Loại trừ các lý do khác về sự gia tăng như:

· Những thay đổi trong thủ tục báo cáo của địa phương

· Những thay đổi về tiêu chuẩn chẩn đoán ca bệnh

· Việc sử dụng những quy trình chẩn đoán mới mà trước đây chưa từng áp dụng

· Những thay đổi đột ngột về dân số (ví dụ: tình trạng di trú ồ ạt, việc thành lập mới các khu giải trí hay công xưởng trong khu vực)


Ví dụ 


Đồ thị theo dõi diễn biến bệnh vượt qua ngưỡng xảy dịch, biểu hiện một vụ dịch

ET = Ngưỡng xảy dịch
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1.8. Mô tả dịch theo thời gian, địa điểm và con người

Các phương pháp phân tích số liệu vụ dịch cũng tương tự như các phương pháp phân tích tóm lược số liệu giám sát. Đối với giám sát thường kỳ, thông thường số liệu được phân tích là số liệu tổng hợp. Tuy nhiên, trong các vụ dịch, số liệu về cá nhân hay về từng trường hợp cũng được đưa ra phân tích. Số liệu về một vụ dịch thường được phân tích đi phân tích lại nhiều lần (nhìn chung là hàng ngày trong giai đoạn đầu) tùy thuộc vào tính sẵn có của số liệu mới.

1.8.1. Phân tích số liệu theo thời gian

· Sử dụng số liệu từ các biểu mẫu báo cáo ca bệnh và bảng kê danh sách để vẽ đồ thị; đó là đồ thị theo dõi diễn biến dịch. Tùy thuộc vào quy mô của vụ dịch mà quyết định khu vực địa lý để trình bày hình vẽ, ví dụ: làng, xã hoặc huyện. Biểu thị từng ca bệnh trên đồ thị theo ngày khởi phát bệnh. 

· Tuỳ theo bệnh và giai đoạn của dịch bệnh mà biểu thị các trường hợp theo ngày hoặc tuần. (Chú ý: Đối với các vụ dịch ngộ độc thực phẩm cấp tính, khoảng thời gian phụ thuộc vào thời gian ủ bệnh, ví dụ: với ngộ độc thực phẩm do tụ cầu, thời gian khởi phát của bệnh được biểu thị bằng giờ, còn với bệnh thương hàn thì các ca bệnh được tính theo ngày).

· Đường cong dịch tễ có thể cung cấp thông tin về phương thức lan truyền của bệnh (ví dụ: người - người), thời gian phơi nhiễm và thời kỳ ủ bệnh.

· Sử dụng các mũi tên để làm nổi bật các sự kiện có ý nghĩa trên đồ thị. Ví dụ, nên nêu rõ các sự kiện sau:

· Ngày khởi phát của trường hợp mắc đầu tiên

· Ngày trường hợp đầu tiên đến khám tại cơ sở y tế

· Ngày đội y tế dự phòng huyện bắt đầu điều tra

· Ngày bắt đầu can thiệp

· Mục đích của việc đánh dấu các sự kiện này là để đánh giá tính kịp thời của công tác phát hiện, điều tra và đáp ứng với vụ dịch.

1.8.2. Phân tích số liệu theo địa điểm

-
Sử dụng địa điểm cư trú nêu trên biểu mẫu báo cáo ca bệnh hoặc bảng kê danh sách để lên bản đồ theo dõi bệnh. Nếu có số liệu dân số, thì thể hiện tỷ lệ mắc mới lên bản đồ vùng. Dùng những biểu tượng khác nhau để mô tả các đặc điểm địa lý như: khu vực rừng, sông suối, hồ ao hoặc các khu vui chơi giải trí, các khu lao động cũng như các chợ, đập nước và công trường.

1.8.3. Phân tích số liệu theo con người

· Tùy theo bệnh và số liệu thu thập được, hãy chọn các biến thích hợp. Tạo các bảng thể hiện số lượng và phần trăm số ca mắc theo tuổi, giới tính, tình trạng tiêm chủng, nghề nghiệp, và tình trạng phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ như: tiêu thụ thực phẩm, nguồn nước uống, v.v... Tính toán và so sánh tỷ lệ tấn công giữa các nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm, ví dụ: nhóm người đã ăn và nhóm người không ăn một loại đồ ăn nào đó.

· Nên tính các tỷ suất tử vong ca bệnh.
1.9. Thiết lập giả thuyết và rút ra kết luận về vụ dịch
Xem xét đồ thị theo dõi diễn biến dịch, các bảng biểu và bản đồ đã xây dựng được, và cố gắng đưa ra được các giả thuyết về nguồn bệnh, nguyên nhân của vụ dịch và phương thức lây truyền.

1.9.1. Đồ thị theo dõi diễn biến dịch

· Quan sát hình dạng của đồ thị theo dõi diễn biến dịch. Rút ra kết luận về thời điểm phơi nhiễm với tác nhân gây ra bệnh có thể đã xảy ra, và thời kỳ ủ bệnh có liên quan.

· Nếu hình dạng của đường cong tăng đột biến và tạo thành dốc ngược lên, sau đó tụt xuống cũng nhanh như vậy, thì sự phơi nhiễm với tác nhân gây bệnh có thể chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể có một nguồn lây chung. Đây là hình dạng điển hình của các vụ dịch ngộ độc thực phẩm.


Ví dụ 

Đồ thị theo dõi diễn biến dịch biểu thị nguồn lây chung
· Nếu việc phơi nhiễm với nguồn lây bệnh chung diễn ra trong một thời gian dài, thì đường cong có hình dạng giống như mũ chóp bằng hơn là chóp nhọn.

Ví dụ

Vụ dịch có nguồn lây chung kéo dài

· Nếu phương thức truyền bệnh là từ người sang người, đường cong sẽ có dạng là một chuỗi hình chóp riêng biệt theo từng thời kỳ ủ bệnh. Mô hình này có thể gặp trong các vụ dịch sởi.


Ví dụ 

Vụ dịch lan truyền từ người sang người


1.9.2. Bản đồ điểm chấm và bản đồ vùng

· Sử dụng bản đồ để mô tả quy mô địa lý của vấn đề. Xác định các cụm và nguồn truyền nhiễm có thể hoặc các điểm lây truyền.

· Ví dụ: hiện tượng tập trung các trường hợp tả xung quanh một giếng nước, tỷ lệ mắc mới Leptospira cao ở các vùng đất thấp nghiêng ra biển.
Phân tích theo con người

· Phân tích số liệu theo con người cần thiết cho việc lập kế hoạch đáp ứng với vụ dịch vì nó mô tả chính xác hơn dân số có nguy cơ trước sự lan truyền của bệnh. Ví dụ, nếu tỷ lệ tấn công của sởi theo tuổi cao nhất ở trẻ em từ 1 đến 9 tuổi, thì cần thực hiện các hoạt động tiêm chủng cho trẻ em dưới 10 tuổi.

· Thường thì các giả thuyết nảy sinh từ phân tích mô tả là đủ để quyết định nguyên nhân của vụ dịch và phương thức lây truyền. Ví dụ, một vụ dịch sởi xảy ra do có sự tích luỹ các trường hợp cảm nhiễm (trẻ không được tiêm chủng) ở cộng đồng, cùng với việc giảm tỷ lệ bao phủ văcxin trong suốt thời gian 3 năm qua. Hoặc có hiện tượng tập trung các trường hợp sốt Dengue ở những khu vực có nước đọng tạo nơi sinh sản cho muỗi Aedes. Sau đó có thể thực hiện các can thiệp phù hợp như tiêm chủng hàng loạt, cho uống Vitamin A hay làm sạch và loại trừ nơi sinh sản của muỗi.

· Tuy nhiên cũng có khi bằng chứng thu được không rõ ràng, và có thể đưa ra một số giả thuyết khác nhau, ví dụ: sự lan truyền của tả hay thương hàn qua nước và thực phẩm hoặc một số loại thức ăn đáng ngờ trong một vụ dịch ngộ độc thực phẩm. Có thể cần phải thực hiện các nghiên cứu dịch tễ học phân tích (nghiên cứu thuần tập hay bệnh chứng). Nếu vậy, đội y tế dự phòng huyện nên tham khảo lời khuyên của những người đã làm những nghiên cứu loại này.

1.9.3. Dịch tễ học phân tích

· Các thiết kế nghiên cứu phân tích so sánh tình trạng phơi nhiễm hoặc kết quả đầu ra (ví dụ: tỷ lệ mắc mới của bệnh) của hai hoặc nhiều hơn hai nhóm. Sự hiện diện của một nhóm so sánh cho phép kiểm định các giả thuyết.

· Trong các nghiên cứu thuần tập, việc so sánh được tiến hành với tỷ lệ mắc mới của một bệnh trong số các cá thể phơi nhiễm và không phơi nhiễm. Ví dụ, so sánh tỷ lệ tấn công liên quan đến một loại thực phẩm nhất định giữa những người đã ăn và những người không ăn loại thực phẩm đó. Nếu tỷ lệ tấn công vào những người đã ăn nó cao hơn một cách có ý nghĩa, thì có thể nghĩ rằng loại thực phẩm đó có nhiều khả năng là phương tiện lan truyền tác nhân gây bệnh.

· Nghiên cứu bệnh - chứng so sánh tiền sử phơi nhiễm của các ca bệnh với những người tương đồng với ca bệnh nhưng không mắc bệnh (tức là đối chứng). Nếu hay gặp trạng thái phơi nhiễm, ví dụ như uống nước từ một cái giếng cụ thể, ở các ca bệnh hơn là ở các đối chứng, thì có thể nghĩ đến một mối liên quan giữa sự phơi nhiễm đó và bệnh.

2. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch

Sau khi hoàn thành cuộc điều tra và thu thập được đủ bằng chứng, có thể bắt tay vào lập kế hoạch các biện pháp phòng chống dịch. Đây là lý do cơ bản của y tế dự phòng dẫn đến việc phải thực hiện các cuộc điều tra vụ dịch. Như đã đề cập trong phần trước, đội điều tra nên cố gắng khống chế sự lan rộng của dịch, hạn chế số mắc mới ngay cả khi đang tiến hành điều tra. Cũng cần lập kế hoạch chương trình dự phòng toàn diện để giảm khả năng xảy ra những vụ dịch tương tự trong tương lai.

2.1 Chuẩn bị phòng chống dịch

· Chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tình trạng khẩn cấp, ví dụ như các vụ dịch, là việc làm hết sức cần thiết giúp cho y tế tuyến huyện có khả năng đáp ứng một cách kịp thời và hiệu quả. Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng nếu thiết lập và thực hiện được các kế hoạch chuẩn bị phòng chống dịch, thì không những chỉ phát hiện được dịch một cách kịp thời mà còn có thể đáp ứng nhanh chóng và đúng mục tiêu. Vì vậy, các tuyến huyện và tỉnh cần chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm làm giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh, dịch gây ra.

· Tỉnh và huyện nên thành lập các Ban chỉ đạo phòng chống dịch với nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch phòng chống dịch và điều phối việc dập tắt các vụ dịch được xác định. Ban phải mang tính đa ngành về thành phần để khai thác nguồn lực từ các ban ngành, khu vực khác nhau trong cộng đồng. Ngoài các ban ngành nhà nước, trong Ban nên có đại diện của tư nhân và của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc y tế ở địa phương.

· Nếu tỉnh hoặc huyện đã có kế hoạch chuẩn bị phòng chống dịch, nên định kỳ xem xét lại và cập nhật. Nên đưa kế hoạch này vào thành một bộ phận của công tác hoạch định các hoạt động y tế của tỉnh và huyện.

· Nếu chưa có kế hoạch, thì nên đánh giá tình hình hiện tại trong tỉnh và huyện, và xây dựng kế hoạch chuẩn bị phòng chống dịch dựa trên kết quả đánh giá. Trình bày kế hoạch với Ban chỉ đạo phòng chống dịch để được thông qua.

· Kế hoạch chuẩn bị phòng chống dịch nên bao gồm các vấn đề sau:
· Nhân lực có thể điều động khi dịch xảy ra 

· Ngân sách sử dụng cho điều tra và các hoạt động phòng chống

· Các trang bị cấp cứu hoặc thuốc thiết yếu và các dụng cụ y tế khác

· Hỗ trợ xét nghiệm chẩn đoán xác định tác nhân gây dịch (nếu các cơ sở địa phương không có khả năng thực hiện các xét nghiệm cần thiết, thì cần xác định phòng xét nghiệm có thẩm quyền, cũng như cơ chế thu thập và vận chuyển bệnh phẩm đến đó)

· Đảm bảo hậu cần (việc đi lại của đội phòng chống dịch, sắp xếp nơi ăn ở, phương tiện liên lạc và các trang bị thiết yếu khác)

· Hỗ trợ từ trung ương và khu vực (tỉnh và huyện nên trù tính trước khi nào cần yêu cầu hỗ trợ và đối tượng cần liên hệ)

· Các ban chỉ đạo phòng chống dịch nên họp định kỳ dù có dịch hay không. Trong thời gian xảy dịch, nên tập hợp ngay khi dịch được xác nhận. Sau đó, các thành viên nên thường xuyên họp để lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và báo cáo về công tác phòng chống dịch.

· Để kịp thời đáp ứng với những báo cáo về các vụ dịch, nên thành lập đội phòng chống dịch cơ động của tỉnh và huyện (Phụ lục 4). Thành viên của đội bao gồm cán bộ dịch tễ, kỹ thuật viên xét nghiệm, thầy thuốc lâm sàng và nhân viên y tế môi trường. Tất cả các thành viên phải được tập huấn về điều tra và xử lý dịch. Đội phòng chống dịch sẽ chịu trách nhiệm điều tra các vụ dịch và những vấn đề y tế dự phòng khác, thực hiện các biện pháp để khống chế dịch, báo cáo kết quả điều tra và xử lý dịch, và tham gia đánh giá công tác xử lý dịch.

· Đội phòng chống dịch nên thường xuyên thực hiện các vấn đề sau:
· Xem xét số liệu giám sát để phát hiện những xu hướng dẫn đến mối lo ngại về sức khoẻ cộng đồng, ví dụ như: sự gia tăng số ca bệnh, tình trạng đạt đến ngưỡng cảnh báo hay ngưỡng xảy dịch.

· Đảm bảo rằng tất cả cán bộ giám sát y tế của mọi cơ sở y tế trong huyện / tỉnh đều biết và sử dụng các phác đồ hướng dẫn quản lý ca bệnh mắc những bệnh hay hội chứng quan trọng.

· Xem xét và cập nhật các thủ tục mua sắm trang thiết bị cần thiết và các nguồn lực khác để xử lý dịch, ví dụ như thuốc thiết yếu, trang thiết bị xét nghiệm, văcxin, v.v...

· Định kỳ (3 tháng một lần) kiểm tra các trang bị cấp cứu để đảm bảo rằng các trang bị này đảm bảo, còn hạn dùng và luôn sẵn sàng cho việc sử dụng

· Đảm bảo rằng cán bộ giám sát biết phải làm gì để có được kết quả xét nghiệm chẩn đoán xác định

· Đảm bảo có sẵn các biểu mẫu điều tra những bệnh có xu hướng gây dịch.

2.2 Lựa chọn biện pháp xử lý dịch 

Khi đã khẳng định được vụ dịch hoặc xác định được nhu cầu về công tác dập dịch (tình trạng đạt ngưỡng cảnh báo), hãy xem xét các kết quả điều tra và các kết luận rút ra từ việc phân tích số liệu. Tham khảo các hướng dẫn chuyên khoa và lựa chọn những hoạt động bao gồm:

· Các biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng tử vong hoặc tàn tật vô cớ do nguyên nhân đặc thù của vấn đề gây ra.

· Tập hợp các hoạt động cần thực hiện để trước mắt nhanh chóng kiểm soát vấn đề, và về lâu dài giảm nguy cơ tiếp tục lan truyền thông qua các hoạt động dự phòng.

· Sự tham gia của cộng đồng, của các cơ sở y tế và nhân lực của huyện.
2.3 Thực hiện các hoạt động xử lý dịch

Tuỳ từng bệnh hoặc hội chứng và kết quả điều tra, nên thực hiện phối hợp các biện pháp sau đây.

2.3.1. Tăng cường quản lý ca bệnh

· Cùng với từng cơ sở y tế kiểm tra xem các thầy thuốc lâm sàng có biết và sử dụng các phác đồ hướng dẫn quản lý ca bệnh hay không. Đảm bảo rằng cơ sở y tế có sẵn tài liệu hướng dẫn để các thầy thuốc lâm sàng dễ tham khảo.

· Đảm bảo có sẵn các thuốc và trang thiết bị điều trị cần thiết. Nếu ở địa phương không có sẵn trang thiết bị, hãy liên hệ với các cấp quốc gia hoặc khu vực để tìm ra nơi có thể cung cấp một cách kịp thời, hoặc mượn từ các cơ sở dịch vụ hoặc tổ chức phi chính phủ trong khu vực, hoặc tìm nguồn thay thế giá cả hợp lý.

· Trong một vụ dịch lớn, cần yêu cầu cán bộ phụ trách mỗi cơ sở y tế bố trí một khu vực (ví dụ như một bệnh phòng) để có thể điều trị một số lượng lớn bệnh nhân.

· Đảm bảo rằng các thầy thuốc lâm sàng có thể yêu cầu làm xét nghiệm để chẩn đoán xác định hoặc để theo dõi bệnh nhân.

2.3.2. Triển khai chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp

· Phối hợp các cán bộ quản lý chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) hoặc chương trình phòng chống một bệnh cụ thể để triển khai các hoạt động tiêm chủng khẩn cấp, nếu được chỉ định. Nên lập kế hoạch tiêm chủng khẩn cấp càng sớm càng tốt. Tốc độ là điểm cốt yếu trong chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp, vì cần phải có thời gian để đặt, mua, vận chuyển và phân bổ văcxin. Tốt nhất là nên xây dựng kế hoạch dự trữ văcxin để đề phòng tình trạng khẩn cấp từ trước khi dịch xảy ra.

· Xác định quần thể mục tiêu để hành động dựa trên các kết quả điều tra ca bệnh và điều tra dịch. Sau đó ước tính lượng văcxin và dung dịch hồi chỉnh cũng như các trang thiết bị tiêm chủng như bơm, kim tiêm vô trùng, hộp an toàn, v.v... Chọn các điểm tiêm chủng và thông báo cho cộng đồng. Tổ chức tiêm chủng lưu động nếu cần.

· Tuyển chọn nhân viên vào các đội tiêm chủng. Hướng dẫn quy trình tiêm chủng. Với mỗi 100 đến 150 người cần thiết lập một điểm tiêm chủng. Tại mỗi điểm cần từ 1 đến 2 người tiêm, 1 người ghi phiếu tiêm chủng, và một vài tình nguyện viên để kiểm tra tuổi và tình trạng tiêm chủng.

· Huy động cộng đồng. Thông báo cho cộng đồng về việc tiêm chủng.

· Bố trí phương tiện đến các điểm tiêm chủng.

· Theo dõi số người được tiêm chủng.

2.3.3. Cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch

· Các dụng cụ chứa nước ăn, hoặc các nguồn cung cấp nước bị nhiễm bẩn, ví dụ như giếng, có thể là phương tiện lan truyền dịch bệnh như bệnh tả, thương hàn, lỵ và viêm gan A. Cần đảm bảo cho cộng đồng có được nguồn cung cấp đủ nước sạch để ăn uống hoặc sinh hoạt. 
· Những nguồn nước ăn, uống nên là nước máy được khử trùng bằng clo,  các nguồn nước được bảo vệ (giếng có nắp đậy kín, nước mưa chứa trong dụng cụ sạch), nước đun sôi. Nếu địa phương không có các nguồn nước đảm bảo, thì khi có tình trạng khẩn cấp, có thể cần sử dụng xe tải để vận chuyển nước.

· Hướng dẫn, giáo dục cho cộng đồng biết cách gìn giữ nguồn nước ăn. Có thể cung cấp cho người dân những dụng cụ chứa nước có miệng hẹp để không ai có thể thò tay vào trong làm bẩn nước.

· Yêu cầu các nhà chức trách địa phương đảm bảo cho việc không để tồn tại những nhà vệ sinh nằm cách nguồn nước công cộng dưới 30 mét.

· Định kỳ kiểm tra xem nước từ các nguồn nước công cộng trong cộng đồng có dùng để ăn uống được không.

2.3.4. Đảm bảo xử lý an toàn chất thải của người

· Phân công các đội kiểm tra việc xử lý chất thải của người ở địa phương. 

· Nếu phát hiện thấy xử lý không an toàn, cần thông báo cho cộng đồng và hướng dẫn họ về cách xử lý đúng.

· Hợp tác với cộng đồng xây nhà vệ sinh phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương nếu cần.

2.3.5. Thực hiện các biện pháp phòng chống véc tơ

· Phân phát màn và khuyến khích sử dụng màn (nên sử dụng màn tẩm hoá chất).

· Đôn đốc cộng đồng làm vệ sinh và dọn sạch nơi muỗi đẻ, ví dụ: loại bỏ các dụng cụ chứa nước nhân tạo chứa đựng nước tù đọng, khơi thông cống rãnh.

· Phun hoá chất theo hướng dẫn của chương trình quốc gia.
2.4 Đẩy mạnh công tác giám sát trong các hoạt động đáp ứng chống dịch

· Khuyến khích nhân viên các cơ sở y tế chú ý đến việc giám sát bệnh. Đảm bảo rằng họ biết cách xác định ca bệnh. Yêu cầu nhân viên y tế thôn bản tìm kiếm thêm những người có thể mắc bệnh này và chuyển họ tới cơ sở y tế hoặc trung tâm điều trị (để điều trị và chẩn đoán xác định) hoặc cách ly gia đình (ví dụ trường hợp dịch hạch) và để quản lý ca bệnh.

· Cập nhật danh sách bệnh nhân và các đồ thị theo dõi diễn biến dịch. Theo dõi xu hướng để xem các biện pháp xử lý dịch có tác dụng không (làm giảm số ca bệnh) và khi nào thì kiểm soát được dịch (ví dụ: không xuất hiện các ca mắc mới trong thời gian ít nhất bằng 2 lần thời gian ủ bệnh, hoặc trở lại mức độ tiền dịch).
2.5 Thông tin, giáo dục cộng đồng 

· Cung cấp kiến thức cho cộng đồng để giúp họ giữ bình tĩnh và động viên họ hợp tác xử lý dịch. Xây dựng các thông điệp giáo dục cộng đồng với nội dung về nhận biết bệnh, cách phòng lây nhiễm và khi nào cần phải điều trị. Thông điệp phải càng đơn giản càng tốt và giải quyết những niềm tin cục bộ về căn bệnh. Hãy bắt đầu truyền thông với cộng đồng ngay khi xác định được bệnh, dịch hoặc vấn đề y tế dự phòng. Thông báo cho cộng đồng về tiến độ điều tra và cung cấp cho họ thông tin mới nhất về những việc mà các nhà chức trách y tế đang làm để phòng chống dịch và hạn chế các trường hợp mắc mới.

· Tận dụng mọi phương tiện sẵn có để phổ biến thông điệp, ví dụ như đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, báo, áp phích, tờ rơi, hội họp với các nhóm dân cư và các ban ngành, trưng bày ở các trường học, chợ. Gửi bản in thông điệp cho các nhóm dân cư và các ban ngành, và yêu cầu họ phân phát trong các cuộc họp.

· Nên bổ nhiệm một cán bộ y tế làm người phát ngôn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo cho các cơ quan thông tin đại chúng biết chỉ có người đó mới có quyền cung cấp thông tin cho báo giới, để đảm bảo cho cộng đồng nhận được những thông tin rõ ràng và nhất quán. Thường xuyên trao đổi với người phát ngôn để cập nhật cho họ về tình hình dịch, công tác phòng chống dịch, và xem xét các thông điệp đã phát ra. Chỉ phổ biến các thông điệp đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch thông qua.
3. Báo cáo xử lý dịch

3.1. Báo cáo xử lý dịch

· Báo cáo chi tiết về vụ dịch có thể có ích cho việc thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh, dịch lâu dài và cho đánh giá hiệu quả của các hoạt động xử lý dịch. Ngay khi dịch được kiểm soát, nên viết báo cáo bao gồm:

· Biểu đồ theo dõi diễn biến dịch, bản đồ chấm và các bảng phân tích về con người.

· Kết luận về nguồn gốc và phương thức lây lan hay nguyên nhân của vụ dịch.

· Mô tả chi tiết về các hoạt động xử lý dịch, bao gồm thời gian, địa điểm, và các cá nhân liên quan đến từng hoạt động.

· Mọi thay đổi trong các hoạt động xử lý dịch so với dự kiến ban đầu.

· Khuyến nghị về các hoạt động phòng chống bệnh, dịch lâu dài.

· Khuyến nghị về việc hoàn thiện các biện pháp xử lý dịch trong tương lai. Ví dụ, đề nghị thay đổi cách thức vận chuyển để đưa bệnh phẩm tới các phòng xét nghiệm một cách nhanh chóng và bảo đảm hơn.

· Phân phát báo cáo cho những cơ sở y tế nơi vụ dịch đã xảy ra, những cán bộ giám sát đã báo cáo về vụ dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, các thành viên đội phòng chống dịch và cho các nhà chức trách y tế cấp trên.

3.2. Các hình thức khác để phổ biến kết quả giám sát và thông tin về xử lý dịch

· Tập san y tế dự phòng - loại tập san này (được biên soạn ở cấp quốc gia hoặc khu vực) có một đội ngũ độc giả đông đảo ngoài số nhân viên y tế trong huyện hoặc tỉnh cụ thể. Nó thường vắn tắt (từ 2 tới 8 trang) và chứa ít nhất là: bảng tóm lược số ca mắc và chết của từng bệnh quan trọng đến một thời điểm nhất định; và bình luận hoặc thông điệp về một bệnh hoặc một chủ đề nào đó. Nếu nhận được tập san kiểu này, nên đem treo ở những chỗ mà người khác có thể đọc. Nên sao chụp và phân phát cho các nhân viên y tế. Khi đi giám sát, nên đem theo tập san mới nhất để cho các nhân viên y tế thấy số liệu mà họ báo lên đã được sử dụng vì mục đích y tế dự phòng.

· Bản tin - độc giả đích của bản tin có thể là các nhân viên y tế trong tỉnh hoặc huyện. Có thể sử dụng bản tin để thông báo và thúc đẩy các nhân viên y tế. Bản tin có thể dài từ 2 đến 4 trang, và thường đơn giản là một bài viết được đánh máy. Ví dụ về các bài trong bản tin là: tóm lược số liệu về một bệnh quan trọng của huyện hoặc tỉnh, báo cáo tiến độ đạt một mục tiêu y tế dự phòng đặc thù, báo cáo thành tích y tế dự phòng đặc biệt của một hoặc một nhóm nhân viên y tế, mô tả những sự kiện đặc biệt như ngày tiêm chủng quốc gia.

· Thông báo - là văn bản tóm lược có độ dài từ 1 đến 2 trang, phục vụ cho công chúng và tập trung vào một chủ đề hoặc một thông điệp. Ví dụ trung tâm y tế huyện muốn phổ biến cho cộng đồng thông tin về một vụ dịch Leptospira. Ngoài một bảng về số mắc và chết, bản thông báo có thể đưa ra lời khuyên về các biện pháp dự phòng cá nhân, mô tả các dấu hiệu và triệu chứng, và thông tin về nơi cần đưa các trường hợp nghi ngờ đến để được chẩn đoán và điều trị. Có thể dán bản thông báo lên bảng tin hoặc phân phát cho những cơ quan thông tin đại chúng và những nhóm cộng đồng đang chuẩn bị chiến dịch truyền thông, giáo dục sức khỏe.
II.  Một số biện pháp đáp ứng chống dịch một số bệnh    mới nổi

1. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút (SARS)

1.1. Biện pháp dự phòng

1.1.1. Hệ thống báo cáo

· Theo quy định của Bộ Y tế về thông tin báo cáo dịch, báo cáo khẩn cấp, báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng, năm. Do tính chất nguy hiểm của dịch SARS, các đơn vị y tế từ Trung ương đến địa phương: Xã, huyện, tỉnh, các bệnh viện, phải triển khai các hoạt động giám sát dịch thường xuyên (Phụ lục 3). Nếu phát hiện ca bệnh nghi ngờ SARS phải báo cáo khẩn cấp cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng Việt Nam), các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur khu vực để xác định trường hợp SARS và triển khai các biện pháp chống dịch kịp thời. Việc xác định trường hợp mắc SARS đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng (trên cơ sở triệu chứng lâm sàng, dịch tễ, xét nghiệm) để cách ly, điều trị và phòng chống dịch khẩn cấp.

· Tại cộng đồng khi phát hiện người có dấu hiệu: sốt cao trên 38oC,  ho khan, khó thở, tức ngực và có tiền sử đến từ vùng có dịch SARS thì phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.  

· Mọi người dân, trên cơ sở các kiến thức về SARS được trang bị, cần có ý thức phát hiện sớm các trường hợp bệnh nghi ngờ SARS và báo ngay cho y tế cơ sở gần nhất, đồng thời phối hợp với y tế cơ sở tổ chức việc cách ly bước đầu tại nhà trong khi chờ quyết định vận chuyển bệnh nhân tới cơ sở điều trị.

· Khi phát hiện từ 01 trường hợp nghi ngờ SARS trở lên tại địa bàn của mình, y tế cơ sở có trách nhiệm phải thông báo ngay bằng điện thoại, sau đó bằng văn bản cho y tế cấp trên, đồng thời báo cáo vượt cấp về trường hợp mắc (họ tên, tuổi, giới, địa chỉ, nghề nghiệp, tiền sử tiếp xúc dịch tễ, tình trạng bệnh hiện tại, hướng chẩn đoán của y tế cơ sở).

· Sau lần báo cáo đầu tiên, nếu bệnh nhân được chẩn đoán xác định là SARS thì dù đã lên tuyến trên cơ sở vẫn cần duy trì báo cáo dịch trong vòng ít nhất 14 ngày nữa, nếu không xuất hiện thêm trường hợp mắc mới. Nếu có thêm trường hợp mắc mới thì cần duy trì báo cáo cho tớ i khi chấm dứt vụ dịch (sau 14 ngày kể từ bệnh nhân cuối cùng). Trong nội dung báo cáo tiếp theo cần thêm các biện pháp phòng chống dịch mà cơ sở đã tiến hành cùng với kết quả và đề nghị.
1.1.2. Giám sát dịch

Công tác giám sát, phát hiện bệnh SARS, nhất là những trường hợp mắc đầu tiên là một công việc rất có ý nghĩa, có ảnh hưởng lớn tới kết quả phòng chống dịch. Đây là công việc trước hết của nhân viên y tế các tuyến, song rất cần có sự cộng tác của mọi thành viên trong cộng đồng. Công tác giám sát dịch gồm những nội dung chính sau:

· Tiến hành giám sát thường xuyên các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính (AVRI) và Hội chứng cúm tại địa phương theo định nghĩa của hệ thống Giám sát 26 bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế ban hành.

· Phát hiện sớm trường hợp mắc SARS: trên cơ sở của việc giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp thông thường tại cộng đồng, phát hiện sớm trường hợp mắc SARS.

· Chẩn đoán vi sinh và huyết thanh học: sau khi có định hướng chẩn đoán lâm sàng cần phải lấy mẫu bệnh phẩm. Công việc lấy mẫu và xét nghiệm căn nguyên SARS phải do các nhân viên phòng thí nghiệm chuyên trách thực hiện. Tuy nhiên nhân viên y tế cơ sở cần biết và có thể góp một phần vào việc lấy và vận chuyển mẫu bệnh phẩm tới cơ sở xét nghiệm.

· Xác định trọng điểm giám sát: là các đối tượng được xác định là có nguy cơ cao hơn trong lây nhiễm SARS như: khách du lịch, thương nhân, người nước ngoài; người Việt Nam đi du lịch, học tập, lao động...từ nước ngoài về, đặc biệt là từ những nước, khu vực đang có dịch lưu hành, những người về địa phương sau khi đi qua nhiều nơi khác trong nước;  các nhân viên y tế; nhân viên làm việc tại các cửa khẩu hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thuỷ;  nhân viên các công ty kinh doanh và sản xuất của nước ngoài, nhân viên khách sạn nhà hàng có lượng khách lớn từ nước ngoài vào.

· Đặc biệt chú ý giám sát SARS ở các nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện, phòng khám của các thành phố, đô thị lớn, đầu mối giao thông trọng điểm.

1.1.3. Giáo dục truyền thông

Tăng cường giáo dục cho nhân dân và nhân viên y tế về các biện pháp vệ sinh cá nhân, tăng cường sức khoẻ và những hiểu biết về bệnh, phòng bệnh đường hô hấp nói chung và SARS nói riêng.
1.1.4. Gây miễn dịch chủ động

Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh SARS, vì sự hiểu biết về sinh bệnh học, cơ chế miễn dịch của bệnh còn hạn chế, sự biến đổi của SARS-CoV. Vì vậy biện pháp tốt nhất để phòng bệnh là tăng cường hệ thống giám sát, phát hiện, cách ly và điều trị ngay trường hợp mắc đầu tiên.
1.1.5. Kiểm dịch y tế biên giới

Những nội dung của công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu biên giới, sân bay và hải cảng quốc tế bao gồm các biện pháp dự phòng như sau:

· Đề nghị hành khách thực hiện đầy đủ việc khai báo Tờ khai kiểm dịch y tế đối với khách nhập xuất cảnh Việt Nam trước khi làm các thủ tục nhập cảnh. Nhân viên kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu kiểm tra kỹ và chỉ cho phép làm tiếp thủ tục với những hành khách nào không có dấu hiệu nghi ngờ SARS.

· Tổ chức đo thân nhiệt cho tất cả khách nhập cảnh Việt Nam từ vùng có ổ dịch cũ và từ các vùng khác nếu có nguy cơ. Ngoài các máy đo nhiệt độ dùng tia hồng ngoại đã được trang bị tại một số cửa khẩu lớn, cần dùng các loại nhiệt kế cho kết quả nhanh để kiểm tra nhiệt độ hành khách tại tất cả các cửa khẩu khác có giao lưu.

· Tiến hành cách ly và xử trí ngay các trường hợp có biểu hiện sốt từ 38oC trở lên. Sau đó tổ chức khám phân loại để loại trừ SARS. Nếu đã chắc chắn loại trừ thì cho phép người đó tiếp tục hành trình. Nếu nghi ngờ thì tiếp tục cách ly, theo dõi, phân loại và điều trị.

· Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu với việc giám sát thường xuyên, theo dõi sát sao và tổ chức cách ly tuyệt đối các trường hợp nghi ngờ mắc SARS trong nội địa.
1.1.6. Dự trữ cơ sở vật chất, trang thiết bị

Các tỉnh/thành phố dựa trên nguy cơ xâm nhập bệnh SARS, dân số, giao lưu qua lại, đặc biệt là với các nước có nguy cơ cao quay trở lại dịch SARS để chuẩn bị cơ sở điều trị dự phòng khi có dịch SARS xảy ra. Các cơ sở điều trị SARS phải đảm bảo các điều kiện sau:
1.1.6.1. Về tổ chức điều hành

Phải thành lập Ban chỉ đạo phòng chống SARS trong bệnh viện với các tiểu ban chỉ đạo theo từng lĩnh vực: chuyên môn, chống lây nhiễm, hậu cần.
1.1.6.2. Về chuyên môn

· Có chuyên khoa truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu, đặc biệt là hồi sức hô hấp.

· Có các thiết bị chẩn đoán, điều trị và theo dõi như: máy X quang tại giường, xét nghiệm tại giường, monitoring, máy thở, các phương tiện hỗ trợ hô hấp.

· Cán bộ y tế phải được tập huấn đầy đủ kiến thức về chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm SARS trong bệnh viện.
1.1.6.3. Về chống nhiễm khuẩn và phòng lây nhiễm

· Có khu vực cách ly dành cho điều trị bệnh nhân SARS được chia thành các bộ phận theo mức độ của bệnh.

· Có đủ các phương tiện bảo hộ đạt tiêu chuẩn: khẩu trang N95, quần áo bảo hộ, găng tay, ủng, mặt nạ che mặt; 

· Có các dung dịch rửa tay và khử khuẩn với nồng độ cao hơn nồng độ khử khuẩn thông thường (Cloramin B, Presept); các dung dịch sát trùng bệnh viện (formaldehyd).

· Có các phương tiện thu gom và xử lý chất thải y tế.

1.1.6.4. Về hậu cần

· Đảm bảo giặt là, hấp sấy và khử khuẩn theo quy trình đặc biệt

· Tổ chức phục vụ dinh dưỡng cho bệnh nhân, không để gia đình người bệnh tự lo. Nhân viên y tế được phục vụ ăn uống tại bệnh viện và được động viên kịp thời.

· Cần có xe ô tô cứu thương dành riêng cho vận chuyển cấp cứu bệnh nhân.
1.2. Khi có dịch xảy ra

1.2.1. Biện pháp về tổ chức
Các tỉnh trọng điểm, đầu mối giao thông, trung tâm du lịch, kinh tế chính trị xã hội, các tỉnh biên giới có nguy cơ xâm nhập của SARS đều cần có phương án phòng chống dịch.

1.2.1.1. Thành phần Ban chỉ đạo phòng chống dịch SARS tuyến tỉnh, thành phố

· Trưởng ban là 1 đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Y tế làm thường trực.

· Thành viên: Đại diện của Sở Y tế, Công an, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và đầu t​ư, Sở Tài chính-Vật giá, Sở Văn hoá thông tin

1.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ

· Triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện, cách ly và điều trị kịp thời các tr​ường hợp SARS.

· Tăng c​ường công tác kiểm dịch y tế tại các đầu mối giao thông.

· Chuẩn bị cơ sở điều trị với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, thuốc, trang bị phòng hộ để thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân, xây dựng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân khi có dịch lớn xảy ra.

· Phối hợp với Sở Văn hoá thông tin đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phư​ơng tiện thông tin đại chúng, như​ng không làm  ảnh hư​ởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội của địa ph​ương.

1.2.2. Kiểm soát bệnh nhân, người tiếp xúc và môi trường

1.2.2.1. Báo cáo cho cơ quan y tế
· Tại vùng đã xuất hiện bệnh nhân, tất cả những người có sốt từ 380C trở lên phải đến ngay cơ sở y tế để theo dõi sức khoẻ, chẩn đoán bệnh và điều trị kịp thời.

· Thông báo dịch trên phạm vi cả nước. Thông báo dịch cho Tổ chức Y tế thế giới và các nước lân cận.

1.2.2.2. Giám sát, phát hiện và cách ly ở cộng đồng
· Tại ổ dịch: Nơi đã có bệnh nhân nhập viện về bệnh SARS phải được điều tra đầy đủ đối với người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Nhân viên y tế phải có danh sách để theo dõi hàng ngày.

· Những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân SARS được theo dõi 10 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối. Hàng ngày phải đo nhiệt độ. Nếu nhiệt độ trên 380 C hoặc có các biểu hiện lâm sàng khác thường phải đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra.

· Những người được cách ly theo dõi nên được bố trí nơi ăn ngủ riêng, hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc rộng rãi, thường xuyên mang khẩu trang y tế và khử trùng mũi họng hàng ngày. 

· Những người từ vùng dịch trở về, do không quản lý đầy đủ các yếu tố lây nhiễm, vì vậy nếu xét thấy có nguy cơ cao và nếu có điều kiện có thể tổ chức cách ly tập trung vào một địa điểm có đủ điều kiện theo dõi chặt chẽ trong vòng 10 ngày. Nếu không tập trung được thì có thể tự tổ chức cách ly tại gia đình hoặc nơi tạm trú, nhưng phải báo danh sách tên, địa chỉ để y tế cơ sở quản lý. Các biện pháp cách ly theo dõi như cách ly những người tiếp xúc tại ổ dịch.

· Tại gia đình, nơi tạm trú hoặc khu vực ổ dịch cần thực hiện triệt để việc khử trùng bằng xử lý bề mặt hoặc xử lý không khí bị ô nhiễm. Các chất thải của người cách ly đều được quản lý và xử lý riêng.
· Thời gian duy trì cách ly:

· Đối với bệnh nhân điều trị tại bệnh viện: sau khi bệnh viện đã xác định an toàn và cho ra viện.

· Đối với người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân SARS:  được theo dõi 10 ngày liên tục sau lần tiếp xúc cuối cùng.

· Đối với ổ dịch trong vòng 14 ngày không có bệnh nhân mới.

· Đối với khu cách ly tập trung những người về từ khu vực có dịch: 10 ngày.

· Đối với khu vực cách ly điều trị:  sau khi đã giải phóng hết các bệnh nhân SARS và được xác nhận là đã khử trùng an toàn.

1.2.2.3. Phòng lây nhiễm và khử trùng
Tổ chức cách ly tốt là một yêu cầu bắt buộc trong điều trị SARS vì đây là một bệnh lây lan nhanh, có tỷ lệ tử vong cao. Mục tiêu của cách ly là nhằm hạn chế sự lan truyền tác nhân gây bệnh từ người mắc (cách ly nhiễm khuẩn) và bảo vệ cá nhân trước nguy cơ nhiễm khuẩn (cách ly bảo vệ). Các biện pháp cách ly cần được tiến hành và duy trì trong cơ sở điều trị cho đến khi kết thúc dịch, vừa bảo vệ nhân viên y tế- những người trực tiếp chăm sóc và điều trị cho người bệnh vừa bảo vệ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hay khách thăm viếng...
a. Nguyên tắc

Thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt. Mọi nhân viên y tế khi phát hiện người bệnh nghi ngờ bị SARS đều phải chỉ dẫn cho người bệnh đến các cơ sở y tế được chỉ định tiếp nhận các bệnh nhân này để họ được khám, phân loại và cách ly nếu cần. Cách ly bệnh nhân trong phòng riêng, hạn chế di chuyển người bệnh, rửa tay, khử trùng tay ngay sau khi tiếp xúc.. Sử dụng tối đa trang phục bảo vệ: găng tay, khẩu trang (chuẩn), áo choàng (dùng một lần), kính mắt và các dụng cụ dùng một lần và dùng riêng cho bệnh nhân.
b. Tổ chức khu vực cách ly

Có 3 khu vực cách ly theo nguy cơ lây bệnh tại bệnh viện có điều trị người bệnh SARS:

· Khu vực có nguy cơ cao (Khu vực cách ly đặc biệt): Nơi điều trị và chăm sóc người bệnh SARS hoặc nghi ngờ mắc SARS. 

· Khu vực này phải có bảng màu đỏ ghi “Khu vực cách ly đặc biệt”  và có hướng dẫn cặn kẽ treo tại lối vào để thông báo cho mọi người biết.

· Có người trực gác để kiểm soát người ra vào, phân luồng lối đi riêng đến từng khu vực khác nhau, hướng dẫn sử dụng khẩu trang và phương tiện phòng lây nhiễm.

· Khu vực cách ly đặc biệt chia thành 4 khu riêng biệt: khu khám, khu theo dõi người bệnh nghi ngờ SARS, khu điều trị người bệnh SARS và khu đệm.
· Khu vực có nguy cơ: Là khu vực có nhiều khả năng có người bệnh SARS đến khám và điều trị ban đầu. Ví dụ: Khoa hô hấp, Khoa cấp cứu, Khoa khám bệnh ... Khu vực này phải có bảng hướng dẫn cặn kẽ treo ở lối ra vào và có ký hiệu màu vàng. 

· Khu vực khả năng có nguy cơ: Bao gồm các khu vực khác còn lại có người bệnh. Khu vực này có bảng màu xanh.
c. Phòng ngừa cho người bệnh và khách đến thăm

· Phát hiện sớm và cách ly buồng riêng ngay những người nghi ngờ mắc bệnh dịch.

· Người bệnh đã xác định bệnh được xếp phòng riêng, không xếp chung phòng với người nghi ngờ mắc bệnh dịch.

· Tất cả người bệnh SARS phải đeo khẩu trang tiêu chuẩn như N-95, người nghi ngờ mắc bệnh dịch phải đeo khẩu trang quy chuẩn khi ở trong buồng bệnh cũng như khi đi ra ngoài buồng bệnh.
· Người bệnh cần chụp Xquang, làm các xét nghiệm, khám chuyên khoa cần được tiến hành tại giường. Nếu không có điều kiện, khi chuyển người bệnh đi chụp chiếu, xét nghiệm... phải thông báo trước cho các khoa liên quan để nhân viên y tế tại các khoa tiếp nhận người bệnh chiếu chụp, xét nghiệm cũng phải mang đầy đủ các phương tiện phòng hộ. Người bệnh phải đeo khẩu trang và mặc áo choàng khi vận chuyển trong bệnh viện.

· Hướng dẫn người bệnh khạc nhổ vào khăn giấy mềm dùng một lần và cho ngay vào thùng rác y tế.

· Trong thời gian có dịch hạn chế người nhà vào thăm bệnh nhân trong bệnh viện. Cấm người nhà và khách đến thăm khu cách ly. 

· Người nhà đến thăm người bệnh ngoài khu vực cách ly phải đeo khẩu trang. Bệnh viện cần tổ chức bán khẩu trang cho người nhà người bệnh.
d. Phòng ngừa cho nhân viên y tế

· Phương tiện phòng hộ (PTPH) gồm: Khẩu trang loại N95, kính bảo hộ, mặt nạ che mặt, áo choàng giấy dùng một lần, găng tay, mũ, bao giầy hoặc ủng.

· PTPH chỉ làm giảm chứ không loại trừ khả năng bị nhiễm khuẩn.

· PTPH chỉ có tác dụng khi sử dụng đúng cách.

· Cần tránh bất kỳ sự tiếp xúc giữa PTPH bị nhiễm khuẩn với các bề mặt/quần áo/người ở ngoài khu vực cách ly.

· Các PTPH đã sử dụng phải được niêm phong trong các túi đựng chất thải thích hợp và đốt hoặc khử trùng.

· Việc sử dụng các PTPH không thay thế các biện pháp thực hành vệ sinh cơ bản như rửa tay. Việc rửa tay vẫn có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa lây nhiễm.

· Hạn chế tới mức tối thiểu sự tiếp xúc với bệnh nhân tùy theo mức độ cần thiết phải chăm sóc bệnh nhân.
· Phát và sử dụng phương tiện phòng hộ: Mỗi nhân viên ở khu vực màu đỏ (Khu vực cách ly nghiêm ngặt) khi bắt đầu ca làm việc phải được phát và mang đầy đủ phương tiện phòng hộ trước khi tiếp xúc với người bệnh và các chất tiết đường hô hấp. Khi hết ca làm việc phải thải bỏ các phương tiện phòng hộ vào thùng rác và xử lý như chất thải y tế nhiễm khuẩn.

· Sử dụng khẩu trang: Dùng khẩu trang đạt tiêu chuẩn như khẩu trang loại N95. Mỗi khẩu trang dùng cho một ca làm việc hoặc thay thế ngay khi rách, ướt, bẩn. ở khu vực màu vàng tối thiểu phải mang khẩu trang quy chuẩn loại N95. ở khu vực màu xanh hướng dẫn mọi người phải đeo khẩu trang.

· Rửa tay sạch trước khi đeo khẩu trang, trước và sau khi tháo khẩu trang.

· Thực hiện các hướng dẫn của nhà cung cấp khẩu trang.

· Sử dụng áo choàng bảo hộ (áo giấy, dùng 1 lần): Mang áo bảo hộ mỗi lần tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, tốt nhất là sử dụng một lần. Nếu không đủ có thể sử dụng áo choàng bảo hộ cho một ca làm việc hoặc thải bỏ khi bẩn. Treo áo choàng mặt ngoài vào trong khi không sử dụng. Trường hợp không có đủ áo dùng 1 lần mà phải sử dụng áo choàng vải, sau mỗi ca làm việc phải khử khuẩn, giặt và tiệt khuẩn.
· Sử dụng găng tay: Sử dụng găng tay một lần khi tiếp xúc với người bệnh, dụng cụ hoặc môi trường xung quanh. Tháo bỏ găng sau mỗi lần sử dụng. Rửa tay ngay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn hoặc cồn >60o sau khi tháo găng.

· Sử dụng kính bảo hộ hoặc mặt nạ che mặt: bắt buộc khi làm thủ thuật, chăm sóc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, chất tiết đường hô hấp (hút dịch, đặt nội khí quản, người bệnh ho, sổ mũi...). Sau mỗi ca làm việc các kính bảo hộ và mặt nạ che mặt phải đuợc khử trùng bằng dung dịch sát khuẩn hoặc cồn >600.

· Bệnh phẩm xét nghiệm: Phải đặt trong túi nilon hoặc hộp vận chuyển theo quy định đến phòng xét nghiệm.
· Vệ sinh tay: Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Rửa tay sau khi tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp, chăm sóc người bệnh, tiếp xúc với dụng cụ bẩn, sau khi tháo găng tay, sau khi tháo khẩu trang, trước khi rời buồng bệnh, khu vực cách ly. 

· Vệ sinh cá nhân: Cán bộ y tế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh ở khu vực cách ly đặc biệt phải tắm, thay quần áo trước khi ra khỏi bệnh viện.

· Giám sát: lập danh sách nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc điều trị và nhân viên làm việc tại khoa có người bệnh SARS. Các nhân viên này sẽ tự theo dõi nhiệt độ hàng ngày. Những nhân viên có dấu hiệu nghi bị SARS sẽ được khám, làm các xét nghiệm và theo dõi.
e. Xử lý dụng cụ y tế, đồ vải và dụng cụ dùng cho người bệnh

· Dụng cụ y tế: Những dụng cụ dùng lại phải khử khuẩn ngay sau đó mới chuyển về buồng cọ rửa để cọ rửa và tiệt khuẩn theo quy định.

· Dụng cụ dùng cho người bệnh: phải cọ rửa và tẩy uế bằng xà phòng và hoá chất khử khuẩn hàng ngày và mỗi khi bẩn. Mỗi người bệnh có dụng cụ phục vụ vệ sinh và dinh dưỡng riêng.

· Đồ vải: Hấp ướt dưới áp lực trước khi giặt. áp dụng phương pháp vận chuyển và xử lý như đồ vải nhiễm khuẩn. Cô lập đồ vải trong túi nilon màu vàng trước khi vận chuyển xuống nhà giặt. Ngâm đồ vải trong các dung dịch tẩy. Cho thêm nồng độ chất tẩy khi giặt nếu thấy cần thiết. 
f. Xử lý môi trường và chất thải bệnh viện

· Môi trường: Khu vực buồng bệnh và khu vực cách ly được coi là bị nhiễm khuẩn nặng. Sàn nhà, chân tường, các góc cạnh bàn ghế phải lau tối thiểu ngày 2 lần bằng các hoá chất sát khuẩn. Các nhân viên làm vệ sinh ở khu vực này cũng phải sử dụng các phương tiện phòng hộ như nhân viên y tế.

·  Chất thải: Mọi chất thải rắn phát sinh tại khu vực cách ly đặc biệt đều được coi là chất thải nhiễm khuẩn. Chất thải khi phát sinh phải cô lập ngay trong các túi nilon mầu vàng, các túi đựng chất thải phải buộc cổ túi và vận chuyển về nơi tập trung rác của bệnh viện để đem đi thiêu huỷ. Không để các túi đựng bị rách làm rơi vãi rác trên đường vận chuyển.
g. Vận chuyển người bệnh

·  Nguyên tắc:

· Hạn chế vận chuyển người bệnh.

· Chỉ chuyển người bệnh trong trường hợp người bệnh nặng, vượt quá khả năng điều trị của cơ sở.

· Đảm bảo an toàn cho người bệnh và người chuyển người bệnh (lái xe, nhân viên y tế, người nhà v.v..) theo hướng dẫn ở mục phòng bệnh.
· Nhân viên vận chuyển người bệnh phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ: khẩu trang loại N95, áo choàng một lần, mặt nạ che mặt, găng tay, mũ. 

· Tẩy uế xe cứu thương sau mỗi lần vận chuyển người bệnh bằng chất sát khuẩn thông thường.

h. Xử lý người bệnh tử vong

· Nguyên tắc: Bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng.

· Người bệnh tử vong phải được khâm liệm tại chỗ theo quy định phòng chống dịch, phải khử khuẩn bằng các hoá chất: cloramin B, formalin.

· Chuyển người bệnh tử vong đến nơi chôn cất hay hoả táng bằng xe riêng và đảm bảo đúng quy định phòng lây nhiễm.

· Sau khi tử vong, trong thời gian 24 giờ phải hoả táng hoặc chôn cất. Tốt nhất là hoả táng.
1.2.3. Kiểm dịch y tế biên giới


Trong khi có dịch SARS xảy ra, công tác kiểm dịch y tế biên giới hết sức quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ các nước khác. Các cơ quan kiểm dịch y tế biên giới phải thực hiện nghiêm chỉnh trình tự và quy trình kiểm dịch y tế nhập cảnh và xuất cảnh sau đây:
1.2.3.1. Quy trình kiểm dịch y tế nhập cảnh phòng chống SARS

a. Trước khi đến cửa khẩu

· Tại các nước thông báo có dịch

· Khách nhập cảnh Việt nam từ vùng có dịch phải có Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước xuất cảnh trước khi đến Việt Nam. 

· Nếu khách du lịch nhập cảnh đi theo các tua du lịch của các Công ty du lịch, đề nghị Công ty du lịch đó phải thông báo cho cơ quan kiểm dịch y tế về tình hình sức khoẻ của cả đoàn khách trước khi đến cửa khẩu.

· Tại các nước chưa có dịch

· Thực hiện theo các quy định bình thường, không yêu cầu phải có Giấy chứng nhận sức khoẻ. Đối với khách du lịch nhập cảnh, đề nghị Công ty du lịch phải thông báo cho cơ quan kiểm dịch y tế về tình hình sức khoẻ của cả đoàn khách trước khi đến cửa khẩu.

b. Tại cửa khẩu

·  Kiểm dịch y tế nhập cảnh từ các nước có dịch đến

· Các biện pháp phát hiện trường hợp nghi ngờ SARS

· Theo thông báo của Công ty Du lịch trước khi đến,

· Theo thông báo của Chủ phương tiện hoặc nhân viên vận tải,

· Theo thông báo của cơ quan phụ trách cửa khẩu,

· Qua khai báo của chính đối tượng nghi ngờ,

· Qua quá trình kiểm tra y tế tại cửa khẩu.

· Trình tự kiểm tra

· Khách đến từ nước có dịch đi theo luồng riêng.

· Đo nhiệt độ cơ thể của khách nhập cảnh bằng máy đo dùng tia hồng ngoại hoặc nhiệt kế cặp tai hoặc các thiết bị đo nhiệt độ cơ thể khác.

· Kiểm tra Giấy chứng nhận sức khoẻ,

· Kiểm tra Tờ khai kiểm dịch y tế đối với người nhập - xuất cảnh Việt Nam.

· Đề nghị khách nhập cảnh điền đầy đủ các thông tin được quy định trong Tờ khai sức khoẻ.

· Quan sát thể trạng người nhập cảnh để phát hiện người nghi ngờ.

· Hỏi bổ sung nếu cần thiết.

· Cho đối tượng làm tiếp các thủ tục nhập cảnh khác nếu không phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ. 

· Nếu phát hiện thì thực hiện tiếp các biện pháp xử lý tại mục tiếp theo.

· Các biện pháp xử lý

· Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc SARS

· Đề nghị người nhập cảnh có các biểu hiện nghi ngờ không tiếp tục nhập cảnh mà quay lại nước xuất cảnh trước đó để theo dõi và tư vấn về y tế. Trong trường hợp không tái xuất cảnh ngay được thì cần phải cách ly đối tượng nghi ngờ tại phòng cách ly trong khu vực cửa khẩu sau đó chuyển ngay đến cơ sở y tế bằng phương tiện vận chuyển chuyên dụng để chẩn đoán và điều trị kịp thời theo mục dưới đây. 

· Cơ quan kiểm dịch y tế tại cửa khẩu phối hợp với Bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố để chuyển ngay đối tượng bằng phương tiện vận chuyển chuyên dụng đến cơ sở điều trị cách ly đã được chuẩn bị sẵn tại Khoa Truyền Nhiễm - Bệnh viện tỉnh, thành phố để được chẩn đoán, theo dõi và điều trị. 

· Kiểm tra kỹ từng người một đối với khách đi cùng phương tiện vận tải, cùng đoàn bằng cách:

· Đo nhiệt độ cơ thể để xác định các trường hợp nghi ngờ. 

· Kiểm tra kỹ Giấy chứng nhận sức khoẻ và Tờ khai sức khoẻ. 

· Quan sát thể trạng và hỏi bổ sung các thông tin liên quan.

· Ghi nhận các thông tin về địa chỉ liên lạc, số điện thoại của toàn bộ người nhập cảnh trên phương tiện này để thông báo cho cơ quan y tế địa phương theo dõi, giám sát trong vòng 10 ngày.

· Nếu không phát hiện thêm các trường hợp nghi ngờ, thì tiếp tục cho khách làm các thủ tục nhập cảnh. Nếu phát hiện thì thực hiện tiếp các bước đầu tiên.

· Khi không có các trường hợp nghi ngờ mắc SARS: Cho phép khách làm các thủ tục nhập cảnh tiếp theo.

· Khi không có trường hợp nghi ngờ mắc SARS: Cho phép khách làm các thủ tục nhập cảnh tiếp theo.
· Kiểm dịch y tế nhập cảnh từ các nước chưa có dịch đến

· Các biện pháp phát hiện các trường hợp nghi ngờ SARS: như trên
· Trình tự kiểm tra: Như trên, nhưng không yêu cầu phải có Giấy chứng nhận sức khoẻ.
· Các biện pháp xử lý: Như trên
c. Sau khi đã nhập cảnh

· Thông báo bằng cách phát tờ rơi cho khách nhập cảnh về cách phát hiện SARS, các biện pháp phòng tránh và địa chỉ cơ sở y tế để được tư vấn và cách ly điều trị khi có dấu hiệu nghi ngờ.

· Thu thập danh sách và địa chỉ liên lạc tại Việt Nam của tất cả khách nhập cảnh trên đến từ các nước đang có dịch, đi trên cùng phương tiện, cùng đoàn khách nhập cảnh với trường hợp nghi ngờ SARS để gửi cho Cơ quan Y tế, Cơ quan Du lịch tỉnh, thành phố nơi đến theo dõi và giám sát chặt chẽ.

· Cơ quan du lịch tỉnh/thành phố cần phối hợp chặt với Cơ quan Y tế địa phương để yêu cầu cán bộ hướng dẫn du lịch, cán bộ quản lý khách sạn, nhà hàng, các điểm du lịch, vui chơi giải trí kịp thời thông báo cho Cơ quan Y tế các trường hợp nghi ngờ.

d. Biện pháp đối với phương tiện vận tải

· Đối tượng áp dụng

· Phương tiện chuyên chở đối tượng nghi ngờ,

· Phương tiện trong khu vực có dịch yêu cầu được khử trùng.

·  Các biện pháp khử khuẩn

· Phương tiện vận tải cần được đỗ, đậu tại khu vực kiểm dịch y tế được cách ly với các khu vực xung quanh và xa các phương tiện vận tải, kho tàng, bến bãi khác.

· Tiệt khuẩn bên trong phương tiện vận tải theo trình tự sau:

· Thu gọn các đồ vật để có diện tích và không gian khử trùng lớn

· Lau chùi sàn, trần các khoang bên trong bằng hoá chất diệt khuẩn như Chloramin B, Phenol hoặc các hoá chất khác theo quy định

· Xông hơi diệt khuẩn bằng các hoá chất như Formalin, hoặc các hoá chất khác theo quy định.

· Những phế liệu, rác thải của đối tượng nghi ngờ cần được thu gọn ngay, chuyển tới nơi quy định và đốt.

·  Dụng cụ đựng đồ phế thải cũng phải khử trùng bằng các dung dịch diệt trùng sau đó rửa sạch bằng nước.

· Việc tiệt khuẩn cần được tiến hành ở các khoang chuẩn bị thức ăn, hành khách, nhà vệ sinh, ghế ngồi, cửa ra vào, trần, giá để hành lý...

· Đối với máy bay, quy trình khử trùng được thực hiện bằng các hoá chất diệt khuẩn do Hãng chế tạo máy bay khuyến cáo và các hoá chất không gây ảnh hưởng đến cấu trúc cũng như bề mặt được khử khuẩn trên máy bay.

1.2.3.2. Quy trình kiểm dịch y tế xuất cảnh

a. Các biện pháp phát hiện các trường hợp nghi ngờ SARS: như trên

b. Trình tự kiểm tra

· Đo nhiệt độ cơ thể của khách xuất cảnh bằng máy đo dùng tia hồng ngoại hoặc nhiệt kế cặp tai hoặc các thiết bị đo nhiệt độ cơ thể khác.

· Kiểm tra Tờ khai kiểm dịch y tế đối với người nhập - xuất cảnh Việt Nam (Tờ khai sức khoẻ), 

· Đề nghị khách xuất cảnh điền đầy đủ các thông tin được quy định trong Tờ khai sức khoẻ.

· Quan sát thể trạng người nhập cảnh để phát hiện người nghi ngờ,

· Hỏi bổ sung nếu cần thiết,

· Cho đối tượng làm tiếp các thủ tục xuất cảnh khác nếu không phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ. Nếu phát hiện thì thực hiện tiếp các biện pháp xử lý như trên.

c. Các biện pháp xử lý: như trên

d. Biện pháp khử khuẩn: như trên

1.2.4. Tổ chức và chuẩn bị cơ sở điều trị bệnh nhân SARS

Dịch SARS xảy ra với số lượng bệnh nhân lớn, và dễ lây lan nên đòi hỏi phải đảm bảo đáp ứng về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc để tiếp nhận và điều trị có hiệu quả, hạn chế tỷ lệ tử vong, đồng thời phòng chống lây lan cho nhân viên y tế và cộng đồng.

Đối với những trường hợp khẩn cấp hay dịch bệnh bất thường thì trước tiên là phải thành lập một Ban chỉ đạo hay một Tổ công tác đặc biệt để tập chung điều hành và chỉ đạo trực tiếp, giải quyết mọi vấn đề có liên quan. Công tác tổ chức và chuẩn bị tại mỗi cơ sở điều trị cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

1.2.4.1. Đảm bảo nơi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân

· Tại Khoa khám bệnh phải tổ chức phân loại, sàng lọc bệnh nhân, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn. Với tính chất bệnh, Khoa Truyền nhiễm của cơ sở điều trị được lựa chọn để tiếp nhận và điều trị bệnh. Tuy nhiên, có thể lựa chọn một khoa hay một khu khác trong cơ sở điều trị để đáp ứng với trường hợp quá đông bệnh nhân hoặc khi mà Khoa Truyền nhiễm không đáp ứng được yêu cầu. Các khoa phòng được lựa chọn cần đảm bảo được các yêu cầu về điều trị cũng như cách ly tốt.

· Phải tuân thủ các qui chế khi tiếp nhận, chẩn đoán, phân loại và cách ly với một bệnh truyền nhiễm tối nguy hiểm: đảm bảo các khu vực cách ly, cảnh báo bằng các tín hiệu để nhận biết mức độ nguy hiểm. 

· Tuỳ theo điều kiện của mỗi địa phương, cũng như đầu mối giao thông, trung tâm kinh tế chính trị và xã hội và dân số để bố trí hợp lý số cơ sở điều trị.

1.2.4.2. Đảm bảo nhân lực phục vụ

· Có phương án điều động cán bộ trong toàn cơ sở điều trị hay tăng cường từ nơi khác để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, khi lượng bệnh nhân vượt quá khả năng phục vụ. Vì vậy, vấn đề tổ chức, điều chuyển cán bộ, phân công theo ca, kíp là rất quan trọng, sao cho đảm bảo được nhân lực phục vụ liên tục trước lưu lượng bệnh nhân đông, diễn biến nặng, không có sự hỗ trợ thêm của người nhà.

· Một vấn đề khác cần quan tâm đó là việc đảm bảo nơi ăn nghỉ cho nhân viên y tế trong điều kiện cần cách ly, hạn chế tiếp xúc khi đã vào khu vực lây nhiễm. Vì vậy, công tác cung ứng đảm bảo ăn uống và các điều kiện sinh hoạt khác là rất quan trọng.

1.2.4.3. Đảm bảo phương tiện, trang thiết bị chẩn đoán, điều trị, phòng hộ cá nhân, thuốc, dịch

· Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo thành công của điều trị và hạn chế lây lan. Các yêu cầu về chủng loại, số lượng cần được dự báo và có kế hoạch cung ứng kịp thời dựa trên Hướng dẫn điều trị bệnh của Bộ Y tế. Đảm bảo các thiết bị thiết yếu, đặc biệt trang thiết bị hồi sức cấp cứu: máy thở, bơm tiêm điện, mornitoring, X quang di động v.v.

· Phương tiện phòng hộ cá nhân cho thầy thuốc và bệnh nhân bao gồm: khẩu trang đạt tiêu chuẩn, găng tay, quần áo công tác, hoá chất rửa tay, tiệt trùng... và các loại dụng cụ vật tư tiêu hao khác. Trong thời gian có dịch, cần ưu tiên các loại chỉ dùng một lần. Để đảm bảo được việc cung ứng, cần có đủ nguồn kinh phí (thường là vượt quá khả năng ngân sách của cơ sở điều trị). Vì vậy, cần có sự hỗ trợ đột xuất và đặc biệt từ các nguồn khác.

1.2.4.4. Đảm bảo cung cấp hậu cần tại chỗ

· Một trong những khâu quan trọng trong công tác đảm bảo hậu cần tại chỗ là đảm bảo việc cung cấp thức ăn, nước uống và điều kiện sinh hoạt cho người bệnh và nhân viên y tế vì phải  trực tại chỗ và thực hiện việc cách ly. 

1.2.4.5. Chuẩn bị các cơ sở dự phòng khác

· Việc chuẩn bị các cơ sở điều trị dự bị khác nhằm đảm bảo đủ cơ sở để thu nhận người bệnh trong trường hợp bệnh lây lan nhanh, số lượng mắc lớn là hết sức cần thiết. Để tiếp nhận bệnh nhân mới hoặc giãn bệnh nhân nhẹ hoặc đã tương đối ổn định chờ ra viện cần có các cơ sở điều trị dự bị khác. Khi chọn cơ sở điều trị dự bị, bên cạnh khả năng đáp ứng về chuyên môn cần quan tâm đến các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức khoa phòng và xa khu vực dân cư. Về cán bộ chuyên môn có thể tăng cường từ các cơ sở khác.

· Cần có sự chuẩn bị đối với các cơ sở khác trên phạm vi cả nước, phòng khi dịch bệnh lây lan nhanh để tiếp nhận, điều trị đồng thời nhiều bệnh nhân. Việc này rất cần thiết vì với điều kiện giao thông hiện nay, việc di chuyển của người dân rất nhanh chóng và trên phạm vi rộng, việc kiểm soát các đối tượng có tiếp xúc là rất khó, do đó, nguy cơ lây lan là rất lớn. Thực tế này đã xảy ra với SARS: bệnh lây truyền từ nước này qua nước khác, từ lục địa này sang lục địa khác, không phụ thuộc điều kiện địa lý, khoảng cách và thời gian.

1.2.4.6. Công tác vệ sinh môi trường, thanh tiệt khuẩn trong và sau điều trị

· Phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thanh tiệt trùng liên tục theo qui định, kể cả trong và sau khi đã hết bệnh nhân, như đối với các trường hợp bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đối với SARS, cũng như các bệnh lây qua đường hô hấp nói chung, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề thông khí vì nguồn bệnh lây truyền qua không khí. Cần đảm bảo việc cung cấp nước sạch, vệ sinh ngoại cảnh và phòng chống ô nhiễm nguồn nước từ chất thải của người bệnh. Công tác vệ sinh tại khoa phòng bao gồm cả vệ sinh buồng bệnh và khu vệ sinh (phòng tắm, phòng vệ sinh). 
1.2.4.7. Mạng lưới điều trị SARS sẵn sàng ứng phó khi có dịch lớn xảy ra tại Việt Nam


Việc tổ chức các cơ sở điều trị SARS tuỳ theo diễn biến tình hình dịch bệnh và cần có dự báo về số mắc để chuẩn bị cơ sở.

a. Dịch ở quy mô nhỏ (dưới 100 bệnh nhân)


Chỉ cần tổ chức cách ly và điều trị tại 1 cơ sở có đủ kiện về chuyên môn, trang thiết bị và hậu cần.  Bộ Y tế đã lựa chọn Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia là đơn vị tiếp nhận và điều trị bệnh nhân SARS.

b. Dịch ở quy mô vừa (từ 100-300 bệnh nhân):


Với số lượng bệnh nhân từ 100-300, cần triển khai các cơ sở điều trị khác mới có thể đáp ứng được yêu cầu. Các phương án đã được chuẩn bị như sau: 

· Nếu SARS xảy ra ở các tỉnh phía Bắc: những trường hợp bệnh nặng sẽ được cách ly và điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia, các trường hợp nhẹ hoặc trong thời gian cách ly chờ đủ tiêu chuẩn ra viện sẽ được theo dõi và cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long và Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

· Nếu SARS xảy ra ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên: sẽ được cách ly và điều trị tại Bệnh viện TW Huế.

· Nếu SARS xảy ra ở các tỉnh phía Nam: sẽ được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy.

c. Với dịch SARS quy mô lớn (từ  300 bệnh nhân trở lên)
· Trong trường hợp này sẽ phải huy động các bệnh viện đa khoa tỉnh được trang bị các điều kiện về cấp cứu hồi sức, đặc biệt là hồi sức hô hấp, các phương tiện bảo hộ, khu vực cách ly và điều kiện về hậu cần để thu dung và điều trị người bệnh SARS. 

· Các Bệnh viện được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo và hỗ trợ tuyến dưới (Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh) sẽ chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn cho các Bệnh viện đa khoa tỉnh.

· Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân y để tăng cường cho các tuyến điều trị khi cần thiết, nhất là các tỉnh biên giới. 

Sơ đồ . Tổ chức mạng lưới điều trị SARS nếu dịch xảy ra trên phạm vi rộng





















1.2.5. Tuyên truyền, giáo dục truyền thông

SARS là bệnh dịch nguy hiểm, lây lan nhanh, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì tỷ lệ tử vong cao. Do đó, công tác phòng chống dịch SARS không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà là trách nhiệm của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương và là trách nhiệm của toàn dân. Để huy động các ban ngành, hướng dẫn đến tận người dân các biện pháp phòng chống SARS, thì công tác tuyên truyền là một khâu hết sức quan trọng trong phòng chống dịch SARS.

a. Phương châm của công tác tuyên truyền

· Tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng chống cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho cả cộng đồng nhưng không gây hoang mang trong nhân dân.

· Tuyên truyền phải kịp thời, thường xuyên và liên tục để mọi người nắm được diễn biến của dịch và có trách nhiệm cùng cộng đồng trong công tác phòng chống dịch SARS.

· Thông báo các số liệu và tình hình diễn biến dịch phải chính xác và thống nhất; không đưa tin những trường hợp nghi ngờ, không có căn cứ.

· Nêu gương những tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng chống SARS.

b. Ban tuyên truyền phòng chống SARS có trách nhiệm

· Thông tin kịp thời về tình hình dịch SARS đang diễn biến trong nước và quốc tế.

· Hướng dẫn nhân dân, cán bộ y tế cách phòng chống dịch SARS 

· Phổ biến trong cộng đồng về kinh nghiệm phòng chống SARS.

· Thông báo kịp thời những chủ trương và quyết định của Nhà nước và các nước trên thế giới, những biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế nguồn lây lan trong cộng đồng, nhất là từ nơi đang có dịch xảy ra.

· Nêu gương người tốt việc tốt trong công tác phòng chống dịch SARS, nhất là những nơi cán bộ y tế đang trực tiếp tiếp xúc với ổ dịch, trực tiếp chăm sóc bệnh nhân SARS.

· Thông tin kịp thời sự hợp tác, hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tích cực giúp đỡ cho công tác phòng chống SARS ở Việt Nam và trên thế giới.

c. Phối hợp liên ngành trong công tác tuyên truyền

· Việc phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền về phòng chống SARS giữa các Bộ ngành, cơ quan đơn vị và địa phương ở cộng đồng là biện pháp hữu hiệu để thành công trong công tác khống chế dịch.

· Trước hết là sự phối hợp giữa Bộ Y tế với các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương, tạo đường dây liên lạc hàng ngày. Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin, Đài phát thanh, truyền hình, các cơ quan thông tấn xã, báo chí có trách nhiệm đăng tải tin một cách kịp thời.
· Đài tiếng nói Việt Nam truyền tin qua các loa đài, những tin tức này được truyền tải đến các vùng sâu, vùng xa, các bản làng, các vùng biên giới.

· Những tờ rơi, sách, bản tin, sổ tay phổ biến về cách phòng chống SARS chuyển về cho các tỉnh, thành phố, để các địa phương phát cho các vùng trọng điểm như: nơi tập trung đông người, điểm du lịch, khách sạn, trường học, bệnh viện, các cửa khẩu và sân bay,…

· Tài liệu tuyên truyền được in trên nhiều thứ tiếng: tiếng phổ thông, tiếng anh, tiếng dân tộc để tuyên truyền cho cả người nước ngoài, cho dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa.

· Cơ quan quản lý về Văn hoá thông tin có trách nhiệm chỉ đạo các báo, tạp chí trong cả nước tập trung tuyên truyền cho công tác phòng chống SARS và uốn nắn kịp thời những thông tin không chính xác.

· Cơ quan quản lý về du lịch, giao thông vận tải, hàng không, ngoại giao,... phối hợp tuyên truyền trong lĩnh vực do đơn vị quản lý.

1.2.6. Hợp tác quốc tế

· Bệnh SARS gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khoẻ cũng như kinh tế không chỉ trong phạm vi một nước mà còn trên phạm vi toàn cầu. Vì thế sự hợp tác quốc tế là cần thiết để hỗ trợ và  phòng chống sự lây lan từ quốc gia này sang quốc gia khác.

· Thông thường, tại các nước đang phát triển, năng lực của hệ thống y tế thường bị hạn chế do thiếu tiềm lực như nhân lực, số lượng chuyên gia, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất,... do đó việc phát hiện sớm và huy động nguồn lực để đối phó là vấn đề quan trọng. Khi dịch do các bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao, còn chưa rõ nguyên nhân như SARS thì nhìn chung, ở nhiều nước không có đủ chuyên gia. Do vậy ở những nước khan hiếm nguồn lực cần kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế, đặc biệt vai trò của Tổ chức Y tế thế giới, trong việc đưa ra chính sách và chiến lược, đồng thời thực hiện theo cách của các nước đã có kinh nghiệm hoặc các tổ chức chuyên môn.

· Ngoài những đáp ứng khẩn cấp đối với dịch SARS, cần có sự chuẩn bị thường xuyên trong công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm. Để làm được điều này, nhiều nhà tài trợ đã có những chương trình hợp tác dài hạn đối với các nước đang phát triển.
· Các nước, đặc biệt là trong khu vực, nên phối hợp chặt chẽ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch:

· Đối với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch, lây lan nhanh như ​ SARS... cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực trong việc chia sẻ thông tin cũng như​ tổ chức các hoạt động phòng chống dịch nhanh chóng và kịp thời. 

· Trong trường hợp xảy ra dịch, cần thông báo khẩn cấp cho nước láng giềng cũng như​ các quốc gia trong khu vực và cho Tổ chức Y tế thế giới biết để cùng phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống dịch có hiệu quả.

· Cử chuyên gia đến các nước đang có dịch để hỗ trợ trong các hoạt động phòng chống dịch.

· Hỗ trợ thuốc, hoá chất, vật tư và trang thiết bị chuyên dụng cho những nước bị ảnh hưởng dịch SARS.

· Phối hợp xây dựng hướng dẫn phòng chống dịch, phòng lây nhiễm, cũng như những tài liệu tập huấn.

· Tìm nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ.
· Thành lập Ban đặc nhiệm phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ trong khu vực để th​ường xuyên trao đổi tình hình dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ nh​ư: bão lụt, động đất... dự báo nguy cơ và hỗ trợ lẫn nhau khi có các vấn đề này

·  Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo dịch trong nội bộ các quốc gia ASEAN và với WHO. Cần xây dựng trang WEB để các n​uớc trong khu vực và trên thế giới có thể thông tin, trao đổi kinh nghiệm về phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

· Cần xây dựng labo chẩn đoán nhanh trong khu vực để nghiên cứu, chẩn đoán phát hiện kịp thời tác nhân gây bệnh các trường hợp bệnh lạ, bệnh nguy hiểm để có biện pháp phòng chống dịch trong khu vực có hiệu quả.
· Một bài học về hợp tác quốc tế trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới phát sinh trong thế giới toàn cầu hoá ngày nay là không được chủ quan, hãy tin tưởng vào khả năng chuyên môn và hợp tác công khai, chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức khác trong phòng chống dịch bệnh.

1.2.7. Những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch SARS

a. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bao gồm các thành viên Chính phủ, các ban ngành,... trong đó y tế là nòng cốt triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống, th​ường xuyên thông tin và đ​ưa ra các biện pháp phòng chống hiệu quả.

b. Mạng lưới y tế dự phòng thống nhất từ trung ương đến tuyến tỉnh, huyện, xã và y tế thôn bản. Phối kết hợp nhịp nhàng giữa y tế dự phòng, điều trị và quân dân y, đặc biệt tại các cửa khẩu, lực lượng biên phòng, quân y phối hợp chặt chẽ với y tế trong việc triển khai công tác tuyên truyền, giám sát phát hiện và cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp mắc.

c. Phát hiện sớm ngay ca bệnh đầu tiên và triển khai ngay các biện pháp cách ly hoàn toàn cho bệnh nhân và phòng hộ cho nhân viên y tế, khoanh vùng, giám sát chặt chẽ ng​ười tiếp xúc với bệnh nhân. Hạn chế các lễ hội đông ngư​ời không cần thiết. Tăng cư​ờng công tác kiểm dịch y tế biên giới, kể cả đ​ường không, đường bộ, đường thuỷ.

d. Cập nhật thông tin và diễn biến tình hình dịch SARS. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống SARS cho cộng đồng, cán bộ y tế.

e. Thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, xử lý, điều trị và cách ly bệnh nhân SARS. Khi có ca nghi ngờ tổ chức ngay hội chẩn gồm các chuyên gia đầu ngành về lâm sàng, dịch tễ.
f. Phối hợp chặt chẽ với chuyên gia và các tổ chức quốc tế nh​ư WHO,... trong công tác phòng chống SARS. Th​ường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng chống SARS, đặc biệt phối hợp tăng cường công tác kiểm dịch y tế với các nước láng giềng trong khu vực.

2. Biện pháp phòng chống bệnh cúm A (H5N1) và đại dịch cúm ở người
2.1. Về tổ chức chống dịch
Tổ chức thực hiện phòng chống đại dịch cúm ở người theo tuyến từ Trung ương, tỉnh, huyện xã.  
2.1.1. Tuyến tỉnh, thành phố
a. Ban chỉ đạo chống dịch cúm ở người  tỉnh/thành phố chỉ đạo

· Ban chỉ đạo chống dịch Cúm A(H5N1) của các tỉnh/thành phố có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phòng chống  tại địa phương. Thường xuyên liên hệ với Ban chỉ đạo quốc gia để phối hợp triển khai kịp thời các hoạt động. 

· Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các hoạt động, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phòng hộ, v.v... 

· Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh, chủ động phòng chống. Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch lây lan.

· Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế chủ động chuẩn bị cơ sở để thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. Chú ý các cơ sở cách ly, khoa lây đủ giường bệnh để tiếp đón và điều trị bệnh nhân khi có dịch lớn. Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực cho bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện khu vực tỉnh, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tuyến tỉnh, bệnh viện huyện để có thể tiếp nhận, cách ly và điều trị bệnh nhân.  

· Phối hợp với các đơn vị Viện Vệ Sinh Dịch Tễ/Pasteur, lực lượng quân Y trên địa bàn để triển khai các hoạt động như: Giám sát, khử  trùng triệt để tại các ổ dịch.

· Thành lập đội chống dịch gồm các cán bộ dịch tễ, lâm sàng, xét nghiệm.... để triển khai các biện pháp phòng chống, đặc biệt tại hộ gia đình có bệnh nhân.

· Chuẩn bị xe chuyên dụng để vận chuyển bệnh nhân kịp thời. 

· Thường trực chống dịch để nắm tình hình, báo cáo về Ban chỉ đạo Quốc gia và Ban chỉ đạo tỉnh theo quy định, thông tin kịp thời cho Lãnh đạo chính quyền địa phương biết diễn biến tình hình hàng ngày.
b. Sở Y tế các tỉnh/thành phố 

· Tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố tăng cường các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm trên người tại các cấp ở địa phương.

· Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch cúm gia cầm đến tận xã, phường, thôn, ấp, hộ gia đình. Sử dụng rộng rãi Cloramin B để khử trùng, tẩy uế, xử lý triệt để ổ dịch. Có biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia xử lý ổ dịch tại địa phương, cơ sở.

· Đối với các địa phương có cửa khẩu quốc tế, cần kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ, không để dịch bệnh xâm nhập. 

· Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả các bệnh viện trung ương và bệnh viện ngành trên địa bàn) giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm đường hô hấp cấp do vi rút tại khu vực có dịch cúm gia cầm, phát hiện sớm, điều trị kịp thời theo đúng "Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do vi rút" ban hành theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế”

· Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện 4 biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người.

· Cân đối kinh phí, đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng dự trữ để phục vụ cho công tác phòng chống dịch cũng như trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ trực tiếp tham gia điều tra và xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân.

· Thường xuyên báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch triển khai tại địa phương, thực hiện nghiêm túc Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch, ban hành kèm theo Quyết định số 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

c. Bệnh viện đa khoa tỉnh/thành phố và bệnh viện khu vực tỉnh/thành phố 

· Chủ động chuẩn bị giường bệnh và bệnh viện dã chiến khi cần thiết.   

· Chỉ đạo các Bệnh viện huyện chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

· Tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị, hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện.

· Có kế hoạch duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có đại dịch.

d. Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tuyến tỉnh

· Chủ động chuẩn bị tối thiểu 10 giường cách ly, điều trị cấp cứu cho người bệnh cúm.

· Được trang bị đầy đủ phương tiện cho 10 – 20 giường cấp cứu từ nguồn dự trữ quốc gia khi có đại dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh.

· Tập huấn phác đồ chẩn đoán, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

· Có kế hoạch duy trì hoạt động thường xuyên khi có đại dịch. 

e. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố   

· Tham mưu cho Sở Y tế tỉnh/thành phố tăng cường các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm trên người tại các cấp ở địa phương.

· Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch cúm gia cầm đến tận thôn, ấp, xã, phường, hộ gia đình. Sử dụng rộng rãi Cloramin B để khử trùng, tẩy uế, xử lý triệt để ổ dịch. Có biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia xử lý ổ dịch tại địa phương, cơ sở.

· Đối với các địa phương có cửa khẩu quốc tế, cần kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ, không để dịch bệnh xâm nhập. 

· Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm đường hô hấp cấp do vi rút tại khu vực có dịch cúm gia cầm.

· Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện 4 biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người ban hành kèm theo Công văn số 1156/DP/AIDS-DT ngày 02/8/2004 của Bộ Y tế.

· Cân đối kinh phí, đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng dự trữ để phục vụ cho công tác phòng chống dịch cũng như trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ trực tiếp tham gia điều tra và xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân.

· Thường xuyên báo cáo Bộ Y tế, ủy ban nhân dân, Sở Y tế tỉnh/thành phố về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch triển khai tại địa phương, thực hiện nghiêm túc Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch ban hành kèm theo Quyết định số 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
f.  Trung tâm phòng chống bệnh xã hội   

Dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai công tác giám sát, tuyên truyền, và phòng chống dịch cúm.

g. Trung tâm kiểm dịch y tế biên giới 

· Tham mưu cho Sở Y tế tỉnh/thành phố tăng cường các hoạt động giám sát cúm gia cầm trên người tại các cửa khẩu y tế biên giới.

· Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch động vật trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch cúm gia cầm tại các cửa khẩu. Sử dụng rộng rãi Cloramin B để khử trùng, tẩy uế, xử lý triệt để hành lý hàng hoá có nghi ngờ mang mầm bệnh cúm A (H5N1). Có biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia xử lý ổ dịch tại địa phương, cơ sở.

· Kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ, không để dịch bệnh xâm nhập. 

· Thường xuyên báo cáo Bộ Y tế, ủy ban nhân dân, Sở Y tế tỉnh/thành phố về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch triển khai tại địa phương.

2.1.2. Tuyến huyện, quận

a. Ban chỉ đạo chống dịch  Cúm ở người tuyến huyện:

· Ban chỉ đạo chống dịch Cúm ở người của huyện có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phòng chống tại địa phương. 

· Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh, chủ động phòng chống. Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch lây lan.

· Chỉ đạo Bệnh viện huyện chủ động chuẩn bị cơ sở để thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. Chú ý các cơ sở cách ly, khoa lây đủ giường bệnh để tiếp đón và điều trị bệnh nhân khi có dịch lớn. 

· Thành lập đội chống dịch gồm các cán bộ dịch tễ, lâm sàng, xét nghiệm.... để triển khai các biện pháp phòng chống, đặc biệt tại hộ gia đình có bệnh nhân.

· Chuẩn bị xe chuyên dụng để vận chuyển bệnh nhân kịp thời. 

· Thường trực chống dịch để nắm tình hình, báo cáo về Ban chỉ đạo quốc gia và địa phương theo quy định, thông tin kịp thời cho Lãnh đạo chính quyền địa phương biết diễn biến tình hình hàng ngày.

b. Trung tâm Y tế dự phòng huyện   

· Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện tăng cường các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm trên người tại địa phương.

· Tập trung giám sát phát hiện ca mắc bệnh đầu tiên trên địa bàn huyện, khoanh vùng và xử lý kịp thời.

· Sử dụng rộng rãi Cloramin B để khử trùng, tẩy uế, xử lý triệt để ổ dịch. Có biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia xử lý ổ dịch tại địa phương, cơ sở.

· Đối với các địa phương có cửa khẩu quốc tế, cần kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ, không để dịch bệnh xâm nhập. 

· Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện 4 biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người.

· Cân đối kinh phí, đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng dự trữ để phục vụ cho công tác phòng chống dịch cũng như trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ trực tiếp tham gia điều tra và xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân.

· Thường xuyên báo cáo Sở Y tế, ủy ban nhân dân huyện, về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch triển khai tại địa phương, thực hiện nghiêm túc Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch. 

c. Bệnh viện huyện  

· Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

· Chủ động chuẩn bị 10 - 20 giường bệnh và bệnh viện dã chiến khi cần thiết. 

· Tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị, hướng dẫn các trạm y tế xã và phòng khám tư nhân trên địa bàn.

· Có kế hoạch duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có đại dịch. 

2.1.3. Tuyến xã

· Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân xã có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phòng chống tại địa phương. 

· Trạm y tế xã tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh, chủ động phòng chống. Tổ chức điều tra, giám sát, phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch lây lan. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyến trên để triển khai các hoạt động phòng chống. Theo dõi, giám sát các trường hợp điều trị tại nhà.

· Thành lập đội chống dịch xã gồm các cán bộ y tế, đoàn thanh niên, phụ nữ,.... để triển khai các biện pháp phòng chống, đặc biệt tại hộ gia đình có bệnh nhân.

· Thường trực chống dịch để nắm tình hình, báo cáo về huyện, tỉnh theo quy định, thông tin kịp thời cho Lãnh đạo chính quyền địa phương biết diễn biến tình hình hàng ngày.

2.2. Quản lý ca bệnh

· Trong giai đoạn đầu tiên, khi số trường hợp mắc còn trong tầm kiểm soát, các trường hợp lâm sàng phải được nhập viện và quản lý trong phòng cách ly bệnh đường hô hấp hoặc phòng riêng biệt, tuỳ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của địa phương. Khi đã có kết quả xét nghiệm khẳng định bị nhiễm cúm A(H5N1) hoặc một chủng vi rút cúm A mới, bệnh nhân phải được theo dõi tại phòng riêng nếu có đủ số phòng cho mỗi bệnh nhân.

· Nếu số trường hợp mắc vượt quá khả năng của cơ sở y tế tại nơi đó, những người bệnh phải được cách ly tại nhà của bệnh nhân, tại bệnh viện dã chiến hoặc các nơi khác tuỳ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của họ. Chính quyền phải xác định được các cơ sở cách ly dự trữ. Đây là một phần của kế hoạch chuẩn bị hoặc xác định nhu cầu của các bệnh viện dã chiến trong quá trình thảo luận với WHO. Các nhân viên đã được đào tạo và được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và sử dụng phương tiện vận chuyển chuyên biệt để vận chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế theo kế hoạch thu dung, điều trị bệnh nhân. 

· Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm giữa các khoa bệnh, những người có dấu hiệu, triệu chứng mắc cúm phải được tiếp nhận giải quyết ở nơi riêng biệt với những trường hợp bệnh đã được xét nghiệm khẳng định dương tính đang được quản lý. Các giải pháp để thực hiện bao gồm tổ chức các phòng khám sốt sàng lọc bệnh nhân, thăm viếng bệnh nhân tại nhà, thực hiện thông qua dịch vụ tư vấn, và các biện pháp phân loại bệnh nhân và chẩn đoán để hạn chế khả năng phơi nhiễm.

· WHO gần đây đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm bệnh cúm gia cầm, bao gồm các những thông tin đặc thù về bệnh cúm A (H5N1). Các hướng dẫn (cúm gia cầm, bao gồm cúm A (H5N1), ở người : WHO hướng dẫn phòng chống lây nhiễm tạm thời cho các cơ sở y tế) đã được ban hành trong tháng 2/2006. 

· Các chủ đề được đề cập trong hướng dẫn này bao gồm những khuyến cáo quy chuẩn cho các cơ sở y tế, thông qua các biện pháp vệ sinh đường hô hấp và che miệng khi ho, khuyến cáo về cách ly cho những trường hợp nghi ngờ hoặc khẳng định nhiễm, và các khuyến cáo cho người trong gia đình và những người thăm bệnh nhân, thải các chất thải, quản lý giặt mÒn gối, ga giường, lau và tẩy trùng, và sắp xếp ưu tiên sử dụng các trang thiết bị phòng hộ khi nguồn cung cấp hạn chế.

2.3. Theo dõi nguời tiếp xúc
2.3.1. Điều tra tiếp xúc

Điều tra tiếp xúc phải được thực hiện một cách triệt để khi nhận được thông tin và bao gồm các hoạt động: xác định mạng lưới quan hệ xã hội và tiền sử đi lại của tất cả các trường hợp mắc trong khoảng thời gian trước ngày khởi bệnh 14 ngày. Phải điều tra tất cả các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh và theo dõi về các dấu hiệu của bệnh đường hô hấp trong vòng ít nhất là 7 ngày. Nếu số người tiếp xúc qua lớn, đòi hỏi phải có một cuộc điều tra lớn, phải xếp thứ tự ưu tiên trong số những trường hợp tiếp xúc dựa vào:

· Những tiếp xúc có khả năng lây nhiễm cao, ví dụ như tiếp xúc với những bệnh nhân đã có xét nghiệm khẳng định dương tính.

· Thời gian tiếp xúc và khoảng cách tiếp xúc

· Nguy cơ phơi nhiễm cao qua tiếp xúc, ví dụ như chăm sóc bệnh nhân mà không có phương tiện bảo vệ.

· Nguồn phơi nhiễm ở trong những hoàn cảnh có thể làm tăng sự lây nhiễm cho một lượng lớn người tiếp xúc, ví dụ như khi một trường hợp khẳng định dương tính lại làm việc ở trường học hoặc nơi tụ tập đông người.

· Khi có thể, các trường hợp mắc phải được cách ly tại các cơ sở chăm sóc y tế để duy trì việc kiểm soát lây nhiễm một cách chặt chẽ. Những người đã tiếp xúc với ca bệnh phải ở nhà (tự nguyện cách ly tại nhà) trong vòng ít nhất 7 ngày kể từ lần tiếp xúc gần nhất với người trong diện đang điều tra xem có nhiễm hay không?

· Nếu có bằng chứng về việc lây truyền ra ngoài phạm vi khống chế ổ dịch, diện khống chế đã được lập kế hoạch cho uống thuốc dự phòng phải được xác định lại. Quyết định này phải do Bộ Y tế đưa ra, phối hợp với các chuyên gia của WHO trong nước và WHO khu vực.

2.3.2.  Giám sát các trường hợp tiếp xúc để phát hiện các dấu hiệu bệnh

Những người tiếp xúc với bệnh nhân và cộng đồng nói chung phải:

· Biết được dấu hiệu, triệu chứng của bệnh: Mọi người phải được thông báo và biết được biểu hiện những dấu hiệu, triệu chứng đầu tiên của bệnh là sốt và/hoặc ho, và được hướng dẫn tự theo dõi, giám sát nhiệt độ hàng ngày. Giám sát sốt phải được thực hiện trong vòng ít nhất 7 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với người trong diện đang điều tra, theo dõi. Tự cặp nhiệt độ là một can thiệp dựa vào cộng đồng giúp cho mỗi người có trách nhiệm với sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ cho chính bản thân họ.

· Báo cáo khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. Mỗi người phải ngay lập tức báo cáo khi xuất hiện sốt và các triệu chứng khác cho nhân viên y tế và thực hiện cách ly tại nhà để chăm sóc y tế. Phải tiến hành xét nghiệm và điều trị ngay cho người bệnh khi họ thông báo xuất hiện các dấu hiệu, triệu chứng bệnh.

· Nhân viên trong đội chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (chữ thập đỏ, đội chống dịch, đội tình nguyện) thăm bệnh nhân hoặc gọi điện cho bệnh nhân hàng ngày để theo dõi diễn biến và tình trạng bệnh nhân.

· Nếu bệnh tiến triển nặng hơn, bệnh nhân phải được đưa tới chăm sóc tại cơ sở  y tế phù hợp.

2.4. Thông tin, giáo dục, truyền thông

Các hoạt động truyền thông trong khi xảy ra dịch (như họp báo, hội nghị báo chí) để tuyên truyền hoạt động phòng chống dịch là rất cần thiết và được quy định tại Hướng dẫn truyền thông về dịch của WHO

2.4.1. Mục tiêu

· Để duy trì được niềm tin của cộng đồng về hệ thống y tế dự phòng của Việt Nam và thế giới, thuyết phục được sự mong đợi về khả năng đáp ứng và quản lý các dịch phòng lây truyền hiệu quả vi rút gây đại dịch cúm của người dân.

· Cung cấp thông tinh chính xác, kịp thời, nhất quán và đầy đủ về các hoạt động khống chế dịch.

· Xác định và thảo luận về các tin đồn, các tin không chính xác, và các quan niệm sai lệch một cách nhanh chóng để ngăn ngừa những sự kỳ thị, đối xử không công bằng với cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dịch.

· Tăng cường sự tuân thủ điều tra và áp dụng các biện pháp dự phòng trong khu vực khoanh vùng ổ dịch, nhanh chóng xác định các rào cản để tuân thủ nghiêm túc và tăng cường thông tin tuyên truyền cho nhân dân.  

2.4.2. Các hoạt động

· Kết hợp, mời các nhân viên truyền thông (trung tâm truyền thông, giáo dục sức khỏe tỉnh/huyện) tham gia thảo luận về triển khai kế hoạch khống chế dịch. Qua đó, các nhân viên truyền thông cũng nắm được chủ trương, đường lối và các biện pháp xử lý dịch sẽ triển khai.

· Đẩy mạnh mạng lưới thông tin đại chúng để chuyển tải về nguy cơ dịch, để đưa ra các lời khuyên cho nhân dân về các biện pháp dự phòng, tình hình dịch, và các biện pháp người dân trong và ngoài vùng dịch cần thực hiện. 

· Hoạt hoá các website của Bộ Y tế và các website cúm gia cầm khác nhằm đưa thông tin cập nhật về tình hình dịch. Đây cũng là một phương tiện để chia sẻ, cập nhật thông tin cho cộng đồng và có các thông tin để liên hệ với các nhà chức trách của Bộ Y tế. 

· Tổ chức thực hiện đường dây nóng thường trực 24/24 để tiếp nhận thông tin và giải đáp các thắc mắc cho người dân trong và ngoài vùng dịch.

· Thông tin, chia sẻ với các tổ chức quốc tế, WHO về tình hình dịch.  Có thể chia làm 3 khu vực: khu vực dịch bị ảnh hưởng đầu tiên, khu vực biên giới, và khu vực còn lại. Mỗi khu vực có một mối quan ngại đặc thù, phải được chú trọng trong khi đánh giá về tình hình và áp dụng các biện pháp truyền thông khác nhau.

· Cử ra ít nhất 2 nhân viên kỹ thuật cao cấp/nhân viên phát ngôn về chính sách của Bộ Y tế/WHO: một người tại cơ quan trung ương và một tại thực địa để sẵn sàng trả lời phỏng vấn và đưa tin, đảm bảo đưa tin nhanh nhất, nhất quán và đúng mức.

2.4.3. Biện pháp cách ly

· Cách ly y tế là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người tiếp xúc hoặc người đến từ vùng có dịch nhằm hạn chế sự lây truyền bệnh.

· Kinh nghiệm trong công tác phòng chống SARS cho thấy biện pháp cách ly hiệu quả sẽ hạn chế việc lây lan vi rút trong các cơ sở y tế và cộng đồng. Tuỳ theo tình hình dịch cụ thể để đưa ra các biện pháp cách ly phù hợp. Cách ly được áp dụng trong các tình huống sau:

· Phơi nhiễm xảy ra ở một nhóm người nhất định, khu trú. Ví dụ, trong gia đình bệnh nhân, tại nơi làm việc, hoặc trường học, hoặc tại nơi có thể có tụ tập đông người.

· Phơi nhiễm xảy ra ở nơi có ranh giới nhất định hoặc trong một toà nhà nhất định (ví dụ như bệnh viện hoặc khu tập thể).

· Việc cách ly phải được thực hiện tuyệt đối ở tại nhà, hoặc ở tại cơ sở cách ly có các trang thiết bị phù hợp. 

· Hoãn toàn bộ các sự kiện tập trung đông người và giao thông công cộng.

· Tăng cường hoạt động kiểm dịch y tế biên giới.
· Những biện pháp này làm hạn chế quyền tự do cá nhân nên có thể gây nên sự phản ứng, bất tiện, khó chịu, ảnh hướng kinh tế cho cộng đồng đang có dịch. Không chỉ vì sức khoẻ của bản thân, mà còn vì sức khoẻ của cộng đồng, do đó trong trường hợp cần thiết để phòng chống đại dịch, cần có sự tham gia của chính quyền các cấp.  Những người được cách ly có thể cần được cung cấp thức ăn, phương tiện thông tin, hỗ trợ về tinh thần, và cung cấp các thuốc điều trị.

2.5. Quản lý các trường hợp bệnh tại cộng đồng

· Trong khi đại dịch xảy ra, thường bệnh viện trở nên quá tải với số giường bệnh rất hạn chế và do đó sẽ có một số bệnh nhân cần phải được chăm sóc tại nhà với cùng một nguyên lý áp dụng khi chăm sóc tại bệnh viện.

· Trong trường hợp này, mục tiêu là cung cấp đầy đủ các yêu cầu chăm sóc và điều trị bệnh nhân và giảm thiểu lây truyền thứ phát, đặc biệt do tiếp xúc.

· Nếu một trường hợp bệnh nhân được cách ly tại nhà, hạn chế việc thăm hỏi và phải được cung cấp bằng văn bản các nội dung xử trí nếu thấy tình trạng xấu đi cũng như các nguyên tắc cần phải thực hiện để kiểm soát sự lây truyền.
2.5.1 Các bệnh nhân được cách ly tại nhà phải thực hiện

· Giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc với những người không bị mắc bệnh.

· Sử dụng các vật dụng riêng rẽ như đồ ăn, đồ tắm, giặt, và các phương tiện vệ sinh để không làm lây nhiễm qua tiếp xúc (nếu có thể) hoặc ngay lập tức lau các đồ vật do người bệnh sử dụng hoặc sờ đến sau khi sử dụng và chạm vào đồ vật này.

· Giảm thiểu việc sử dụng và nắm giữ các vật dụng hoặc mặt bàn/ghế trong nhà mà có thể tiếp xúc với những người khoẻ mạnh trong gia đình.

· Đeo khẩu trang (nếu có thể), hoặc che miệng và mũi khi có tiếp xúc gần với những người không bị nhiễm.

· Ngừng cách ly khi giai đoạn lây nhiễm kết thúc.

2.5.2 Các điểm chính để quản lý các trường hợp mắc ở cộng đồng sẽ bao gồm

· Hỗ trợ chung và nên sử dụng thuốc hạ sốt (không được dùng aspirin ở trẻ em), bù dịch theo đường uống, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, không hút thuốc lá (các biện pháp thay đổi tuỳ theo bệnh nhân là người lớn hay trẻ em).

· Đưa ra những lời khuyên đúng quy định cho các trường hợp chăm sóc tại nhà

· Khuyên bệnh nhân hoặc những người chăm sóc cần đưa bệnh nhân đến cơ sở khám nếu thấy các triệu chứng tiến triển xấu đi.

· Sử dụng kháng sinh cho những trường hợp biến chứng bội nhiễm do cúm.

· Sử dụng kháng vi rút nếu bệnh nhân vẫn ở trong vòng 48 tiếng kể từ thời điểm khởi bệnh (và phụ thuộc vào sự sẵn có của thuốc trong các giai đoạn đại dịch).

· Quản lý người tiếp xúc bao gồm dùng dự phòng kháng vi rút theo chỉ định. 

2.5.3 Quản lý các trường hợp tiếp xúc

· Khi bệnh nhân được chẩn đoán là cúm, Trung tâm Y tế dự phòng sẽ được thông báo và có trách nhiệm quản lý. Họ sẽ thực hiện điều tra tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân để tìm ra các trường hợp tiếp xúc gần, ví dụ, các thành viên trong gia đình, tại nơi làm việc, lớp học. Khi đại dịch xuất hiện, có thể việc điều tra này sẽ rất khó khăn vì con số tiếp xúc là rất lớn.

· Phụ thuộc vào sự lây truyền của vi rút và yêu cầu của Trung tâm Y tế dự phòng, các trường hợp tiếp xúc được đặt dưới dưới sự giám sát (giám sát thụ động hoặc chủ động) và kiểm dịch. Việc quản lý các trường hợp tiếp xúc sẽ được thực hiện ở giai đoạn 3, khi có trường hợp người bệnh đầu tiên xuất hiện. Cách ly các trường hợp tiếp xúc, cùng với các hoạt động giám sát sẽ được thực hiện ở giai đoạn 4, khi lây truyền từ người sang người xảy ra ở các ổ dịch nhỏ.

· Khi bệnh ở động vật xuất hiện, một người đã phơi nhiễm với động vật hoặc môi trường nuôi động vật ở khu vực có dịch xảy ra cũng phải được kiểm soát thông qua Trung tâm Y tế dự phòng. Sự giám sát này có lẽ phải bắt đầu ngay từ giai đoạn 1.
· Giả sử người tiếp xúc không có các triệu chứng, hội chứng gì, thời gian giám sát và cách ly sẽ là:

· Gấp đôi số thời gian ủ bệnh kể từ ngày phơi nhiễm lần cuối; hoặc

· Cho đến khi chẩn đoán nhiễm bệnh cúm đã được loại trừ đối với trường hợp mắc đầu tiên. (index case, hạt nhân).

2.6. Vắc xin phòng bệnh

2.6.1 Các vắc xin phòng bệnh Cúm

· Hiện nay trên thế giới đã có một số loại vắc xin phòng bệnh Cúm ở người được WHO xác nhận đạt chất lượng và có thể sử dụng rộng rãi bao gồm các vắc xin do Aventis Pasteur (Cộng hoà Pháp), Chiron Vaccine (Italy), GlaxoSmithKline (Bỉ), Merck & Co., Inc (Hoa Kỳ) sản xuất. Các vắc xin phòng bệnh cúm theo mùa này đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa nhiễm đồng thời chủng vi rút cúm thông thường theo mùa và chủng vi rút cúm lạ. Có một khả năng rất nhỏ nếu người bệnh bị nhiễm cùng lúc các loại vi rút này, các vi rút có thể trao đổi chất liệu di truyền tạo nên một loại vi rút mới có khả năng lây lan mạnh gây đại dịch. Bởi vậy, nhiều nước khuyến cáo nên tiêm vắc xin cúm theo mùa cho những người có tiếp xúc với gia cầm bệnh hoặc có khả năng nhiễm bệnh.

· Vắc xin phòng bệnh cúm cũng được khuyến cáo sử dụng cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao để làm giảm tỷ lệ mắc, chết do nhiễm vi rút cúm theo mùa, bao gồm:

· Người từ 65 tuổi trở lên

· Trẻ em từ 6 tháng tuổi, và người lớn mắc bệnh tim mạch mãn tính như bệnh mạch vành, bệnh tim bẩm sinh ..

· Trẻ em từ 6 tháng tuổi và người lớn mắc các bệnh phổi nhiễm trùng mãn tính như xơ hoá phế nang, khí phế thũng.

· Trẻ em từ 6 tháng tuổi và người lớn mắc các bệnh mãn tính cần được nằm viện hoặc theo dõi y tế thường xuyên

· Người suy giảm miễn dịch, kể cả nhiễm HIV, u ác tính và sử dụng steroid kéo dài

· Những người sống trong các nhà dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc dài hạn, vì khả năng lan truyền bệnh cao nếu có dịch xảy ra.

· Những người tiếp xúc với các bệnh nhân có nguy cơ cao, như các nhân viên y tế, những người làm việc trong các nhà dưỡng lão, các cơ sở chăm sóc dài hạn, người sống cùng nhà với những người thuộc nhóm nguy cơ cao.


· ở Việt Nam đã có một số loại vắc xin phòng bệnh Cúm cho người được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành: Vaxigrip do Aventis Pasteur S.A (Cộng hoà Pháp) sản xuất; Inflexal V do Berna Biotech Ltd. (Thuỵ sỹ) sản xuất; Fluarix do Sachsisches Serumwerk Dresden, Branch of SmithKlineBeecham Pharma GmbH & Co. KG, (Cộng hoà Liên bang Đức) sản xuất.
· Vắc xin cúm mùa là vắc xin bất hoạt, dạng dung dịch, liều 0,5ml, hạn sử dụng là 12 tháng. Do vi rút cúm có khả năng đột biến cao nên các chủng dùng để sản xuất vắc xin cúm cũng thay đổi hàng năm để đạt hiệu quả phòng bệnh. Hiện nay các phân týp kháng nguyên của vi rút cúm A đang lưu hành trên toàn cầu là A(H1N1) và A(H3N2) xen kẽ nhau hoặc một trong hai týp chiếm ưu thế ở từng địa phương. Vì vậy WHO khuyến nghị công thức vắc xin cho năm 2007-2008 ở Bán cầu Bắc:  

· A/Solomon Islands/3/2006 (H1N1)-like virus
· A/Wisconsin/67/2005 (H3N2)-like virus
· B/Malaysia/2506/2004-like virus                                 

Năm 2007 ở Bán cầu Nam:

· A/New Caledonia/20/99(H1N1)-like virus
· A/Wisconsin/67/2005(H3N2)-like virus
· B/Malaysia/2506/2004-like virus                                

· Tiêm phòng vắc xin đúng liều lượng, chỉ định có thể phòng được bệnh cúm trên người gây bởi các týp vi rút có trong vắc xin. Sau khi tiêm vắc xin khoảng 2 tuần, cơ thể sẽ có đáp ứng  kháng thể để phòng bệnh. Hiệu lực bảo vệ của vắc xin là khoảng 70% trong vòng 1 năm. Vắc xin chỉ phòng được bệnh cúm do H3N2, H1N1 và B, không phòng được bệnh do các biến chủng khác như H5N1 và bệnh SARS.
· Nên tiêm phòng vắc xin vào trước mùa dịch để cơ thể có thời gian tạo được miễn dịch bảo vệ. Không dùng vắc xin cho những người đang mắc bệnh cấp tính có sốt, mẫn cảm với các thành phần của vắc xin, phụ nữ có thai. 

· Sử dụng vắc xin có thể gặp một số tác dụng phụ như: sưng đau chỗ tiêm, sốt, mệt, đau cơ (hội chứng giả cúm) xảy ra vài giờ sau khi tiêm nhất là ở trẻ em và có thể kéo dài vài ngày mới khỏi. Các phản ứng tức thì như nổi mÒ đay, phù mạch, hen phế quản hoặc sốc phản vệ rất hiếm gặp. Vì vậy việc tiêm phòng phải được tư vấn của y tế.

2.6.2 . Vắc xin đại dịch

Vì chủng vi rút đại dịch vẫn chưa xuất hiện, nên hiện nay chưa có vắc xin nào tiêm phòng đại dịch. Hiện nay nhiều công ty đã nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm A(H5N1). Vắc xin này chỉ hiệu quả nếu chủng H5N1 là chủng trên thực tế sẽ gây đại dịch và không có thay đổi đáng kể nào so với chủng được dùng để sản xuất vắc xin. Nếu đại dịch gây ra bởi một phân týp vi rút khác (như H7, H9), thì vắc xin cúm A(H5N1) tác dụng bảo vệ sẽ không cao.

2.7.  Sử dụng thuốc kháng vi rút dự phòng

· Việc sử dụng thuốc kháng sinh dự phòng phải theo chỉ định của ngành y tế.

· Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới về Điều trị dự phòng bằng Oseltamivir (Tamiflu)
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Phụ lục 1:

Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu và thông báo kết quả xét nghiệm vi rút cúm A (H5N1)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-BYT ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Mẫu bệnh phẩm

Kết quả xác định nhiễm virút đường hô hấp đặc biệt cúm A(H5N1) phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của bệnh phẩm, điều kiện vận chuyển, và bảo quản  bệnh phẩm trước khi tiến hành các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Virút được nhận diện rất rõ ràng trong các mẫu bệnh phẩm có chứa các tế bào biểu mô đường hô hấp và dịch tiết đường hô hấp. Bệnh phẩm dùng trong trường hợp phát hiện virút thông qua kháng nguyên virút hoặc vật liệu di truyền của virút (ARN hoặc AND) hoặc nuôi cấy virút  nên được thu thập sớm  trong vòng 3 ngày đầu của bệnh.

 Các loại bệnh phẩm

Có rất nhiều loại bệnh phẩm dễ dàng thu thập tại đường hô hấp trên, phù hợp  cho việc chẩn đoán nhiễm virút đường hô hấp đó là :

· Dịch mũi.

· Dịch  hầu họng. 

· Dịch mũi họng.

· Dịch tỵ hầu.

· Dịch rửa mũi.

· Dịch súc họng.

Nếu bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng quá nặng khó có thể lấy được các bệnh phẩm tại đường hô hấp trên thì việc chẩn đoán nhiễm virút có thể thực hiện trên các bệnh phẩm thu thập tại đường hô hấp dưới như:

· Dịch phế quản. 

· Dịch phế nang.

Các loại bệnh phẩm dùng để chẩn đoán các căn nguyên nguy hiểm như cúm A-H5N1 nên được thu thập theo thứ tự  thời gian  sau :

· Dịch  hầu họng. 

· Huyết thanh giai đoạn cấp.

· Huyết thanh giai đoạn hồi phục.

Yêu cầu về bảo quản, thời gian thu thập và vận chuyển bệnh phẩm
Mẫu bệnh phẩm sử dụng cho phát hiện trực tiếp virút bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang là tế bào biểu mô đường hô hấp trên (có trong dịch hầu họng) cần được bảo quản trong túi nilon kín riêng và giữ lạnh bằng các túi đá hoặc bình tích lạnh. Mẫu bệnh phẩm sử dụng cho phân lập virút cần để vào tủ lạnh ngay sau khi thu thập và gây nhiễm trên tế bào cảm thụ sớm.

Nếu mẫu bệnh phẩm không thể phân tích trong vòng 48-72 giờ  thì  phải cho đông băng tại -200C đến -700C. 

Mẫu bệnh phẩm cần được thu thập và vận chuyển trong môi trường vận chuyển thích hợp. Hệ thống môi trường vận chuyển có khả năng  duy trì điều kiện sống của virút hoặc  hồi phục lại một số loài  virút khác nhau  như : nước muối sinh lý,  môi trường nuôi tế bào (MEM), canh thang trytose –phosphat, canh thang bê, đệm sucrose – phosphat. Các môi trường vận chuyển kể trên nên cho thêm  một số protein  như Albumin bò (BSA) hoặc gelatin  nồng độ 0,5 đến 1% để tạo độ bền cho virút. Ngoài ra nên cho thêm kháng sinh và chống nấm để ngăn chặn vi khuẩn, nấm phát triển ảnh hưởng tới chất lượng bệnh phẩm. Các môi trường như nước muối sinh lý, môi trường nuôi tế bào (MEM) không có kháng sinh có thể sử dụng để thu thập bệnh phẩm dịch súc họng.

Huyết thanh bệnh nhân cũng được tiến hành thu thập cùng thời điểm với bệnh phẩm đường hô hấp. Mẫu huyết thanh trong giai đoạn cấp của bệnh được lấy từ máu tĩnh mạch càng sớm càng tốt sau những triệu chứng lâm sàng đầu tiên và không thu thập sau 7 ngày mắc bệnh.  Mẫu huyết thanh ở giai đoạn hồi phục thu thập sau 2-4 tuần sau mẫu đầu tiên.  Huyết thanh đơn không có giá trị trong chẩn đoán.

Quy trình  thu thập bệnh phẩm
Dụng cụ, môi trường

Mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên 

Trang phục bảo hộ: mũ, khẩu trang, kính, áo, quần, găng tay, bao giầy.

Dụng cụ: 

· Dây nhựa mềm (catheter) có đường kính 10FG  để lấy dịch tỵ hầu hoặc dịch đường hô hấp dưới.

· Tăm bông vô trùng.

· Đè lưỡi, đèn pin. 

· ống nghiệm 15ml có nắp.

· Đĩa Petri.

· Pipet chia mẫu.

· Đệm phosphat (PBS).

· PBS có 1% Albumin bò (BSA).

· Nước muối sinh lý.

Môi trường: Có thể sử dụng môi trường sau để thu thập dịch mũi và dịch hầu họng để chẩn đoán nhiễm virút cúm ( Influenza):

· Trộn 10 gam canh thang bê (veal infusion broth) và 2g Albumin bò (bovine albumine fraction V)  để pha đủ 400ml trong nước cất vô trùng.

· Thêm 0,8 ml dung dịch getamicin(50mg/ml) và 3,2ml fungizone (250ug/ml).

· Lọc vô trùng.

· Chia 3ml vào mỗi tube 15 ml. Đóng nắp, bảo quản tại 4 0 C.

Mẫu huyết thanh

Dụng cụ:

· Bơm tiêm  10 ml, vô trùng.

· ống nghiệm chứa đã tiệt trùng.

· Dây garo, bông , cồn….

 Chuẩn  bị thu thập bệnh phẩm

· Dụng cụ thu thập bệnh phẩm. 

· Phiếu thu thập mẫu bao gồm thông tin chung về bệnh nhân, loại bệnh  phẩm, ngày thu thập và một số thông tin về dịch tễ...

· Trang bị phòng hộ  cá nhân.

· Hộp bảo ôn:  Phích đá...

 Cách  lấy bệnh phẩm và bảo quản tại chỗ

Dịch mũi

Đưa tăm bông vào lỗ mũi theo một đường song song với vòm miệng và giữ tại đó vài giây, sau đó rút ra nhẹ nhàng (xoay tròn tăm bông trong quá trình rút ra).  Dùng 2 tăm bông thu thập bệnh phẩm trong cả 2 mũi. Tăm bông sau khi thu thập bệnh phẩm chuyển vào tube chứa 2-3 ml môi trường vận chuyển, cắt bớt đầu thừa của tăm bông, vặn chặt  tube, bảo quản trong lạnh. Ghi rõ tên bệnh nhân, loại bệnh phẩm, mã số, ngày thu thập trên tube bệnh phẩm.

Dịch hầu họng
Dùng tăm bông miết mạnh khu vực 2 Amidan và vách phía sau vòm hầu họng, sau đó chuyển tăm bông vào môi trường vận chuyển như đã mô tả ở trên.

Dịch mũi họng

2 tăm bông sử dụng cho thu thập dịch mũi- họng như đã mô tả được cho chung vào 1 tube môi trường vận chuyển.

Dịch tỵ hầu

Dịch tỵ hầu được thu thập vào 1 ống nghiệm có cấu tạo đặc biệt gồm 2 đường dẫn (một đường là dây dẫn mềm - catheter và 1 đường gắn chặt vào bơm chân không). Đưa catheter vào mũi theo một đường song song với vòm miệng tới điểm giữa khoảng cách từ cánh mũi tới dái tai cùng bên, khởi động bơm chân không và nhẹ nhàng rút catheter ra (xoay tròn catheter trong quá trình rút ra). 

Dịch tỵ hầu của mũi còn lại cũng được thu thập trên cùng 1 catheter như đã mô tả. Sau khi dịch tỵ hầu đã được thu thập catheter được hút rửa bằng 3ml môi trường vận chuyển bệnh phẩm.

Dịch rửa mũi 

Bệnh nhân được đặt ngồi thoải mái đầu hơi ngửa về sau và được hướng dẫn giữ tư thế đóng vách hầu bằng cách nói chữ “K” trong quá trình rửa. Dung dịch rửa thường được sử dụng là nước muối sinh lý. Dùng pipet cho 1-1,5ml  dung dịch rửa vào mỗi mũi. Bệnh nhân nghiêng đầu về phía trước để cho cho dịch rửa mũi chảy vào cốc hoặc đĩa petri đã chuẩn bị. Lặp lại quá trình trên cả 2 mũi cho đến khi dịch rửa mũi thu được  từ 10 đến 15ml. Pha loãng 3ml của dịch rửa mũi theo tỷ lệ 1:2 trong môi trường vận chuyển.

Dịch súc họng

Bệnh nhân được súc họng với 10ml dung dịch rửa (nước muối sinh lý). Dịch súc họng được thu thập vào cốc hoặc đĩa petri và pha loãng theo tỷ lệ 1:2 trong môi trường vận chuyển.

Huyết thanh

Sử dụng  kim tiêm vô trùng  lấy 3 -5 ml máu tĩnh mạch, chuyển vào tube chứa, để đông, giữ tại 40C trong vòng 24 giờ. Huyết thanh được tách chiết như sau:

· Đóng chặt tube chứa máu, ly tâm  2000vòng/ 8 phút. Huyết thanh và tế bào máu sẽ được phân tách trong tube .

· Dùng pipet vô trùng, nhẹ nhàng hút huyết thanh ở phần trên của tube  chuyển sang tube sạch. Bảo quản tại 40C.

Cách ghi nhãn và phiếu xét nghiệm

Dán nhãn trên mỗi lọ bệnh phẩm, ghi mã số, tên, tuổi bệnh nhân, loại bệnh phẩm, ngày lấy bệnh phẩm.

Hoàn chỉnh phiếu xét nghiệm gửi kèm với mẫu bệnh phẩm (Phụ lục3).

Vận chuyển bệnh phẩm tới phòng thí nghiệm

Nơi xét nghiệm: Các phòng thí nghiệm thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur trung ương và khu vực là những nơi tiếp nhận, phân tích bệnh phẩm.

Đóng gói bệnh phẩm: Bệnh phẩm phải được đóng gói trước khi vận chuyển, tránh đổ, vỡ, phát tán tác nhân gây bệnh… trong quá trình vận  chuyển.

Bệnh phẩm được đóng gói theo chỉ dẫn sau:

· Đóng chặt các tube chứa bệnh phẩm, bọc từng tube bệnh phẩm bằng giấy thấm, phiếu thu thập bệnh phẩm được copy cho cùng cho vào 1 túi nilon, buộc chặt.

· Bọc ra ngoài các túi bệnh phẩm bằng giấy thấm hoặc bông thấm nước có chứa chất tẩy trùng (cloramine B), đặt gói bệnh phẩm vào túi nilon thứ 2, buộc chặt.

· Các phiếu xét nghiệm bệnh phẩm cho vào cùng gói bệnh phẩm được đóng gói chung  vào  túi nilon cuối  cùng, buộc chặt, chuyển vào hộp bảo ôn.

Vận chuyển bệnh phẩm: Bệnh phẩm được vận chuyển tới phòng thí nghiệm bằng đường bộ, đường không…. thời gian ngắn nhất tính từ thời điểm thu thập bệnh phẩm.

Tổ chức xét nghiệm và thông báo kết quả xét nghiệm

Thực hiện Quyết định số 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện Quyết định số 981/QĐ-BCA (A11) ngày 28/09/2004 của Bộ Công An về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành y tế, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện quy trình lấy mẫu, bảo quản vận chuyển bệnh phẩm và thông báo các ca bệnh cúm A - H5N1 như sau:

Lấy mẫu xét nghiệm: 

Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/thành phố, các bệnh viện chịu trách nhiệm lấy mẫu bệnh phẩm các ca bệnh nghi viêm phổi do virút cúm A- H5N1 tại địa phương và chuyển ngay về 2 viện: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HỒ Chí Minh. Việc lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm cần theo đúng "Hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm virút cúm A-H5N1" ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-BYT ngày 07 tháng 04 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các cán bộ tham gia lấy mẫu bệnh phẩm, làm xét nghiệm phải được trang bị phòng hộ cá nhân, phải đảm bảo an toàn tuyện đối khi tiếp xúc với mầm bệnh tối nguy hiểm.

Xét nghiệm:  Các Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP.HỒ Chí Minh chịu trách nhiệm xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm khi các đơn vị liên quan gửi đến. Phân công đơn vị chịu trách nhiệm xét nghiệm như sau:

· Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương: 29 tỉnh phía Bắc, 4 tỉnh Tây nguyên. Theo địa chỉ: Phòng xét nghiệm virút đường hô hấp - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - số 1, Yersin, Quận Hai Bà Trưng, TP.HÀ Nội, điện thoại (04) 8211783.

· Viện Pasteur TP.HỒ Chí Minh: 20 tỉnh phía Nam, 11 tỉnh miền Trung. Theo địa chỉ: Phòng xét nghiệm virút đường hô hấp - Viện Pasteur TP.HỒ Chí Minh - 167 đường Pasteur, Quận 3, TP.HỒ Chí Minh, điện thoại (08) 8202878.

Thông báo kết quả xét nghiệm và các ca bệnh cúm A( H5N1): Các Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Pasteur TP.HỒ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo kết quả xét nghiệm về Cục Y tế dự phòng Việt Nam và thông báo kết quả xét nghiệm cho đơn vị gửi mẫu bệnh phẩm. Việc thông báo tình hình dịch bệnh, ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch thực hiện theo Quyết định số 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch. Cục Y tế dự phòng Việt Nam là cơ quan duy nhất được Bộ trưởng Bộ Y tế uỷ nhiệm thông báo tình hình dịch trong nước và quốc tế.

Phụ lục 2

Quyết địnhcủa Bộ trưởng Bộ y tế số 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch

Chương I
Những quy định chung

Điều 1.Quy chế này quy định về chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch (sau đây viết tắt là BTNGD) trong nước và thông báo BTNGD quốc tế.

Điều2.Quy chế này áp dụng đối với Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang và các Viện khác thuộc hệ thống Y tế dự phòng; Sở Y tế; Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh); bệnh viện tuyến trung ương; bệnh viện tỉnh; Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện); Phòng khám đa khoa khu vực; các trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã).

Điều 3.Trong Quy chế này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo cáo BTNGD tuần là báo cáo BTNGD trong khoảng thời gian từ ngày thứ 2 đến ngày chủ nhật của tuần.

2. Báo cáo BTNGD tháng là báo cáo BTNGD trong khoảng thời gian từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng.

3. BTNGD trong diện quản lý gồm các bệnh từ số thứ tự 1-24 trong Phụ lục 1 kèm theo Quy chế này và những bệnh mới xuất hiện theo thông báo của Bộ Y tế. Riêng HIV/AIDS và sốt rét được quy định báo cáo theo hệ thống báo cáo riêng.

4. Thông báo BTNGD quốc tế là việc thông báo tình hình BTNGD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các tổ chức Quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, Đoàn ngoại giao, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài...

5. E-mail là hình thức thư điện tử để gửi báo cáo hoặc số liệu dưới dạng file đính kèm (attached file).

Điều 4. Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc chỉ đạo phòng chống BTNGD và thông tin, báo cáo BNTGD trên phạm vi cả nước.

Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang và các Viện khác thuộc hệ thống y tế dự phòng chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế về công tác phòng chống BTNGD, xác minh các thông tin, báo cáo tình hình BTNGD tại khu vực phụ trách và trực tiếp giúp địa phương dập dịch khi có dịch xảy ra.

Sở Y tế tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo phòng chống BTNGD và thông tin, báo cáo dịch tại địa phương.

Chương II
Quy định về thông tin, báo cáo dịch trong nước

Điều 5. Hệ thống thông tin, báo cáo BTNGD:

1. Hệ y tế dự phòng:

a. Các trạm y tế xã có trách nhiệm giám sát BTNGD và báo cáo lên Trung tâm y tế huyện (Đội y tế dự phòng).

b. Các Trung tâm y tế huyện (Đội y tế dự phòng) có trách nhiệm chỉ đạo y tế xã thực hiện giám sát BTNGD trên địa bàn phụ trách và báo cáo lên Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.

c. Các Trung tâm y tế dự phòng tỉnh  có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vụ y tế dự phòng trực thuộc và phối hợp với các đơn vị thuộc hệ điều trị thực hiện giám sát BTNGD trên địa bàn phụ trách và báo cáo lên Viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur phụ trách khu vực và Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng).

d. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang và các Viện khác thuộc hệ thống y tế dự phòng có trách nhiệm chỉ đạo các Trung tâm y tế dự phòng thuộc khu vực được phân công phụ trách và phối hợp với các đơn vị thuộc hệ điều trị thực hiện giám sát BTNGD và báo cáo lên Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng).

2. Hệ điều trị:

Các phòng khám đa khoa khu vực; phòng khám, khoa lây, khoa nhi của bệnh viện huyện, tỉnh; Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới; các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ có cán bộ chuyên giám sát BTNGD và thông báo kịp thời cho các đơn vị y tế dự phòng cùng cấp khi có ca bệnh được chẩn đoán thuộc BTNGD trong diện quản lý hoặc các bệnh lạ, chưa rõ nguyên nhân.

Điều 6. Thông tin, báo cáo dịch khẩn cấp:

Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện các bệnh, hội chứng thuộc diện kiểm dịch quốc tế, các BTNGD thuộc diện quản lý, các bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân có số mắc hoặc tử vong cao bất thường tại địa phương, các cơ sở y tế theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này phải báo cáo khẩn cấp lên cơ quan y tế cấp trên và báo cáo vượt cấp lên Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang (bằng điện thoại, fax, e-mail,...), nêu rõ thời gian, địa điểm, số trường hợp mắc, tử vong, đồng thời báo cáo việc triển khai các biện pháp chống dịch, sau đó tiếp tục báo cáo hàng ngày về diễn biến tình hình dịch cho đến khi hết dịch.

Điều 7. Báo cáo BTNGD tuần:

Hàng tuần, các Trung tâm y tế dự phòng tỉnh phải báo cáo BTNGD tại địa phương lên Viện Vệ sinh dịch tế, Pasteur phụ trách khu vực và Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng); Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang phải báo cáo BTNGD thuộc khu vực phụ trách lên Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng). Trong báo cáo phải nêu rõ số mắc, tử vong, nguyên nhân gây bệnh, nhận định diễn biến tình hình BTNGD, các biện pháp đã triển khai, các đề nghị (nếu có). Báo cáo ghi rõ tuần thứ bao nhiêu trong năm, nếu trong tuần không có trường hợp mắc nào cũng phải báo cáo theo phụ lục kèm theo Quy chế này (Mẫu 1a dùng cho các Trung tâm Y tế dự phòng, Mẫu 1b dùng cho các Viện Vệ sinh dịch tế, Pasteur). Nếu có số liệu bổ sung, điều chỉnh báo cáo tuần trước thì phải ghi rõ tại mục ghi chú.

Điều 8. Báo cáo BTNGD tháng:

Hàng tháng, các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang phải báo cáo BTNGD trong diện quản lý lên Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng) theo phụ lục kèm theo Quy chế này (Mẫu 2a dùng cho các Trung tâm Y tế dự phòng, Mẫu 2b dùng cho các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur), nếu có số liệu bổ sung, điều chỉnh báo cáo tháng trước thì phải ghi rõ tại mục ghi chú, những bệnh không ghi nhận trong tháng cũng phải báo cáo.

Chương III
Quy định thông tin, báo cáo BTNGD quốc tế

Điều 9. Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế là cơ quan duy nhất được Bộ trưởng Bộ Y tế uỷ quyền thông báo BTNGD quốc tế.

Điều 10. Nội dung thông báo BTNGD quốc tế bao gồm:

a. Thông báo hàng tháng số mắc của các bệnh thuộc diện kiểm dịch quốc tế là tả, dịch hạch, sốt vàng đã được chẩn đoán xác định trong phòng thí nghiệm.

b. Thông báo hàng tháng số mắc lâm sàng, số chết, số xét nghiệm dương tính của một số BTNGD chủ yếu.

c. Thông báo hội chứng đối với các bệnh lạ, chưa rõ nguyên nhân.

Phụ lục 3: 

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam

Phụ lục 4

Thành lập đội chống dịch cơ động

1. Chức năng và nhiệm vụ của đội chống dịch cơ động: 

- Điều tra xác định về tình hình diễn biến dịch bao gồm: tình hình bệnh nhân, người tiếp xúc, các mối liên quan về nguồn lây, tiền sử dịch tễ, phương thức lây truyền, xây dựng bản đồ, biểu đồ diễn biến về quá trình dịch.

- Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm: ở bệnh nhân, người tiếp xúc và môi trường.

- Đề xuất những biện pháp phòng chống dịch kịp thời bao gồm: tổ chức cách ly điều trị bệnh nhân và người tiếp xúc, xử lý môi trường bị ô nhiễm, trực tiếp tham gia xử lý ổ dịch.

2.  Số lượng và thành phần tham gia:

Mỗi tỉnh/thành phố cần chủ động thành lập trước từ 1 đến 3 đội cơ động. Thành phần của mỗi đội như sau:

- Cán bộ dịch tễ:                    1-2 người

- Cán bộ xét nghiệm :            1 người

- Cán bộ xử lý môi trường :   1 người

- Cán bộ lâm sàng:                1 người.

3. Các phương tiện cần thiết bảo vệ cá nhân:

- Quần áo chuyên dụng vô trùng, mũ, kính, găng tay, khẩu trang, ủng...

- Nước sát trùng mũi , miệng

- Thuốc kháng sinh, kháng vi rút 

- Xà phòng và cồn rửa tay

4. Dụng cụ và hoá chất cần thiết: 

    - Dụng cụ và hoá chất cần thiết cho việc thu thập, bảo quản và vận chuyển  bệnh phẩm để chuyển về phòng xét nghiệm, theo đúng quy định của Bộ Y tế.

      -  Các dụng cụ y tế cần thiết: Huyết áp kế, nhiệt kế, ống nghe,...

      -  Máy móc và các hoá chất cần thiết cho việc triển khai xử lý sớm vụ dịch: Máy phun hoá chất (1-2 chiếc), Cloramin B (khoảng 35 kg)

     -  Khẩu trang cho bệnh nhân và người có nguy cơ cao (khoảng 300 chiếc)

     -  Các thuốc sát trùng mũi họng (khoảng 200 lọ)

BV đa khoa các tỉnh phía Nam
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về giám sát kiểm soát dịch bệnh cho cán bộ y tế dự phòng 









































Hà Nội, tháng 9 năm 2007








Hà Nội, 09/2007





BV Các bệnh nhiệt đới 


TP. HCM





Tp Hồ Chí Minh





BV Chợ Rẫy





TTYT Gia Lâm
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Viện Các Bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia
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